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Đặt vấn đề 

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non là một tình trạng bệnh lý của mắt do sự phát 

triển bất thường của mạch máu võng mạc. Bệnh thường xảy ra ở những trẻ đẻ 

thiếu tháng, nhẹ cân và đặc biệt là có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài. Nếu 

không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh có thể dẫn đến mù loà do tổ 

chức xơ tăng sinh, co kéo gây bong võng mạc [1], [2], [3], [4]. 

Trên thế giới BVMTĐN được Terry phát hiện và công bố lần đầu tiên 

vào năm 1942. Từ đó đến nay, cùng với số lượng trẻ đẻ non được cứu sống 

ngày một tăng, BVMTĐN xuất hiện ngày một nhiều. Tiên lượng của bệnh phụ 

thuộc và hình thái tổn thương, giai đoạn bị bệnh, việc điều trị sớm hay muộn 

cũng như lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp. Việc ra đời của kỹ lạnh 

đông trong những năm thập kỷ 70 – 80 và kỹ thuật quang đông những năm 

1990 đã giúp cho việc chẩn đoán và điều trị có những tiến bộ qua đó làm thay 

đổi hoàn toàn tiên lượng cuộc sống của trẻ đẻ non [2], [3].  

Trong quá trình thăm khám và điều trị, nhiều tác giả nhận thấy sự thay 

đổi khúc xạ ở trẻ đẻ non có sự khác biệt so với trẻ đẻ đủ tháng. Tỷ lệ tật khúc 

xạ cao hơn đặc biệt là cận thị [5], [6]. Tỷ lệ và mức độ cận thị có liên quan 

đến mức độ nặng nhẹ của bệnh cũng như phương pháp điều trị bệnh [7], [8]. 

Trẻ đẻ non có bệnh điều trị bằng phương pháp quang đông biểu hiện tỷ lệ và 

mức độ cận thị thấp hơn phương pháp lạnh đông [9], [10]. Trẻ đẻ non có bệnh 

cần phải điều trị có tỷ lệ và mức độ cận thị cao hơn  [11]. 

Tại Việt Nam năm 2001 đã bắt đầu tiến hành khám sàng lọc, nghiên cứu 

đặc điểm tổn thương của bệnh võng mạc trẻ đẻ non trên những trẻ sơ sinh có 

nguy cơ cao và bước đầu ứng dụng laser quang đông trong điều trị [3]. Từ đó 

đến nay, ngày càng có nhiều trẻ đẻ non được khám, điều trị và theo dõi. Qua 

theo dõi số trẻ em này, chúng tôi nhận thấy việc điều trị đã duy trì được chức 
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năng thị giác cho trẻ, tránh nguy cơ mù loà. Tuy nhiên, trẻ có BVMTĐN sau 

điều trị hoặc bệnh tự thoái triển nếu không được đánh giá đúng tình trạng 

khúc xạ và điều chỉnh kính thích hợp, nhiều trẻ có kết quả thị lực rất thấp. Vì 

vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 2 mục tiêu:  

1.  Đánh giá tình trạng khúc xạ trên trẻ mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ 

non: xác định tỉ lệ cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch khúc xạ. 

2.  Phân tích các yếu tố liên quan đến khúc xạ trên trẻ mắc bệnh võng 

mạc trẻ đẻ non. 
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Chương 1 

Tổng quan 

1.1. Tổng quan về bệnh võng mạc trẻ đẻ non.  

1.1.1. Cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc trẻ đẻ non. 

Đến nay, cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc trẻ đẻ non chưa được biết 

một cách rõ ràng nhưng nhiều tác giả như Richard Rober, Ealr A. Palmer 

(1995) và R.Micheal Siatkowski, John T.Flyn (1998) cho rằng ở trẻ đẻ non sự 

phát triển bình thường của mạch máu võng mạc bị dừng lại giữa chừng, vùng 

võng mạc phía trước chưa có mạch máu gọi là vùng võng mạc vô mạch. Giữa 

vùng  võng mạc đã có mạch máu ở phía sau và vùng vô mạch ở phía trước hình 

thành một đường ranh giới phân cách, vùng võng mạc phía trước đường ranh 

giới này không được cung cấp đủ oxy và có lẽ đã tiết ra các yếu tố kích thích sự 

phát triển của tân mạch (VEGF). Khi các tân mạch phát triển sẽ hình thành nên 

các thông đông tĩnh mạch ở tại vị trí đường ranh giới trên bề mặt của võng mạc. 

Các chỗ nối này ngày một lớn lên, dày hơn, nhô lên và nguyên bào xơ phát 

triển cùng với tân mạch hình thành nên các tổ chức sẹo xơ. Cuối cùng hình 

thành một vòng tổ chức xơ bám vào võng mạc và dịch kính, có khi vòng xơ lan 

rộng toàn bộ chu vi của mặt trong nhãn cầu. Khi tổ chức xơ này co kéo sẽ gây 

bong võng mạc, nếu nặng bong võng mạc toàn bộ và trẻ sẽ bị mù [1], [2], [4]. 

1.1.2. Các yếu tố nguy cơ bệnh võng mạc trẻ đẻ non. 

Có nhiều nghiên cứu về yếu tố nguy cơ của BVMTĐN, các nghiên 

cứu chỉ ra cân nặng và tuổi thai lúc sinh thấp là yếu tố nguy cơ chính của 

bệnh. Bên cạnh đó thở oxy cao áp kéo dài cũng được cho là đóng vai trò 

quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh võng mạc trẻ đẻ non [1], [2], 

[3], [12], [13] … 
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- Cân nặng khi sinh   

Qua nghiên cứu tất cả các tác giả đều nhận thấy cân nặng khi sinh của trẻ 

liên quan chặt chẽ đến BVMTĐN. Cân nặng khi sinh càng thấp thì trẻ càng có 

nguy cơ mắc bệnh và bệnh càng nặng, khả năng phải điều trị càng cao [1], [2], 

[3], [12], [13], [14]. Campbell và cộng sự (1983) trong một nghiên cứu của 

mình cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ mù lòa ở trẻ đẻ non có cân nặng khi 

sinh <1000g là 28,0% và 4,5% cao hơn so với trẻ có cân nặng từ 1000 - 1500g 

là 10,1% và 1,2% [15]. Tại Việt Nam, theo tác giả Nguyễn Xuân Tịnh và cộng 

sự (2007) nghiên cứu trên 590 trẻ đẻ non cho thấy tỷ lệ bị bệnh của nhóm 

bệnh nhân có cân nặng < 1000g là cao nhất chiếm tỷ lệ 77,8%, tỷ lệ này giảm 

dần khi cân nặng của trẻ tăng lên. Với nhóm trẻ có cân nặng > 1750g có tỷ lệ 

bị bệnh thấp nhất là 19,8% [3]. Tuy nhiên BVMTĐN vẫn gặp ở những nhóm 

trẻ có cân nặng lớn hơn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Trẻ ở nhóm 

cân nặng cao hơn bị bệnh với tỷ lệ thấp hơn, mức độ bệnh cũng nhẹ hơn và tỷ 

lệ bị mù cũng thấp hơn.  

- Tuổi thai khi sinh  

Cũng tương tự như cân nặng khi sinh, tuổi thai khi sinh của trẻ càng thấp  

khả năng bị bệnh càng cao và bệnh càng nặng [12], [13], [16]. Theo kết quả 

nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Tịnh năm 2007 những trẻ tuổi thai khi 

sinh < 31 tuần có tỷ lệ bị BVMTĐN là 58% trong khi đó tỷ lệ bị bệnh của 

nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh từ 32 - 35 tuần là 22,7% [3].   

- Thở oxy cao áp 

Trong những năm thập kỷ 50 của thế kỷ trước oxy trong khí thở được 

xem là nguyên nhân chính gây ra BVMTĐN [17], [18], [19]. Campbell (1951) 

và Patz (1952) phát hiện ra rằng tỉ lệ mắc BVMTĐN cao hơn hẳn ở những trẻ 

được thở oxy nồng độ cao [20], [21]. Tin và cộng sự (2001) nhận thấy tỉ lệ 

BVMTĐN nặng là từ 27,7% ở nhóm thở oxy có nồng độ 88% - 98% so với 

6,2% ở nhóm thở oxy nồng độ 70% - 90% [22]. 
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Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Tịnh (2007) và Hoàng Mạnh Hùng 

(2008) cho thấy số ngày thở oxy trung bình ở nhóm bệnh nhân bị BVMTĐN 

cao hơn so với nhóm bệnh nhân không bị BVMTĐN [3], [13].   

Bên cạnh các yếu tố nguy cơ là cân nặng, tuổi thai và vai trò của oxy 

trong khí thở, một số nghiên cứu của các tác giả khác nhau còn đề cập đến 

nhiều yếu tố có thể coi là yếu tố liên quan đối với sự phát triển của 

BVMTĐN như:  

- Nhiễm trùng [12], [23] 

- Thiếu máu, truyền máu [3], [24] 

- Chủng tộc [25] 

- Cường độ ánh sáng [26] 

- Tiền sản giật và sử dụng corticoid trước sinh [27] 

-  Tình trạng suy hô hấp [12], [13] 

- Đa thai [3], [12], [13]  

- Một số bệnh lý sơ sinh (hạ nhiệt độ, suy hô hấp, xuất huyết não, vàng 

da...) [12], [13]. 

- Bệnh lý của mẹ trong thời gian mang thai [28]. 

Các yếu tố trên được nhiều tác giả xem là có thể ảnh hưởng trực tiếp lên 

quá trình phát triển của BVMTĐN hoặc có thể là những chỉ số của trẻ đẻ non 

dễ phát sinh các biến chứng do đẻ non trong đó có BVMTĐN.  

1.1.3. Phân loại quốc tế về bệnh võng mạc trẻ đẻ non  

Năm 1983 phân loại quốc tế BVMTĐN ra đời dựa vào một số tiêu chuẩn 

nhất định như: vị trí, phạm vi và giai đoạn tiến triển của bệnh [1], [2], [3]. 
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1.1.3.1. Vị trí 

Để khu trú vị trí tổn thương người ta phân chia võng mạc làm 3 vùng. 

- Vùng I là vùng vâng mạc xung quanh đĩa thị có bán kính bằng 2 lần 

khoảng cách đĩa thị - hoàng điểm. 

- Vùng II là vùng võng mạc hình vành khăn đồng tâm với vùng I tới tận bờ 

trước của võng mạc (ora serrata) phía mũi. 

- Vùng III là vùng võng mạc hình lưỡi liềm còn lại phía thái dương. Đây 

thường là vùng võng mạc cuối cùng mà các mạch máu sẽ phát triển đến. 
 

 

Hình 1.1: Sơ đồ phân chia võng mạc theo 3 vùng và theo số múi giờ 

Nguồn: Rober R, and Palmer E.A (1995) [1] 

1.1.3.2. Phạm vi 

Phạm vi của bệnh võng mạc trẻ đẻ non được mô tả bằng số giờ đồng hồ 

võng mạc bị tổn thương. Ví dụ, có bệnh võng mạc trẻ đẻ non từ kinh tuyến 

1 giờ đến kinh tuyến 5 giờ, phạm vi của bệnh võng mạc trẻ đẻ non là 4 giờ 

đồng hồ. 

1.1.3.3. Giai đoạn  

Dựa vào mức độ tiến triển của bệnh người ta phân chia bệnh ra làm 5 

giai đoạn. 

- Giai đoạn I:  

Giai đoạn I được đặc trưng bởi một đường ranh giới màu trắng giữa vùng 

vâng mạc bình thường phía đĩa thị và vùng vâng mạc vô mạch phía chu biên. 

Đĩa thị Đĩa thị 
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Hình 1.2: BVMTĐN giai đoạn 1 

- Giai đoạn II: 

Đường ranh giới phát triển rộng và cao tạo gờ màu trắng hoặc hồng, các 

búi tân mạch nhỏ có thể xuất hiện phía sau đường gờ này. 
 

 

Hình 1.3: BVMTĐN giai đoạn 2 

- Giai đoạn III: 

Đặc trưng bằng sự phát triển của tổ chức xơ mạch từ bề mặt của đường 

gờ và lan rộng vào trong buồng dịch kính.   

 

 

 

 
 

 

 

Hình 1.4. BVMTĐN giai 

đoạn 3 hình thái nhẹ 

Hình 1.5. BVMTĐN giai 

đoạn 3 hình thái vừa 

Hình 1.6. BVMTĐN giai 

đoạn 3 hình thái nặng 

 
 

 

 

 

 



8 

- Giai đoạn IV: 

Bong võng mạc một phần do tổ chức xơ co kéo.  

Dựa vào vị trí võng mạc bị bong người ta phân ra làm giai đoạn IVa và IVb:  

+ Giai đoạn IVa là BVM không tới vùng hoàng điểm, chức năng mắt có 

thể còn tốt. 

+ Giai đoạn IVb là võng mạc vùng hoàng điểm bị bong, và chức năng thị 

giác giảm một cách rõ rệt. 

               

Hình 1.7. BVMTĐN giai đoạn 4a Hình 1.8. BVMTĐN giai đoạn 4b 
 

- Giai đoạn V:  

Bong võng mạc hoàn toàn do tổ chức xơ co kéo, võng mạc bị bong và 

cuộn lại có dạng hình phễu. 

 

Hình 1.9. BVMTĐN giai đoạn 5 
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- Bệnh võng mạc (+) (plus disease): là hiện tượng giãn và ngoằn ngoèo 

của mạch máu gần thị thần kinh. Sự xuất hiện bệnh võng mạc (+) gợi ý một quá 

trình tiến triển đột phá và nhanh chóng. 

  

 

Hình 1.10. Bệnh võng 

mạc + nhẹ 

Hình 1.11. Bệnh võng 

mạc + vừa 

Hình 1.12. Bệnh võng 

mạc + nặng 

- Rush disease là một thuật ngữ để mô tả bệnh võng mạc trẻ đẻ non ở 

vùng I có kèm theo bệnh võng mạc (+). Nhóm bệnh nhân này có một quá 

trình tiến triển nhanh với tiên lượng kém hơn bệnh võng mạc trẻ đẻ non thông 

thường. Phân loại quốc tế BVMTĐN năm 2005 bổ sung hình thái nặng nhất 

của bệnh gọi là “Bệnh võng mạc hung hãn cực sau” [29]. 

1.1.4. Các phương pháp điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non. 

Trong thập kỷ 70 - 80 lạnh đông là phương pháp điều trị phổ biến và 

mang lại kết quả tốt nhất cho BVMTĐN. Tuy nhiên trong những năm cuối 

thập kỷ 80 với những ưu thế nổi bật, quang đông bằng laser đã được sử dụng 

như một phương pháp điều trị thay thế cho lạnh đông trong điều trị BVMTĐN. 

Tuy vậy với hình thái BVMTĐN nặng việc điều trị bằng laser thường khó 

khăn do tình trạng tân mạch mống mắt, đồng tử giãn kém, tân mạch trước thể 

thủy tinh và đục môi trường trong suốt khiến kết quả điều trị có tỷ lệ thất bại 

cao. Vì thế gần đây nhiều tác giả sử dụng Avastin một kháng thể đơn dòng tái 

tổ hợp có tác dụng ức chế hoạt tính sinh học của chất tăng sinh tân mạch để 
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điều trị hình thái nặng. Khi bệnh tiến triển sang các giai đoạn muộn hơn, các 

phương pháp điều trị khác như cắt dịch kích, mổ bong võng mạc vẫn được chỉ 

định cho dù kết quả phẫu thuật không mấy khả quan [1], [2], [3], [30]. 

1.1.4.1. Lạnh đông điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non. 

Lạnh đông toàn bộ vùng võng mạc vô mạch phía trước gờ tân mạch qua 

củng mạc sẽ làm giảm việc tạo thành các chất kích thích tăng sinh tân mạch 

dẫn đến ngăn chặn được sự tiến triển của bệnh [31].  

1.1.4.2. Quang đông bằng laser điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non. 

Kỹ thuật quang đông sử dụng chùm tia laser bắn lên vùng võng mạc vô 

mạch trước gờ tân mạch. Dưới tác dụng của hiệu ứng nhiệt, tổ chức võng mạc 

tại nơi bị chùm tia laser bắn vào có những biến đổi về lý, hóa và sinh học dẫn 

đến quá trình sản xuất các yếu tố tăng sinh tân mạch bị ức chế, qua đó ngăn 

chặn được sự tiến triển của bệnh. Việc điều trị bằng laser có thể gây tổn 

thương sâu và phá hủy tổ chức lành xung quanh. Qua nghiên cứu người ta thấy 

tỷ lệ thành công của nhóm bệnh nhân có BVMTĐN được điều trị bằng laser 

cao hơn nhóm được điều trị bằng lạnh đông [3], [31], [32], [33]. 

1.1.4.3. Phẫu thuật đai củng mạc và cắt dịch kính điều trị BVMTĐN 

Những trường hợp điều trị bằng lạnh đông hoặc quang đông mà vẫn 

không ngăn cản được sự tiến triển của bệnh từ giai đoạn III sang giai đoạn IV, 

tổ chức xơ co kéo gây bong võng mạc thì phẫu thuật đai củng mạc được chỉ 

định [2], [3]. 

Khi bệnh ở giai đoạn V, tổ chức xơ trên võng mạc co kéo gây bong võng 

mạc toàn bộ thì phẫu thuật cắt dịch kính có thể được chỉ định. Tuy nhiên, tỷ lệ 

thành công của phẫu thuật rất hạn chế, một số ít trường hợp bảo tồn được thị lực 

ở mức đủ để nhận thức và nắm bắt được các đồ vật [2], [3]. 
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1.1.4.4. Điều trị BVMTĐN hình thái nặng bằng tiêm Avastin nội nhãn 

Điều trị BVMTĐN hình thái nặng gặp rất nhiều khó khăn, việc tiến 

hành laser trên những mắt có lưới mạch máu trước thể thuỷ tinh, tân mạch ở 

mống mắt, đồng tử khó giãn, đục môi trường trong suốt… là những yếu tố bất 

lợi khiến kết quả điều trị bằng laser hình thái này có tỷ lệ thất bại cao. Vì thế 

gần đây nhiều tác giả sử dụng Avastin tiêm nội nhãn có tác dụng ức chế hoạt 

tính sinh học của chất tăng sinh tân mạch để điều trị hình thái nặng [30]. 

1.2. Sự phát triển khúc xạ của mắt và các yếu tố ảnh hưởng  

1.2.1. Sự phát triển khúc xạ của mắt. 

Tình trạng khúc xạ của mắt được xác định bởi công suất giác mạc, công 

suất thể thuỷ tinh, độ sâu tiền phòng và chiều dài trục nhãn cầu. Trong thời kỳ 

sơ sinh công suất giác mạc và công suất thể thuỷ tinh có khả năng điều chỉnh 

phù hợp với sự phát triển dài thêm của trục nhãn cầu để hình thành quá trình 

chính thị hoá. Giai đoạn phát triển về sau nếu công suất giác mạc và thể thuỷ 

tinh không thể tiếp tục bù đắp cho sự phát triển dài thêm của trục nhãn cầu thì 

có thể dẫn đến mắt cận thị. Các yếu tố trên liên tục thay đổi trong quá trình 

phát triển nhãn cầu [34].  

Phần trước nhãn cầu phát triển rất nhanh trong giai đoạn sơ sinh và đạt 

tỉ lệ gần như người lớn vào cuối năm thứ hai. Giác mạc trẻ sơ sinh có kích 

thước xấp xỉ 10 mm và đạt được kích thước hoàn chỉnh vào cuối năm thứ hai. 

Ngay sau sinh, công suất khúc xạ giác mạc vào khoảng 50 D. Theo Grignolo 

và Rivara sự thay đổi công suất giác mạc lớn nhất là trong vòng một năm đầu 

và giảm đến 45 D ở mắt trưởng thành [34].  

Thể thuỷ tinh không như các phần còn lại của nhãn cầu vẫn tiếp tục phát 

triển. Ngay lúc khi sinh thể thuỷ tinh có hình cầu với độ dày xấp xỉ 4 mm, kích 

thước này được gấp đôi trong một năm đầu sau đẻ. Công suất thể thuỷ tinh giảm 

dần từ 3 đến 14 tuổi do sự phát triển thể thuỷ tinh theo hình dạng dẹt dần [34].  
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Trục nhãn cầu trải qua hai giai đoạn phát triển là giai đoạn sơ sinh kết 

thúc vào lúc 3 tuổi và giai đoạn thiếu niên kết thúc vào lúc 14 tuổi. Sorby 

(1961) cho rằng chiều dài trung bình của trục nhãn cầu trong giai đoạn sơ sinh 

tăng từ 18 đến 22,8 mm. Trong giai đoạn thiếu niên chiều dài trục nhãn cầu 

chỉ tăng 1 mm và mắt đạt được chiều dài đầy đủ như mắt người lớn vào lúc 14 

tuổi nếu không có bất thường ngăn cản sự phát triển của nhãn cầu. Theo một 

số tác giả khác chiều dài trung bình trục nhãn cầu giai đoạn sơ sinh là 16 mm 

và đạt kích thước chuẩn là 24 mm lúc trẻ được 8 tuổi [34], [35]. 

Ngay lúc sinh chỉ số khúc xạ của mắt xấp xỉ 3D viễn thị và trong vòng 

một năm đầu tình trạng khúc xạ giảm dần. Tuy nhiên theo Brown (1939) tình 

trạng viễn thị tiếp tục tăng đến độ 7 tuổi và sau đó giảm dần trong giai đoạn 

phát triển về sau. Phần lớn những nghiên cứu của các tác giả như Sorby 

(1961), Hirsch (1964), Grignolo và Rivara (1968) và Larsen (1971) đều đồng 

tình với nhận định của Brown: tình trạng viễn thị giảm dần trong suốt thời kỳ 

niên thiếu của trẻ. Người ta nhận thấy viễn thị giảm theo tuổi từ 66% ở độ 4-5 

tuổi xuống còn 11% ở độ 12-17 tuổi. Trong khi đó tỉ lệ cận thị tăng từ 30% ở 

nhóm trẻ nhỏ đến 87% ở nhóm trẻ lớn hơn [34]. 

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng khúc xạ mắt 

1.2.2.1. Công suất giác mạc. 

Mặt trước giác mạc lồi có công suất hội tụ là + 49 D, mặt sau lõm có 

công suất phân kỳ – 6 D. Như vậy công suất hội tụ chung của giác mạc là + 43 

D. Do công suất hội tụ của giác mạc lớn nên khi có sự biến đổi về cấu trúc hay 

độ cong giác mạc sẽ tác động nhiều đến khúc xạ của mắt. Bán kính cong giác 

mạc thay đổi 1 mm sẽ làm thay đổi công suất  6 D. Giác mạc quá cong sẽ 

gây ra cận thị và giác mạc quá bẹt sẽ gây ra viễn thị. Khi các kinh tuyến của 

giác mạc có độ cong khác nhau sẽ gây ra loạn thị. Tuy nhiên mắt bình thường 

cũng có độ loạn thị nhẹ gọi là loạn thị sinh lý. Loạn thị sinh lý được bù trừ bởi 
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sự điều tiết, mức độ loạn thị của giác mạc ảnh hưởng đến phần lớn độ loạn thị 

của mắt [36], [37], [38].  

Bảng 1.1. Bán kính độ cong giác mạc ở trẻ đủ tháng và thiếu tháng  

Tuổi Bán kính cong (mm) 

Sau sinh thiếu tháng 6,35 ± 0,09 

Sau sinh đủ tháng 7,11 ± 0,07 

2 – 4 tuổi 7,73 ± 0,09 

5 – 9 tuổi 7,81 ± 0,09 

10 – 14 tuổi 8,01 ± 0,05 

Người lớn 7,8 

Nguồn: Taylor D (1988) [39] 

Bán kính độ cong giác mạc ở trẻ sinh thiếu tháng thấp hơn so với trẻ 

sinh đủ tháng (6,35 ± 0,9 mm so với 7,11 ± 0,07 mm). Bán kính độ cong 

giác mạc tăng dần theo tuổi từ 7,11 ± 0,07mm sau khi sinh và đạt mức xấp 

xỉ 7,8mm ở tuổi trưởng thành [39].  

1.2.2.2. Công suất thể thuỷ tinh. 

Thể thuỷ tinh là thấu kính hai mặt lồi. Trẻ sơ sinh có bán kính cong 

mặt trước của thể thuỷ tinh là 5 mm và mặt sau là 4 mm. Công suất hội tụ 

của thể thuỷ tinh ở trẻ sơ sinh khoảng +34,0D nhưng trong giai đoạn phát 

triển về sau thể thuỷ tinh dẹt dần và ổn định với bán kính mặt trước dài đến 

10 mm và mặt sau 6mm. Vì thế công suất hội tụ của thể thuỷ tinh cũng giảm 

xuống còn khoảng + 16D đến + 20D. Sự giảm sút của thể thuỷ tinh về độ 

cong và chỉ số khúc xạ trong quá trình phát triển sẽ làm thay đổi khúc xạ 

nhãn cầu và bù đắp cho sự gia tăng chiều dài trục nhãn cầu. Thể thuỷ tinh có 
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đặc điểm quan trọng là có thể thay đổi độ hội tụ thông qua điều tiết. Khi điều 

tiết công suất thể thuỷ tinh thay đổi từ +19D đến + 33D do tính chất co giãn 

của mô thể thuỷ tinh [34], [35], [37], [40].  

1.2.2.3. Độ sâu tiền phòng. 

Độ sâu tiền phòng được cho là không ảnh hưởng nhiều đến khúc xạ của 

nhãn cầu nhưng có tham gia một phần vào quá trình chính thị hoá của mắt 

thông qua cơ chế bù đắp cho sự gia tăng chiều dài trục nhãn cầu. Độ sâu tiền 

phòng thay đổi theo độ tuổi và loại khúc xạ. Người ta nhận thấy cứ mỗi thập 

niên thì độ sâu tiền phòng giảm khoảng 0,1 mm. ở mắt viễn thị tiền phòng 

nông hơn so với mắt cận thị và loạn thị [35], [37], [38]. 

1.2.2.4. Chiều dài trục nhãn cầu. 

Phần lớn các nghiên cứu đều đưa ra số liệu độ dài trục nhãn cầu ở vào 

khoảng 23,5 đến 24,5 mm ở mắt chính thị. Theo Curtin chiều dài trục nhãn 

cầu là yếu tố quyết định và có sự liên quan rõ nét nhất đến tình trạng tật khúc 

xạ. ở mắt chính thị khi chiều dài trục nhãn cầu thay đổi 1 mm sẽ làm thay đổi 

công suất khúc xạ 3 D. Tuy nhiên sự thay đổi này không tuyến tính, ở mắt cận 

thị nặng khi thay đổi 1 mm chiều dài chỉ làm thay đổi 2 D trong khi đó ở mắt 

viễn thị có thể làm thay đổi đến 3 D. ở trẻ sơ sinh, chiều dài trung bình của 

trục nhãn cầu vào khoảng 16-18 mm và đạt được kích thước chuẩn là 23,8 –24 

mm vào độ 8 tuổi, lúc này mắt trở thành chính thị [34], [37], [39], [41], [42].  
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Bảng 1.2: Trục nhãn cầu theo lứa tuổi  

Trục nhãn cầu (mm) 

Lứa tuổi 
Trung bình (mm) SD 

Ngày 1 - 5 16,78 0,51 

Tháng 
6 18,21 0,51 

9 19,05 0,51 

Năm 

1 - 2 20,61 0,47 

2 - 3 20,79 0,61 

3 - 4 21,27 0,55 

4 - 5 21,68 0,58 

5 - 6 21,85 0,59 

6 - 7 22,01 0,71 

7 - 8 22,09 0,62 

8 - 9 22,33 0,51 

9 - 10 22,43 0,47 

10 - 11 22,50 0,47 

11 - 12 22,70 0,82 

12 - 13 22,97 0,71 

13 - 14 23,25 0,38 

Nguồn: Taylor D (1988) [39] 

 Đé dài trung bình của trục nhãn cầu tăng dần theo tuổi từ 16,78 ± 

0,51 mm lúc 1 - 5 ngày tuổi đến 19,05  0,51mm lúc 9 tháng tuổi và đạt mức 

gần người trưởng thành là 23,25 ± 0,38 mm lúc 13 - 14 tuổi. Điều này dẫn đến 

sự thay đổi tương ứng của khúc xạ nhãn cầu [39]. 
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1.2.3. Quá trình chính thị hóa  

Là sự tác động qua lại giữa các yếu tố liên quan đến khúc xạ của mắt để 

đạt được tình trạng chính thị. 

Quá trình chính thị hóa vẫn chưa được biết một cách rõ ràng nhưng có 

một điểm nổi bật là khả năng kiểm soát của mắt để duy trì một tình trạng khúc 

xạ gần sát tình trạng chính thị cho dù các thành phần cấu tạo quang hệ mắt 

chịu nhiều biến đổi trong khi cơ thể phát triển. Có hai yếu tố được xem là có 

ảnh hưởng đến sự chính thị hóa đó là tính di truyền và môi trường. Các nghiên 

cứu về ảnh hưởng của môi trường lên tật khúc xạ cho thấy phần lớn là dẫn đến 

cận thị. Sự phát triển của chiều dài trục nhãn cầu được bù trừ bằng cách giảm 

công suất giác mạc và thể thủy tinh để ngăn cản sự hình thành tật khúc xạ. 

Các nghiên cứu cho thấy giác mạc và độ sâu tiền phòng đóng góp một 

phần trong quá trình chính thị hóa thông qua sự bù đắp phần nào hậu quả sụt 

giảm khúc xạ gây ra bởi sự gia tăng chiều dài trục nhãn cầu. Biến đổi của thể 

thủy tinh được xem là góp phần lớn nhất trong quá trình này. Thể thủy tinh 

biến đổi về hai mặt đó là giảm độ cong của các bề mặt và thay đổi chỉ số khúc 

xạ. Trong những năm đầu của trẻ, chỉ số khúc xạ của vỏ thể thủy tinh kém hơn 

chỉ số khúc xạ của nhân. Điều này làm tăng công suất khúc xạ của toàn bộ thể 

thuỷ tinh. Trong quá trình phát triển, chỉ số khúc xạ của vỏ gia tăng dẫn đến 

thể thủy tinh trở thành một quang hệ đồng nhất hơn và có công suất hội tụ 

kém hơn trước. Như vậy những biến đổi của thể thủy tinh về độ cong và chỉ số 

khúc xạ sẽ làm thay đổi công suất khúc xạ của mắt, đáp ứng phần lớn sự gia 

tăng chiều dài của trục nhãn cầu trong qúa trình phát triển. Trong những năm 

đầu sự biến đổi độ cong chiếm vai trò quan trọng, những năm tiếp theo sự biến 

đổi trong chỉ số khúc xạ lại đóng vai trò chính yếu. Người ta cũng nhận thấy 

sự tương hỗ giữa chiều dài trục nhãn cầu và độ cong thể thủy tinh trong giai 

đoạn đầu của quá trình phát triển đã duy trì tình trạng khúc xạ viễn thị có được 
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sau khi sinh trong một thời gian dài. Sau thời kỳ phát triển hoàn chỉnh, tình 

trạng khúc xạ mắt sẽ ổn định [34], [37], [38], [42]. 

Quá trình chính thị hóa giúp làm giảm tỉ lệ 50% loạn thị từ 0.75D – 1D 

hoặc hơn lúc mới sinh xuống còn dưới 20% khi được 2 tuổi. Loạn thị ngược 

có thể chuyển thành loại thị thuận nhưng hiếm khi vượt quá 1D. 

Tỉ lệ khúc xạ hai mắt không đều cũng giảm dần nhờ quá trình chính thị 

hóa, chênh lệch khúc xạ trên 0,75D giảm từ 25% khi mới sinh xuống còn 4 – 

8% lúc 1 tuổi [36], [43]. 

1.3. Tình trạng khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trên trẻ đẻ non 

Tình trạng khóc xạ ở trẻ đẻ non có sự khác biệt so với trẻ đẻ đủ tháng. 

Hầu hết các nghiên cứu ở trẻ đẻ đủ tháng cho thấy trẻ mới sinh ra đều viễn thị 

hoặc chính thị, tỷ lệ cận thị rất thấp. Người ta cũng chưa xác định được có 

phải viễn thị ban đầu tăng sau đó giảm trong năm đầu tiên hay là giảm đều 

đặn. Những trẻ mới sinh có viễn thị nhẹ khi lớn lên thường trở thành chính thị 

hoặc cận thị, những trẻ viễn thị nặng thì vẫn còn viễn thị nhưng mức độ nhẹ 

hơn [43].  

Theo nghiên cứu của Cook và Glasscock (1951) khúc xạ trung bình ở 

trẻ sơ sinh khi được làm liệt điều tiết là + 2D. Trong khi đó theo nghiên cứu 

của Goldschmidt (1969), khúc xạ trung bình ở trẻ là + 0,62D, mức độ viễn thị 

giảm dần theo tuổi và thay đổi nhiều nhất trong 1 năm đầu [44]. 

Độ loạn thị trong 1 năm đầu có tỉ lệ cao sau đó giảm dần, ở trẻ sơ 

sinh chủ yếu là loạn thị trái quy luật đến sau 5 tuổi chuyển thành loạn thị có 

quy luật. Đến độ 6 tuổi 80% loạn thị dưới 0,25D, 12% loạn thị từ 0,25 – 0,75D 

và 5% trên 0,75D, chủ yếu là loạn thị thuận, chỉ có 3% loạn thị ngược [44]. 

Tình trạng khúc xạ ở trẻ đủ tháng là 80% viễn thị, 15% chính thị, 5% 

cận thị [35], [43]. 
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Trái ngược với tình trạng khúc xạ ở trẻ đẻ đủ tháng, theo một số tác 

giả khúc xạ hay gặp ở trẻ đẻ non là cận thị, rất ít các trường hợp viễn thị.  

Holmstrửm và cộng sự (1998) khi nghiên cứu 247 trẻ đẻ non có cân 

nặng và tuổi thai khi sinh trung bình là 1161g ± 222g và 29 ± 2,3 tuần, 

nhận thấy rằng có sự tăng tỷ lệ cận thị, loạn thị, lệch khúc xạ ở trẻ đẻ non 

so với trẻ đủ tháng. Tại thời điểm theo dõi 30 tháng tuổi tỷ lệ cận thị ở mắt 

phải và mắt trái tương ứng là 10,1% và 9,7%. Bên cạnh đó tỷ lệ viễn thị 

thấp hơn tương ứng là 4,4% ở mắt phải và 4,0% ở mắt trái. Tỷ lệ loạn thị 

28,1% mắt phải và 24,7% mắt trái. Tác giả cũng nhận thấy lệch khúc xạ 

chiếm tỷ lệ 8,1% [5], tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu của Gallo (1991) 

là 5,9% [45]. Trong khi đó tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm trẻ đẻ đủ tháng thấp 

hơn là 1,5% tại thời điểm đo khúc xạ 7,6 năm theo Gallo (1991) [45] và 

1,4% tại thời điểm đo khúc xạ 4 năm theo Kửhler (1973) [46]. Đồng quan 

điểm với Holmstrửm, tác giả Gallo (1991) cho rằng tỷ lệ tật khúc xạ đặc 

biệt là cận thị ở trẻ đẻ non cao hơn trẻ đủ tháng (6,3% so với 1,8%) [45]. 

Năm 2000 Schalij – Delfos khi nghiên cứu 130 trẻ đẻ non dưới 37 tuần 

với thời gian theo dõi trung bình 2,5 năm cho thấy tỷ lệ cận thị là 22% [6]. Tỷ 

lệ này cao hơn so với một số tác giả khác như Darlow và cộng sự (1997) khi 

nghiên cứu 338 trẻ đẻ non có cân nặng < 1500g và tuổi thai < 29 tuần, tuổi 

từ 7 - 8 năm là 21% cận thị, 18% viễn thị và 11% loạn thị [47], Larsson và 

cộng sự (2003) nghiên cứu 213 trẻ cân nặng < 1500g tuổi trung bình 10 

năm cho tỷ lệ cận thị 11,1%, viễn thị 0,9%, loạn thị 4,8% và lệch khúc xạ 

là 0,9% [48], trong khi đó O’Connor (2006) nghiên cứu trên 293 trẻ đẻ non 

tuổi từ 10 - 12 năm cho thấy tỷ lệ cận thị là 18,9%, viễn thị 6,6%, loạn thị 13,7% 

và lệch khúc xạ 9% [8]. Cũng theo Larsson (2003) tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ đẻ non 

là 29,6% cao hơn so với 7,8% ở trẻ đủ tháng [48].  



19 

Bảng 1.3:  Tỷ lệ tật khúc xạ trên trẻ đẻ non theo các tác giả khác nhau  

Tác giả 

Tật khúc xạ 

Tuổi n Cận Viễn Loạn 

Lệch 

khóc 

xạ 

Cân nặng, 

tuổi thai 

Larsson[48] 10 213 11,1% 0,9% 4,8% 0,9% < 1500g 

O’Connor[8]  10 - 12 293 18,9% 6,6% 13,7% 9% < 1701g 

Schalij - Delfos[6] 2,5 130 22%    < 37 tuÇn 

Darlow[47]  7 - 8 338 21% 18% 11%  < 29 tuần  

< 1500g 

Gallo [45] 7,6 528 6,3   5,9% < 33 tuần 

< 1501g 

 

Mặc dù tỷ lệ tật khúc xạ trong các nghiên cứu có khác nhau nhưng tất 

cả các tác giả đều có chung một nhận định đó là cận thị hay gặp nhất trong 

các nghiên cứu trên trẻ đẻ non. 

Tỷ lệ cận thị cũng được cho là tăng cao ở trẻ có BVMTĐN so với trẻ 

không có BVMTĐN.   

Nissenkorn và cộng sự (1983) khi nghiên cứu 155 trẻ đẻ non có cân 

nặng khi sinh từ 600 - 2000g với thời gian theo dõi trung bình là 3 năm nhận 

thấy rằng 50% trẻ có BVMTĐN bị cận thị trong khi chỉ có 15,9% trẻ đẻ non 

không có bệnh bị cận, mức độ cận thị ở nhóm bị BVMTĐN dao động từ -

0,25D đến -15,6D và trung bình là -4D cao hơn so với nhóm không bị bệnh là 

từ -0,25D đến -4D và trung bình là -1,5D [49]. Nghiên cứu của Snir và cộng sự 

(1988) cũng cho thấy tỷ lệ cận thị gặp ở 50% trẻ có BVMTĐN cao hơn so với 

15% trẻ không có BVMTĐN [50]. Tỷ lệ này cao hơn của Robinson (1993) khi 
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nghiên cứu 131 trẻ đẻ non với thời gian theo dõi trung bình 5 năm là 27,5% 

với nhóm có bệnh và 8,8% với nhóm không bệnh [51], trong khi đó theo 

Theng (2000) nghiên cứu 113 trẻ đẻ non với thời gian theo dõi trung bình 3 

năm cho tỷ lệ tương ứng là 33,3% và 3,7% [52].   

Bảng 1.4.  Tỷ lệ cận thị trên trẻ có BVMTĐN và không có BVMTĐN  

theo các tác giả khác nhau 

Tác giả Tuổi n 
Tỷ lệ cận thị (%) Cân nặng  

tuổi thai Có bệnh Không bệnh 

Nissenkorn[49] 3 155 50 15,9 600 - 2000g 

Robinson[51] 5 131 27,5 8,8 < 1500g 

< 30 tuần 

Theng[52] 3 113 33,3 3,7 < 34 tuần 

< 1500g  

Quinn[53] 1 827 28 13 < 1251g 

Lo CY[54]  0,5 40 70,6 14,3 < 32 tuần 

Page[55]  2 110 20,5 11,5 < 1251g 

 

Như vậy tỷ lệ cận thị trong các nghiên cứu của các tác giả trên nhóm trẻ 

có BVMTĐN và không có BVMTĐN có khác nhau nhưng đều có nhận định 

chung đó là tỷ lệ cận thị trên nhóm trẻ có BVMTĐN cao hơn so với nhóm trẻ 

không có BVMTĐ. Cơ chế của việc xuất hiện cận thị trên trẻ đẻ non đến nay 

vẫn chưa sáng tỏ. Theo một số tác giả có thể do quá trình chính thị hóa ở trẻ 

đẻ non bị ảnh hưởng thông qua việc tác động làm chậm phát triển của bán 

phần trước dẫn tới làm tăng khúc xạ giác mạc, giảm độ sâu tiền phòng và 

tăng công suất thể thủy tinh góp phần phát sinh cận thị trên trẻ đẻ non. Bên 
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cạnh đó Lue (1995) và cộng sự cho rằng ở trẻ có BVMTĐN chức năng của 

võng mạc bị rối loạn, sự phát triển của nhãn cầu bị ảnh hưởng cũng tác 

động đến quá trình chính thị hóa và làm tăng độ cận thị [56].  

Trong các nghiên cứu về tật khúc xạ trên trẻ đẻ non ngoài sự khác biệt 

về tình trạng khúc xạ so với trẻ đẻ đủ tháng, một số tác giả còn nhận thấy trẻ 

đẻ non có liên quan đến các tổn hại của nhãn cầu trong đó có lác, nhược thị và 

rung giật nhãn cầu [57], [58]. 

Pennefather và cộng sự (1999) trong một nghiên cứu trên trẻ đẻ non cho 

thấy tỷ lệ xuất hiện lác là 12,5% trong đó 10,6% các trường hợp là lác trong 

[59]. Các nghiên cứu ở trẻ đẻ non cho thấy có sự liên quan có ý nghĩa thống 

kê giữa lác và một số yếu tố như tuổi thai, cân nặng. Bệnh võng mạc trẻ đẻ 

non càng nặng thì tỷ lệ lác càng tăng [55], [60]. Bên cạnh đó, Schalij-Delfos 

và cộng sự (2000) nhận thấy lác xuất hiện chủ yếu trong vòng một năm đầu ở 

trẻ đẻ non, còn phần lớn nhược thị được phát hiện vào lúc 2-3 tuổi. Tỷ lệ lác 

và nhược thị trong nghiên cứu của tác giả là 29% và 22% [6]. Tuy nhiên, cơ 

chế rõ ràng giữa lác và trẻ đẻ non vẫn chưa được sáng tỏ.  

Tại Việt Nam nghiên cứu của Nguyễn Xuân Tịnh (2007) cho thấy tỷ lệ 

lác và rung giật nhãn cầu ở nhóm trẻ đẻ non điều trị laser là 40,8% và 11% 

[3]. Trong khi đó nghiên cứu của Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) cho thấy tỷ lệ 

lác và rung giật nhãn cầu là 4,7% và 9,2% sau điều trị laser 1 năm [61]. 

1.4. Các yếu tố liên quan đến khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non 

Phần lớn các tác giả đều nhận thấy, cân nặng và tuổi thai khi sinh, 

mức độ nặng nhẹ của bệnh, thời điểm điều trị, phương pháp điều trị bệnh, 

mức độ thoái triển và thời gian theo dõi có liên quan đến tật khúc xạ trên 

trẻ có BVMTĐN. 
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1.4.1. Cân nặng và tuổi thai khi sinh 

Đề cập đến các yếu tố liên quan, O’Connor (2006) cho rằng có sự 

khác biệt có ý nghĩa về mối liên quan giữa tuổi thai và tình trạng tật khúc 

xạ. Tuổi thai càng thấp, tỷ lệ và mức độ cận thị càng cao [8]. Theo  

Holmstrửm (1998) và cộng sự cận thị hay gặp nhất ở nhóm trẻ có tuổi thai 

từ 24 - 26 tuần và cận thị cao chỉ gặp ở nhóm tuổi thai < 30 tuần. Khi tiến 

hành đo khúc xạ tại thời điểm 6 tháng tác giả không nhận thấy có sự liên 

quan giữa tuổi thai và tỷ lệ loạn thị, nhưng tại thời điểm 30 tháng tỷ lệ loạn 

thị ở nhóm trẻ có tuổi thai > 32 tuần ít hơn so với nhóm trẻ có tuổi thai ≤ 32 

tuần. Lệch khúc xạ ≥ 2D cũng được cho là hay gặp ở nhóm tuổi thai từ 24 - 

26 tuần. Bên cạnh đó tác giả nhận thấy không có sự liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa tỷ lệ viễn thị và tuổi thai [5].  

Trong khi đó theo nghiên cứu của Nissenkorn (1983) phần lớn các 

trường hợp cận thị ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh từ 700g - 1350g. Bên 

cạnh đó tác giả cũng nhận thấy mức độ cận thị ở nhóm cân nặng thấp cao 

hơn nhóm cân nặng cao. Nhóm < 1000g mức độ cận thị trung bình là -

5,73D, nhóm 1001 - 1250g là -4,02D và nhóm 1251 - 1500g là -2,63D. Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê [49]. Nghiên cứu của Holsmtrửm (1998) cũng 

cho thấy tỷ lệ cận thị và mức độ cận thị <-3D hay gặp ở nhóm trẻ có cân 

nặng ≤ 750g, bên cạnh đó tỷ lệ loạn thị tăng khi cân nặng lúc sinh giảm, 

tuy nhiên tác giả không tìm thấy mối liên quan giữa viễn thị và lệch khúc 

xạ với cân nặng khi sinh [5]. 

1.4.2. Mức độ nặng nhẹ của bệnh  

Theo O'Connor (2006) tỷ lệ cận thị và độ cận tăng theo giai đoạn 

bệnh cũng như tình trạng nặng nhẹ của bệnh [8]. Bệnh càng nặng, phạm vi 



23 

tổn thương càng rộng, khả năng bị cận thị càng cao. Trong nghiên cứu của 

mình Sahni (2005) cũng nhận thấy ở nhóm bệnh nhân bị bệnh nhẹ hơn, 

bệnh ở giai đoạn 3 nhưng tự thoái triển có tỷ lệ cận thị thấp hơn nhiều so 

với nhóm bị bệnh đến ngưỡng và cần điều trị. Tác giả cho rằng BVMTĐN 

giai đoạn 3 đến ngưỡng có thể gây ra ảnh hưởng lên sự phát triển của mắt, 

chẳng hạn như làm ngừng sự phát triển của bán  phần trước, chính điều này 

góp phần vào việc phát sinh và phát triển cận thị cao [11]. 

Nghiên cứu của Choi (2000) cho thấy cận thị cao không gặp ở nhóm 

có BVMTĐN giai đoạn I và II, cận cao chỉ gặp ở nhóm trẻ có bệnh từ giai 

đoạn III trở lên [7].  

Trong khi đó nghiên cứu của Katoch (2011) tỷ lệ cận thị có liên quan 

với phạm vi tổn thương BVMTĐN theo số múi giờ, số lượng nốt laser được 

điều trị và thời gian bệnh thoái triển [62]. Theo Katoch phạm vi tổn thương 

theo múi giờ ở nhóm cận thị là 11,11 ± 2,05 cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nhóm không bị cận thị là 8,18 ± 2,54, số nốt laser cần phải điều trị ở nhóm 

cận thị là 2365,06 ± 1271,58 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không 

bị cận thị là 1185 ± 580,75. Bên cạnh đó thời gian thoái triển BVMTĐN tính 

bằng tuần ở nhóm cận thị là 6,11 ± 2,95 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 

nhóm không bị cận thị là 4,28 ± 2,07.  

Nghiên cứu của Quinn (1998) khi đánh giá tình trạng tật khúc xạ tại 

các thời điểm từ 3 tháng đến 5,5 năm cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa tỷ lệ và mức độ cận thị với mức độ nặng nhẹ của bệnh [53]. 
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Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ cận thị và cận thị cao theo mức độ bệnh  

trong nghiên cứu của Quinn (1998) 

Nguồn: Quinn GE, Dobson V, Kivlin J, et al (1998) [53] 

Biểu đồ 1.1A cho thấy tại các thời điểm theo dõi, tỷ lệ cận thị ở nhóm 

trẻ BVMTĐN nặng là cao nhất dao động từ > 70% đến gần 90%. Trong khi 

đó nhóm BVMTĐN trung bình tỷ lệ cận thị từ 30% - 50%, nhóm BVMTĐN 

nhẹ tỷ lệ cận thị từ 10% - 20%, còn nhóm không bệnh tỷ lệ cận thị là thấp 

nhất dưới 10%.  

Biểu 1.1B cho thấy tại các thời điểm theo dõi tỷ lệ cận thị cao ở 

nhóm BVMTĐN nặng dao động từ 30% - 60%. Trong khi đó, ở nhóm bệnh 

trung bình tỷ lệ cận thị cao dao động từ 5% - 10%, nhóm bệnh nhẹ và 

không bệnh có tỷ lệ cận thị cao rất thấp dưới 5%.     

Loạn thị cũng được cho là có liên quan đến mức độ nặng nhẹ của 

bệnh khi Laws (1992) và cộng sự nhận thấy tỷ lệ loạn thị tăng theo giai 

đoạn bệnh [60]. Trong khi đó Wang (2013) tìm hiểu mối liên quan giữa 

lệch khúc xạ và mức độ bệnh, nhận thấy tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm bệnh 

nặng cao gấp 3 lần ở nhóm bệnh nhẹ [63].   
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1.4.3. Phương pháp điều trị  

Khi so sánh tỷ lệ cận thị giữa hai phương pháp điều trị là lạnh đông 

và quang đông, hầu hết các tác giả đều cho rằng trẻ được điều trị bằng 

phương pháp lạnh đông có tỷ lệ và mức độ cận thị cao hơn trẻ được điều trị 

bằng phương pháp quang đông. Điều này thấy rõ nhất trong nghiên cứu của 

Sahni (2005). Trong nghiên cứu này, tác giả thấy tại thời điểm 36 tháng 

tuổi tỉ lệ cận thị cao ở nhóm lạnh động là 52,5% trong khi đó ở nhóm điều 

trị bằng Laser tỉ lệ này là 29,6% [11]. Kết quả nghiên cứu của Sara Pozzi và 

cộng sự (2000) trên cả 2 nhóm bệnh nhân được điều trị bằng lạnh động và 

laser cũng đưa ra kết quả lần lượt là 80% và 55,6% [64]. Theo Knight- 

Nanan (1996), tỷ lệ cận thị sau 1 năm là 88,2% ở nhóm điều trị lạnh đông 

và 38,5% ở nhóm điều trị laser. Kết quả sau 3 năm tỷ lệ cận thị ở nhóm 

lạnh động tăng lên là 94,1% so với 45,5% các trường hợp cận thị trong 

nhóm điều trị bằng phương pháp quang đông. Nhóm điều trị lạnh đông có 

đến 55% các trường hợp cận thị cao trên - 6D, nhóm điều trị laser không có 

bệnh nhân nào cận thị cao [9]. Trong khi đó theo Algawi (1994) tỷ lệ cận 

thị ở nhóm điều trị lạnh đông và laser tương ứng là 92% so với 40% [10]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đinh Thị Thanh và Vũ Bích Thủy 

(2011) trên 57 trẻ BVMTĐN điều trị laser sau 5 năm cho thấy tỷ lệ cận thị 

là 71,8% và mức độ cận thị trung bình là -3,88D, cận thị cao chiếm 19,6% 

[65]. Nghiên cứu của Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) với 64 bệnh nhân điều 

trị laser sau 1 năm cho tỷ lệ cận thị 83,3% [61]. 
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Bảng 1.5. Tỉ lệ cận thị trên nhóm bệnh nhân điều trị lạnh đông  

và quang đông 

Tác giả n 
Tỉ lệ cận thị 

Lạnh đông Quang đông 

Knight-Nanan (1996) [9] 26 94,1% 55% 

Algawi (1994) [10] 32 92% 40% 

Sara Pozzi (2000) [64] 14 80% 55,6% 

 

Mặc dù tỷ lệ cận thị trên nhóm bệnh nhân điều trị lạnh đông và 

quang đông laser có khác nhau theo từng tác giả nhưng tất cả các tác giả 

đều có cùng nhận định là tỷ lệ cận thị trên nhóm điều trị lạnh đông cao hơn 

so với nhóm điều trị quang đông.  

Khi so sánh mức độ cận thị giữa nhóm lạnh đông và laser, nghiên cứu 

của Sara Pozzi (2000) cho thấy với nhóm trẻ điều trị lạnh đông mức độ cận 

thị trung bình ở mắt phải là -3,1D và mắt trái là -3,25D cao hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nhóm laser tương ứng là -0,58D và -0,83D [64]. Nghiên cứu 

của Connolly (1998) khi so sánh mức độ cận thị ở 2 nhóm lạnh đông và 

laser cũng cho thấy mức độ cận thị nhóm lạnh đông là -5,08D cao hơn so 

với nhóm laser là -3,05D [66]. Nghiên cứu của Pearce (1998) và Al - 

Ghamdi (2004) về mức độ cận thị trên nhóm lạnh đông và quang đông cũng 

cho kết quả tương tự [67], [68].  
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Bảng 1.6. Mức độ cận thị trên nhóm bệnh nhân điều trị lạnh đông và 

quang đông theo các tác giả khác nhau 

Tác giả n 
Mức độ cận thị (D) 

Lạnh đông Quang đông 

Connolly (1998)[66] 52 -5,08 -3,05 

Pearce (1998)[67] 34 -7,3 -2,2 

Al - Ghamdi (2004)[68] 37 -9.21 -1,8 

Sara Pozzi (2000)[64] 14 -3,7 và -3,25 -0,58 và -0,83 

 

Mức độ cận thị ở nhóm điều trị lạnh đông cao hơn so với nhóm điều 

trị quang đông trong nghiên cứu của các tác giả khác nhau.  

Theo Laws và cộng sự (1997) khi đánh giá tỷ lệ loạn thị trên nhóm 

điều trị lạnh đông và quang đông cho thấy tại thời điểm 3 tháng và 12 tháng 

cho thấy tỷ lệ loạn thị ở nhóm lạnh đông là 38% và 35%, trong khi đó ở 

nhóm quang đông tương ứng là 32% và 50%. Tuy nhiên sự khác biệt này 

không có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, tỷ lệ lệch khúc xạ cũng không có 

sự khác biệt giữa nhóm điều trị lạnh đông và quang đông [69]. 

Việc điều trị bằng lạnh đông hay quang đông đều tác động vào vùng 

võng mạc vô mạch phía trước gờ xơ với mục đích phá hủy vùng võng mạc 

bệnh lý làm giảm việc tạo thành các yếu tố tăng sinh tân sinh dẫn đến ngăn 

chặn sự tiến triển của bệnh. Tuy nhiên phương pháp lạnh đông gián tiếp qua 

thành củng mạc gây hiệu ứng phá hủy mạnh làm giãn, yếu củng mạc trong 

khi đó laser tác động trực tiếp lên vùng võng mạc vô mạch qua máy soi đáy 

mắt gián tiếp nên mức độ phá hủy ít hơn. Vì thế mặc dù cơ chế chính xác 

của việc tăng độ cận thị ở những bệnh nhân được điều trị bằng lạnh đông 

vẫn chưa rõ nhưng theo Sahni và cộng sự (2005) thì có thể do hiệu ứng phá 
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hủy của lạnh đông ảnh hưởng lên sự phát triển của củng mạc. Với những 

mắt được điều trị bằng laser, các tác giả cho rằng tác động của laser lên 

củng mạc ít hơn so với lạnh đông nên độ cận thị thấp hơn [11]. 

Trong những năm gần đây để điều trị BVMTĐN hình thái nặng nhiều 

tác giả sử dụng Avastin tiêm nội nhãn có tác dụng ức chế hoạt tính sinh học 

của chất tăng sinh tân mạch, phương pháp này không gây phá hủy võng 

mạc [30]. Năm 2013 Harder và cộng sự so sánh tỷ lệ tật khúc xạ trên nhóm 

bệnh nhân điều trị laser và tiêm Avastin nội nhãn cho thấy tỷ lệ cận thị ở 

nhóm tiêm Avastin thấp hơn so với nhóm laser. Tỷ lệ cận thị, cận thị cao và 

mức độ cận thị ở nhóm tiêm Avastin là 17%, 9%, -1,04 ± 4,24D thấp hơn 

có ý nghĩa thống kê so với nhóm điều trị laser lần lượt là 54%, 42%, -4,41 

± 5,5D. Bên cạnh đó tác giả cũng nhận thấy loạn thị ở nhóm điều trị 

Avastin thấp hơn so với nhóm laser [70].  

1.4.4. Thời điểm điều trị  

Davitt (2005) đánh giá tình hình khúc xạ lúc 9 tháng tuổi ở những 

mắt có BVMTĐN giai đoạn tiền ngưỡng cho thấy rằng với những mắt bị 

bệnh được điều trị sớm khi bệnh chưa đến ngưỡng có tỷ lệ cận thị là 64,5% 

trong đó 25,5% có cận thị cao trên -5,0D. Tỷ lệ này ở nhóm điều trị khi 

bệnh đến ngưỡng là 78,2% và cận thị cao là 37,6% cao hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nhóm bệnh tự thoái triển có tỷ lệ cận thị là 53,3% và cận thị 

cao là 11,2% [71]. 

Tác giả cũng nhận thấy điều trị sớm không làm tăng tỷ lệ cận thị ở 

những mắt bị bệnh, tuy nhiên tác giả lại thấy mối liên quan chặt chẽ giữa 

mức độ nặng của bệnh với tỷ lệ cận thị và cận thị cao. Với những mắt bệnh 

đến ngưỡng có tỷ lệ cận thị cao hơn so với những mắt bệnh tự thoái triển 

hoặc với những mắt không có bệnh [71]. 
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Nghiên cứu của Quinn (2008) khi theo dõi tỷ lệ cận thị tại các thời 

điểm 6 - 9 tháng, 2 - 3 năm của hai nhóm điều trị sớm và đến ngưỡng cho 

thấy tỷ lệ cận thị ở thời điểm 6 - 9 tháng của nhóm điều trị sớm thấp hơn 

nhóm điều trị đến ngưỡng (55,5% và 64,8% so với 61,4% và 70,7%, p < 0,05). 

Tuy nhiên tỷ lệ cận thị cao ở hai nhóm tại hai thời điểm này lại không có sự 

khác biệt thống kê (17,3% và 24,3% so với 20,2% và 26,4% p > 0,05). 

Trong khi đó ở nhóm bệnh tự thoái triển tỷ lệ cận thị và cận thị cao tại các 

thời điểm theo dõi thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với 2 nhóm điều trị sớm 

và đến ngưỡng [72].  

Nghiên cứu của Davitt (2009) khi tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ 

loạn thị với thời điểm điều trị nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở 2 nhóm điều trị sớm và đến ngưỡng. Tại các thời điểm 6 tháng, 9 

tháng, 2 năm và 3 năm tỷ lệ loạn thị ở nhóm điều trị sớm là 32,5%, 38,5%, 

38,1% và 43,3% gần tương đương với tỷ lệ này ở nhóm điều trị đến ngưỡng 

lần lượt là 28,5%, 38,4%, 38,1% và 43,3% [73].  

1.4.5. Mức độ thoái triển của bệnh 

Theo Choi (2000) sự xuất hiện của cận thị có liên quan đến sự thoái 

triển không hoàn toàn của BVMTĐN [7]. Nghiên cứu của Davitt và cộng sự 

(2005) nhận thấy những mắt có bất thường của góc giữa hai mạch máu 

võng mạc phía thái dương hoặc có co kéo võng mạc gây lạc chỗ hoàng 

điểm thì tỷ lệ cận thị và cận thị cao tăng lên [71]. 

Khwarg và cộng sự (1995) đánh giá tình trạng tật khúc xạ trên 48 mắt 

thoái triển hoàn toàn sau điều trị và 13 mắt bệnh không thoái triển hoàn 

toàn tại thời điểm 3 năm nhận thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao ở nhóm thoái 

triển hoàn toàn là 91,7% và 37,6% thấp hơn so với nhóm không thoái triển 

hoàn toàn là 92,3% và 69,2%. Bên cạnh đó mức độ cận thị trung bình ở 

nhóm thoái triển hoàn toàn là -5,68 ± 4,41D thấp hơn nhóm thoái triển 

không hoàn toàn là -6,86 ± 3,80D [74].  
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Trong khi đó Quinn và cộng sự (2008) nhận thấy tỷ lệ cận thị và cận 

thị cao ≥ 5D tại các thời điểm theo dõi có liên quan đến tình trạng võng 

mạc sau điều trị [72]. Tác giả nhận thấy tại các thời điểm theo dõi, tỷ lệ cận 

thị ở những mắt BVMTĐN điều trị bệnh thoái triển hoàn toàn dao động từ 

50% - 70%, trong khi đó ở những mắt BVMTĐN sau điều trị có bất thường 

mạch máu võng mạc phía thái dương có tỷ lệ cận thị cao hơn dao động từ 

70% - 90%, còn nhóm những mắt bệnh không thoái triển sau điều trị, xơ co 

kéo di lệch hoàng điểm có tỷ lệ cận thị cao nhất dao động từ 80% - 100%. 

Bên cạnh đó mức độ cận thị cao tại các thời điểm theo dõi ở nhóm bệnh 

không thoái triển, xơ co kéo di lệch hoàng điểm (từ 30% đến 70%) cũng 

cao hơn so với nhóm sau điều trị có bất thường mạch máu phía thái dương 

(từ 20% đến 50%) và nhóm bệnh thoái triển hoàn toàn sau điều trị (từ 20% 

đến 35%).  

Davitt (2011) khi nghiên cứu 401 trẻ BVMTĐN nhận thấy có xu 

hướng tăng tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao ở những mắt bệnh thoái triển 

không hoàn toàn [75]. Nhận định của các tác giả cho thấy mức độ thoái 

triển của bệnh có liên quan đến tật khúc xạ trên trẻ BVMTĐN.  

Khi đề cập về mối liên quan giữa lệch khúc xạ với mức độ thoái triển 

của bệnh, Laws (1997) cho rằng tình trạng lệch khúc xạ hay gặp ở những 

bệnh nhân có mức độ bệnh 2 mắt không giống nhau và sự thoái triển bệnh ở 

2 mắt không cân xứng. Lệch khúc xạ cao hay gặp ở bệnh nhân điều trị 1 

mắt bệnh không thoái triển hoàn toàn và mắt kia không cần điều trị bệnh tự 

thoái triển [69]. 

1.4.6. Thời gian theo dõi 

Các nghiên cứu trước đây đều cho thấy tình trạng cận thị tăng lên theo 

tuổi ở những mắt được điều trị bằng laser quang đông cũng như lạnh đông. 
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Trong nghiên cứu của Sahni và cộng sự (2005) tỷ lệ cận thị ở bệnh 

nhân bị BVMTĐN thay đổi trong những năm đầu, cụ thể tỷ lệ cận thị cao 

lúc 6 tháng là 11,0% và lúc 36 tháng là 28,7% [11]. 

Nghiên cứu của Laws và cộng sự (1997) nhận thấy có sự khác biệt 

đáng kể về tình trạng khúc xạ ở những mắt được điều trị bằng laser quang 

đông ở vào thời điểm 3 tháng và 12 tháng [69]. Connolly và cộng sự (2002) 

so sánh kết quả điều trị tại thời điểm 5 năm và 10 năm sau điều trị cũng có 

nhận xét tương tự [76]. 

Nghiên cứu của Knight-Nanan (1996) nhận thấy sau 1 năm tỷ lệ cận thị 

ở nhóm lạnh đông và laser quang đông tương ứng là 88,2% và 38,5%, trong khi 

đó sau 3 năm tỷ lệ cận thị đều tăng ở 2 nhóm tương ứng là 94,1% và 45,1% [9]. 

Đồng quan điểm với tác giả, nghiên cứu của Quinn (2008) cho rằng tỷ lệ 

cận thị tăng theo thời gian theo dõi ở cả 2 nhóm điều trị sớm và đến 

ngưỡng, tỷ lệ tăng nhiều nhất là từ 6 - 9 tháng. Trong khi đó tỷ lệ cận thị 

cao tăng nhiều nhất tại thời điểm 3 tuổi [72]. 

Bên cạnh đó mức độ cận thị cũng được cho là tăng theo thời điểm 

theo dõi khi Pearce (1998) nhận thấy mức độ cận thị tại thời điểm 12 tháng 

ở nhóm lạnh đông và laser là -7,0D và -2,5D đến thời điểm 24 tháng tăng 

lên là -7,9D và -3,7D [67].  

Tại Việt Nam nghiên cứu của Nguyễn Xuân Tịnh (2007) trên nhóm 

trẻ được điều trị laser quang đông cho thấy sau 6 tháng tỷ lệ cận thị là 

26,2%, cận thị cao chiếm 4,9% và sau 12 tháng tỷ lệ cận thị là 62,5%, trong 

đó cận thị cao chiếm 21,3% [3].  

1.4.7. Một số yếu tố khác 

Connolly (1998) và nhóm nghiên cứu nhận thấy có nhiều yếu tố có thể 

ảnh hưởng đến tình trạng khúc xạ ở những mắt bị BVMTĐN, đặc biệt là sự 

kéo dài của trục nhãn cầu dài. Nhưng các tác giả thấy rằng chỉ riêng sự biến 
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đổi của chiều dài trục nhãn cầu không giải thích được tất cả những trường 

hợp cận thị thấy trong BVMTĐN [66]. Kent và cộng sự (2000) cũng nhận 

thấy rằng công suất thể thủy tinh ở những mắt được điều trị bằng lạnh đông 

cao hơn những mắt được điều trị bằng laser quang đông và công suất thể 

thủy tinh ở cả hai nhóm đều cao hơn bình thường [77]. Trong khi đó Choi 

và cộng sự (2000) cho rằng sự xuất hiện cận thị và mức độ cận thị có liên 

quan đến độ sâu tiền phòng, trục nhãn cầu, độ dày thể thuỷ tinh ở mắt bị 

bệnh. Tuy nhiên tác giả không thấy mối liên quan giữa cận thị và khúc xạ 

giác mạc [7]. Nghiên cứu của Donzis và cộng sự  đưa ra giả thuyết cận thị 

xuất hiện có liên quan đến độ cong của giác mạc và công suất thể thuỷ tinh 

quá lớn [78], [79].   
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Chương 2 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non có phiếu theo dõi được khám, điều trị 

và theo dõi tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ 2004 - 2009. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu 

- Trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non có điều kiện khám và theo dõi đầy đủ. 

- Tuổi  2. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 

- Trẻ đẻ non bị BVMTĐN nhưng phối hợp các bệnh toàn thân, chậm phát 

triển trí tuệ không cho phép thăm khám và đo khúc xạ. 

- Trẻ có BVMTĐN tuổi < 2.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Đây là nghiên cứu mô tả lâm sàng không có đối chứng, tiến cứu. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu và chọn mẫu 

- Cỡ mẫu 

áp dụng công thức tính cỡ mẫu: 

2
2

2/1

)1(
d

PPn Z 


  
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Trong đó n: cỡ mẫu nghiên cứu 

  z: mức tin cậy 95%  Z(1-α/2) = 1,96 

  p: tỉ lệ mắc tật khúc xạ cận thị (tật khúc xạ hay gặp nhất trên trẻ 

cã BVMT§N): 62,5% 

  d: Sai số tối thiểu cho phép: 0,05  

Thay vào công thức trên có n  360 mắt 

- Chọn mẫu: tuần tự các bệnh nhân nằm trong tiêu chuẩn nghiên cứu từ 

bệnh nhân thứ nhất cho đến khi đủ cỡ mẫu nghiên cứu. 

2.2.3. Phương tiện nghiên cứu  

- Bảng thử thị lực: Bảng thị lực Snelen và bảng thị lực hình dùng cho 

trẻ em. 

 

 

Hình 2.1. Bảng thị lực Snelen Hình 2.2. Bảng thị lực hình dùng cho trẻ em 

- Hộp thử kính bao gồm: Các kính cầu phân kỳ và hội tụ với số kính từ 

 0,25 D đến  20 D và các kính trụ với số kính từ  0,25 D đến  6 D. 

 



35 

 

Hình 2.3. Hộp thử kính 

- Bộ soi bóng đồng tử 

     

Hình 2.4. Bộ soi bóng đồng tử 

 + Máy soi bóng đồng tử Khe: Streak Retinoscopy 

+ Bộ thước Parent có các số kính từ  0.5D;  
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từ 0,5D đến 4D cách nhau 0.5D 

từ 4D đến 10D cách nhau 1D 

từ 10D đến 15D cách nhau 2D 

- Máy đo khúc xạ tự động 

- Máy soi đáy mắt gián tiếp Keeler và kính Volk 20D, 30D 

- Vành mi tự động trẻ em 

- Dụng cụ ấn củng mạc 

- Bộ đo nhãn áp 

- Dụng cụ khám lác, bộ lăng kính  

- Máy sinh hiển vi 

- Thuốc gây tê bề mặt: dung dịch Dician 1% 

- Thuốc giãn đồng tử liệt điều tiết: dung dịch cyclogyl 1% phối hợp với 

neosynephryl 2,5%. 

- Máy siêu âm nhãn cầu. 

- Phiếu theo dõi BVMTĐN của khoa mắt trẻ em. 

- Bệnh án nghiên cứu được chuẩn bị để ghi chép lại các thông tin cần thiết. 

2.3. Quy trình nghiên cứu 

2.3.1. Thu thập thông tin:  

Mỗi trẻ đến khám có một phiếu nghiên cứu để thu thập các thông tin cần 

thiết như tên, tuổi, thời gian mang thai, cân nặng khi sinh, chẩn đoán bệnh, 

điều trị, phương pháp điều trị hay bệnh tự thoái triển. 
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2.3.2. Khám bệnh: 

- Thử thị lực: 

+ Với nhóm trẻ < 5 tuổi, tiến hành thử thị lực bằng bảng hình dùng cho 

trẻ em. Bảng thị lực hình vẽ các đồ vật và các dụng cụ dễ nhận thấy.  

+ Với nhóm trẻ ≥ 5tuổi, tiến hành thử thị lực bằng bảng Snelen.  

+ Phương pháp thử thị lực:  

 Bảng thị lực để đúng khoảng cách theo quy định, ngang tầm mắt trẻ để 

trẻ có thể ngồi và nhìn thẳng được, đảm bảo trục thị giác thẳng góc với 

bảng thị lực. 

 Tiêu chuẩn đánh giá thị lực: Hàng chữ nhỏ nhất mà mắt đọc đúng hoàn 

toàn được tính là thị lực đạt được. Thử thị lực từng mắt riêng rẽ, trong 

khi mắt này được thử thì mắt kia phải được che kín. Đánh giá thị lực 

nhìn xa một mắt, hai mắt không kính và có kính [34], [80], [81]. 

- Khám phát hiện những bất thường của nhãn cầu:  

+ Tình trạng kết mạc 

+ Giác mạc: trong, đục, loạn dưỡng 

+ Mống mắt: dính, tân mạch, thoái hóa 

+ Đồng tử: tròn méo, phản xạ với ánh sáng 

+ Thể thủy tinh: trong, đục 

+ Dịch kính: trong, vẩn đục, tăng sinh xơ, tổ chức hóa 

- Khám đánh giá tình trạng vận nhãn, phát hiện rung giật nhãn cầu. 

- Khám lác bằng nghiệm pháp che mắt và phương pháp Hirchberg.  

- Tra giãn đồng tử tối đa đánh giá tình trạng võng mạc bằng máy soi 

đáy mắt gián tiếp:  
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+ Tình trạng võng mạc gồm:  

 BVMTĐN thoái triển hoàn toàn, không điều trị laser quang đông. 

 BVMTĐN điều trị laser quang đông, võng mạc được laser làm sẹo tốt, 

tổ chức xơ tiêu hoàn toàn, đĩa thị và hoàng điểm bình thường. Mạch máu võng 

mạc ở hậu cực không bị co kéo, đổi hướng. 

 BVMTĐN thoái triển không hoàn toàn, xơ không tiêu hoặc tổ chức xơ 

tăng sinh gây co kéo vâng mạc, đĩa thị, hoàng điểm. Mạch máu vâng mạc bị 

co kéo hoặc có nếp gấp võng mạc vùng hoàng điểm gây di lệch hoàng điểm. 

- Đo khúc xạ: phương pháp soi bóng đồng tử. 

Tra 2 giọt hỗn hợp dung dịch cyclogyl 1% và neosynephryne 2,5% 

trước khi đo 45 phút, khoảng cách giữa 2 lần tra thuốc là 10 phút. Trước khi 

tra thuốc cho trẻ cần giải thích rõ ràng với bố mẹ trẻ về mục đích và tác dụng 

của việc tra thuốc, những tác dụng phụ có thể gặp để bố mẹ trẻ an tâm và đồng 

ý thăm khám.  

+ Kỹ thuật đo: Dùng máy soi bóng đồng tử khe, tay phải thầy thuốc 

cầm đèn soi bóng đồng tử nhìn qua lỗ quan sát của máy và hướng khe sáng 

vào mắt trẻ. Khi đã thấy ánh đồng tử màu hồng thì dùng núm trượt xoay khe 

sáng để quét các trục ngang, dọc và trung gian sau đó xác định hướng chuyển 

động của bóng đồng tử và dùng thước Parent để trung hòa.   

 

Hình 2.5. Quét trục ngang Hình 2.6. Quét trục dọc 
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+ Nhận định kết quả soi:  

 Khúc xạ cầu (cận thị và viễn thị): khi xoay khe sáng theo các hướng 

thì bóng đồng tử luôn thẳng hàng với khe sáng. Bóng đồng tử có cùng độ 

rộng, độ sáng và hướng chuyển động ở mọi hướng. 

 

Hình 2.7. Khúc xạ cầu 

 Khúc xạ loạn thị: khi khe sáng và bóng đồng tử không thẳng hàng ở 

mọi hướng, khe sáng và bóng đồng tử chỉ thẳng hàng ở hai hướng là hai trục 

chính. Tốc độ và hoặc hướng khác nhau ở 2 trục. 

 

Hình 2.8. Loạn thị 
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 Sau khi trung hòa bóng đồng tử ở 2 trục chính người đo vẽ được chữ 

thập quang học và từ đó xác định được chỉ số khúc xạ của trẻ [36], [81], [82]. 

+ Một số lưu ý khi soi bóng đồng tử ở trẻ đẻ non: 

• Trẻ đẻ non thường có tình trạng khúc xạ cao vì thế đôi khi sẽ không 

thấy bóng đồng tử hoặc bóng đồng tử chuyển động chậm và tối đến mức 

không thể thấy. Trong trường hợp này khi trung hòa bóng đồng tử thường 

dùng số kính cao từ + 5D (hoặc - 5D) rồi tăng dần số kính lên cho đến khi 

thấy chuyển động của bóng đồng tử và trung hòa. 

• Một số trường hợp đục dịch kính bóng đồng tử cũng có thể tối hoặc 

không thấy được bóng đồng tử nếu dịch kính đục nhiều. 

2.3.3. Khám cận lâm sàng: Dùng máy siêu âm nhãn cầu HumphreyA/B Scan 

System – Mode 835 của hãng Carl – Zeiss, sử dụng đầu dò A: 10MHz.  

-  Đo chiều dài trục nhãn cầu tính bằng mm. 

- Đánh giá tình trạng võng mạc gồm:  

 Xơ tiêu hoàn toàn 

 Xơ tiêu không hoàn toàn  

 Xơ co kéo võng mạc 

 Bong võng mạc  

2.4. Đánh giá kết quả  

2.4.1. Đặc điểm bệnh nhân 

- Cân nặng khi sinh chia 3 nhóm theo Nissenkorn (1983) [49]  

+ Nhóm cân nặng khi sinh ≤ 1250g 

+ Nhóm cân năng khi sinh từ 1251g - 1500g 

+ Nhóm cân nặng khi sinh ≥ 1501g  
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- Tuổi thai khi sinh chia làm 3 nhóm theo Schalij-Delfos (2000) [6] 

+ Nhóm tuổi thai < 28 tuần  

+ Nhóm tuổi thai từ 28 tuần - 32 tuần 

+ Nhóm tuổi thai >32 tuần  

- Kết quả thị lực chia làm 4 mức độ [83], [84]  

+ TL < 20/200  

+ TL từ 20/200 - 20/50 

+ TL từ 20/40 - 20/30 

+ TL ≥ 20/25   

- Tình trạng lác: xác định có lác hay không, tỷ lệ lác, hình thái lác gồm 

lác trong, lác ngoài, lác đứng và lác hội chứng.  

- Tình trạng rung giật nhãn cầu: có hay không có RGNC.   

- Tình trạng võng mạc chia làm 3 nhóm theo Quinn (2008) và Davitt 

BV (2011) [72], [75]:  

+ BVMTĐN thoái triển hoàn toàn, không điều trị laser quang đông. 

+ BVMTĐN điều trị laser quang đông, võng mạc được laser làm sẹo 

tốt, tổ chức xơ tiêu hoàn toàn, đĩa thị và hoàng điểm bình thường. Mạch máu 

võng mạc ở hậu cực không bị co kéo, đổi hướng. 

+ BVMTĐN thoái triển không hoàn toàn, xơ không tiêu hoặc tổ chức 

xơ tăng sinh gây co kéo vâng mạc, đĩa thị, hoàng điểm. Mạch máu vâng mạc 

bị co kéo hoặc có nếp gấp võng mạc vùng hoàng điểm gây di lệch hoàng điểm 

2.4.2. Tình trạng khúc xạ 

Khúc xạ được xác định bằng công thức tương đương cầu (spherical 

equivalent: SE) [7], [8]. 
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SE = công suất cầu +1/2 công suất trụ 

       Như vậy: 

+ Xác định là cận thị khi SE ≤ 0,00D, cận thị cao khi  SE ≥ 6D 

+ Xác định là viễn thị khi SE ≥ 0,00D, viễn thị cao khi SE ≥ 3D 

+ Xác định là chính thị khi SE = 0D  

+ Xác định là loạn thị khi độ loạn thị  1D, loạn thị cao khi độ loạn thị >2D. 

+ Xác định trục loạn thị và chia thành 3 nhóm [73] 

 Loạn thị thuận: khi trục loạn thị có khúc xạ cao nhất là từ 75o - 105o.  

 Loạn thị ngược: khi trục loạn thị có khúc xạ cao nhất là từ 0o - 15o hoặc 

165o - 180o.     

 Loạn thị chéo: khi trục loạn thị không ở hai vị trí trên tức là từ 16o - 

74o hoặc 106o - 164o.  

+ Xác định lệch khúc xạ 2 mắt khi chênh lệch số D theo tương đương 

cầu giữa 2 mắt  1.5D.  

- Bệnh nhân được đánh giá tình trạng khúc xạ tại hai thời điểm là 

thời điểm đánh giá lần thứ nhất và lần thứ hai cách lần thứ nhất 6 tháng. 

2.4.3. Các yếu tố liên quan đến tình trạng khúc xạ 

- Chúng tôi tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ cận thị, viễn 

thị, loạn thị và lệch khúc xạ theo 3 nhóm cân nặng lúc sinh là ≤ 1250g, 1251g 

- 1500g, ≥ 1501g. 

- Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch 

khúc xạ theo 3 nhóm tuổi thai lúc sinh là < 28 tuần, 28 tuần - 32 tuần, >32 tuần. 
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- Mối liên quan giữa tỷ lệ và mức độ cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch 

khúc xạ với nhóm bệnh nhân điều trị laser và không điều trị laser.  

- Mối liên quan giữa tỷ lệ mức độ cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch khúc 

xạ với 3 nhóm tình trạng võng mạc: nhóm sẹo laser võng mạc tốt xơ tiêu hoàn 

toàn, nhóm không điều trị xơ tiêu hoàn toàn, nhóm bệnh không thoái triển 

hoàn toàn xơ co kéo võng mạc đĩa thị hoàng điểm. 

- Mối liên quan giữa mức độ cận thị, viễn thị với trục nhãn cầu tính 

bằng mm, khi so sánh tính giá trị trung bình.  

2.5. Xử lý số liệu 

Các số liệu, nhận xét được ghi chép chi tiết vào mẫu bệnh án sau đó tập 

hợp và nhập vào máy tính bằng phần mềm Epidata 3.1. Phần mềm thống kê 

Stata 10 được sử dụng trong phân tích số liệu. Số liệu sau khi thu thập được 

thống kê mô tả bao gồm tính tần số, tỷ lệ, trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị 

thấp nhất, cao nhất. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng và biểu đồ.  

Thống kê phân tích bao gồm: sự khác biệt về tỷ lệ của các biến định 

tính được xác định bằng kiểm định 2 hoặc Fisher - exact test. Sự khác biệt 

giữa các nhóm của biến định lượng xác định bằng t-test hoặc test phi tham số. 

Các phép kiểm thống kê được sử dụng với mức ý nghĩa thống kê 0,05. 

2.6. Đạo đức nghiên cứu  

Nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện và chỉ nhằm mục đích nâng cao 

chất lượng điều trị, không nhằm mục đích nào khác. Những bệnh nhân có đủ 

tiêu chuẩn lựa chọn sẽ được giải thích chi tiết về nghiên cứu, những bệnh nhân 

đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ được yêu cầu ký tên vào phiếu tình nguyện 

tham gia nghiên cứu. Các trường hợp từ chối nghiên cứu được chấp thuận và 

không bị phân biệt đối xử. Tất cả các thông tin chi tiết về tình trạng bệnh tật 

của người bệnh được mã hóa và bảo mật kỹ càng. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 

3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới và tuổi 

Nghiên cứu được tiến hành trên 156 196 bệnh nhân với 374 mắt đo 

được khúc xạ. Trong đó, có 103 bệnh nhân nam, chiếm tỷ lệ 52,55% và 93 

bệnh nhân nữ, chiếm tỷ lệ 47,45%. 

Tỷ lệ giữa nam và nữ tuy có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05). 

 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới 

 

 

Nhóm tuổi  Số bệnh Tỷ lệ % 

Formatted: 0222, Left, Space Before:  12 pt,
After:  0 pt

Formatted: Bd, Left
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nhân 

<=3 90 45.92 

3-<=5 49 25 

6t-7 57 29.08 

Tổng  196 100 

TB±SD 4.17±1.65 

min=2, 

max=7 

25,00%

45,92%
29,08%

≤ 3 tuổi
3 - ≤ 5 tuổi
6 - 7 tuổi

 

Tuổi thấp nhất trong nghiên cứu là 2 tuổi, và cao nhất là 7 tuổi. Tuổi 
trung bình là 4,17 ± 1,65 năm. 

3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo cân nặng lúc sinh   

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo cân nặng lúc sinh   

Cân nặng (gram) Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

≤ 1250 54 27,56 

1251 - 1500 73 37,24 

Formatted: Centered, Line spacing:  1,5 lines
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≥ 1501 69 35,20 

Tổng 196 100 

TB ± SD 1426,28 ± 271,34 min=700, max=1950 

 
Nhận xét: Bệnh nhân có cân nặng khi sinh nhẹ nhất là 700 gram và 

nặng nhất là 1950 gram, trung bình là 1426,28 ± 271,34 g. 

  
Formatted: 0333, Indent: First line:  0 cm
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3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo tuổi thai lúc sinh  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

< 28 tuần 28 - 32 tuần > 32 tuần

7,14

84,18

8,68

Tuổi thai (tuần)

Tỷ lệ %

 
Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo tuổi thai lúc sinh  

Nhận xét: Trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân 

có tuổi thai khi sinh thấp nhất là 25 tuần và cao nhất là 34 tuần. Tuổi thai 

trung bình khi sinh của nhóm nghiên cứu là 30,09 ± 1,88 tuần.  

 3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo nhóm điều trị và không điều trị  

 
Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân có tuổi thấp nhất là 2 tuổi, và cao 

nhất là 7 tuổi. Tuổi trung bình là 4,17 ± 1,65. 

Formatted: Justified, Indent: First line:  1,27
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Biểu đồ 3.33. Phân bố bệnh nhân theo nhóm điều trị và không  điều trị 

(theo số mắt)  

 

Nhận xét: Trong số 196 bệnh nhân nghiên cứu có 148 bệnh nhân điều 

trị laser chiếm tỷ lệ 75,51% và 48 bệnh nhân không điều trị laser, bệnh tự 

thoái triển chiếm tỷ lệ 24,49%. Khi thống kê theo số mắt có 276 mắt điều trị 

laser và 98 mắt không điều trị laser. 

3.1.5. Tình trạng võng mạc 

 

Bảng 3.2. Giải phẫu nhãn cầu(theo số mắt)(theo thông tin điều trị của 

mắt)Tình trạng võng mạc 

Tình trạng 

VM 

 

Điều trị 

Sẹo laser 

VM tốt         

xơ tiêu hoàn 

toàn 

Không thoái 

triển hoàn 

toàn, xơ co 

kéo 

Không điều 

trị, xơ tiêu 

hoàn toàn 

Tổng 

p  

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Có điều trị 252 91,3 24 8,7 0 0 276 100 

 0,00* Không điều trị 0 0 6 6,12 92 93,88 98 100 

Tổng 252 67,38 30 8,02 92 24,6 374 100 

* Test chính xác của Fisher 
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Nhận xét: Về tình trạng giải phẫu võng mạc của số mắt nghiên cứu, 

bảng 3.2 cho thấy phần lớn những mắt điều trị laser xơ thoái triển hoàn toàn  

chiếm tỷ lệ 91,3%, còn 24 mắt chiếm tỷ lệ 8,7% xơ không thoái triển hoàn 

toàn gây co kéo võng mạc. ở Ở nhóm không điều trị có 6 mắt bệnh thoái triển 

không hoàn toàn, xơ co kéo võng mạc chiếm tỷ lệ 6,12%. 

  

 

 

 

 

 

 

Bảng 3.44. Đặc điểm bệnh nhân theo cân nặng lúc sinh (theo số bệnh nhân) 

 

 

 

 

 

 

Cân nặng (gram) 

Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

< 1000 19 9,69 

1001 - 1250 35 17,86 

1251-1500 73 37,24 

1501-1750 45 22,96 

>1751 24 12,24 

Tổng 196 100 
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TB ± SD 1426,28 ± 271,34 min=700, max=1950 

 

Cân nặng 
< 

1000gr 

1001 - 

1250 
1251-1500 

1501-

1750 
>1751 % 

Số bệnh 

nhân 

      

Tổng       

 

 

Cân nặng Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

< 1000gr 19 9.69 

1001 - 1250 35 17.86 

1251-1500 73 37.24 

1501-1750 45 22.96 

>1751 24 12.24 

Tổng 196 100 

TB±SD 1426.28±271.34 min=700, max=1950 
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9,69

17,86

37,24

22,96

12,24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

< 1000 1001 - 1250 1251-1500 1501-1750 >1751 Cân nặng 

Tỷ lệ %

 
Biểu đồ 3.3. Đặc điểm bệnh nhân theo cân nặng lúc sinh (theo số bệnh nhân) 

Bệnh nhân có cân nặng khi sinh nhẹ nhất là 700 gram và nặng nhất là 1950 

gram, trung bình là 1426,28 ± 271,434. 

Bảng và biểu đồ cho thấy nhoms bệnh nhân có cân nặng khi sinh dưới 1000g 

rất thấp, chỉ chiếm 9,69%. Đa số bệnh nhân nghiên cứu có cân nặng khi sinh 

từ 1251g - 1750g. 

Bảng 3.5. Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi thai lúc sinh (theo số bệnh nhân) 

Tuổi thai Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

< 28 tuần 14 7,14 

29 - 32 tuần 165 84,18 

> 32 tuần 17 8,67 

Tổng 196 100 

TB ± SD 30,09 ± 1,88 min=25, max=34 
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Bảng trên cho thấy với những mắt có điều trị laser khi không được chỉnh kính 

thị lực rất thấp, 24,38% có thị lực dưới 20/200, 48,75% có thị lực từ 20/200 - 

20/60, 19,38% thị lực từ 20/50 - 20/30, chỉ có 7,5% số mắt có thị lực ≥ 20/25. 

Nếu muốn so sánh thị lực khong kính và có kính phải coi như là một biến 

định lượng và so sánh 2 trung bình của có kính và không kính  

Variable Obs 
Số quan 

sát 

Trung 

bình 
SD Min Max 

Không kính 197 0,30024 0,278461 0,02002 1 

Có kính 197 0,475644 0,283351 0,02002 1 

p(signtest) 0 (có ý nghĩa thống kê) 

 

 

3.1.6. Tình trạng lác trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 3.3. Tỷ lệ lác trên nhóm bệnh nhân điều trị và không điều trị 

Điều trị 

Lác 

Điều trị Không điều trị Tổng 

p  
BN Tỷ lệ % BN Tỷ lệ % BN Tỷ lệ % 

Không lác 118 
72,1979

,73 
46 

27,8195,

83 
164 

83,6810

0 

0,01* Có lác 30 20,27 2 4,17 32 16,32 

Tổng 148 
75,5110

0 
48 

24,4910

0 
196 100 

 * Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 32 BN bị lác chiếm tỷ lệ 

16,32%, trong đó nhóm điều trị laser có 30 BN bị lác chiếm tỷ lệ 20,27% và ở 
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nhóm không điều trị có 2 BN bị lác chiếm tỷ lệ 4,17%. Khi so sánh tỷ lệ bệnh 

nhân bị lác ở nhóm điều trị và không điều trị chúng tôi thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05).  

 
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ lác trong và lác ngoài trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Trong số 32 bệnh nhân bị lác có 18 bệnh nhân lác trong chiếm tỷ lệ 

56,25% và 14 bệnh nhân lác ngoài chiếm tỷ lệ 43,75%. 
Formatted: 0333, Indent: First line:  0 cm
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3.1.7. Tình trạng rung giật nhãn cầu trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 3.4. Biến chứng rung giật nhãn cầu (theo số bệnh nhõn)(chỉ cần một 

mắt rung giật là tớnh, tớnh theo bệnh nhõnTỷ lệ rung giật nhãn cầu ) 

Điều trị 

RGNC 

Điều trị Không điều trị Tổng 

p  
BN Tỷ lệ 

% BN Tỷ lệ 
% BN Tỷ lệ 

% 

Có RGNC 13 
81,258,

78 
3 

18,756,

25 
16 

8,1610

0 
0,7 

 

65* 

Không RGNC 135 
7591,2

2 
45 

2593,7

5 
180 

91,841

00 

Tổng 148 
75,511

00 
48 

24,491

00 
196 100 

 * Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Trong nghiên cứu có 16BN bị RGNC chiếm tỷ lệ 8,16% và 

180 BN không bị RGNC chiếm tỷ lệ 91,84%. Ở nhóm điều trị có 13 BN bị 

RGNC chiếm tỷ lệ 8,78%, trong khi đó ở nhóm không điều trị có 3 BN bị 

RGNC chiếm tỷ lệ 6,25%. Không có sự  khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 

rung giật nhãn cầu giữa hai nhóm điều trị và bệnh tự thoái triển. 

3.1.8. Số bệnh nhân thử được thị lực và không thử được thị lực 
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7,14

84,18

8,67

0
10
20
30
40
50
60
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90

< 28 tuần 29 - 32 tuần > 32 tuần Tuổi thai (tuần)

Tỷ lệ %

 
Biểu đồ 3.4. Đặc điểm bệnh nhân theo tuổi thai lúc sinh (theo số bệnh nhân) 

 

 Trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân có tuổi 

thai khi sinh thấp nhất là 25 tuần và cao nhất là 34 tuần. Tuổi thai trung bình 

khi sinh của nhóm nghiên cứu là 30,09 ± 1,88. Nhóm tuổi thai khi sinh hay 

gặp từ 29-32 tuần. 
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Bảng 3.5. Số bệnh nhân thử được thị lực và không thử được thị lực 

(theo số bệnh nhân) 

Thị lực Số BN Tỷ lệ % 

Thử được 108 55,1 

Không thử được 88 44,9 

Tổng 196 100 
 

 

 

 (theo số bệnh nhân) 

 Nhận xét: Trong số 196 BN nghiên cứu có 108 BN thử được thị lực 

chiếm tỷ lệ 55,1% và 88 BN không thử được thị lực chiếm tỷ lệ 44,9%. 
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3.1.9. Thị lực của nhóm bệnh nhân nghiên cứu  

Bảng 3.6. Thị lực của nhóm bệnh nhân nghiên cứu khi không chỉnh kính có 

điều trị laser  

Thị lực 

Điều trị 

 <20/200   20/200 - 20/50 20/40 - 20/30 ≥ 20/25 Tổng  

Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) 

Có điều trị 
39  

(24,38%) 

88 

(55,0%) 

21 

(13,13%) 

12 

(7,5%) 

160  

(100%) 

Không điều trị 
2  

(5,41%) 

15 

(40,54%) 

12 

(32,43%) 

8 

(21,62%) 

37  

(100%) 

Tổng 
41  

(20,81%) 

103 

(52,28%) 

33 

(16,75%) 

20 

(10,15%) 

197  

(100%) 
 

Nhận xét: Những mắt có điều trị laser khi không được chỉnh kính có 

20,63% số mắt có TL từ 20/40 trở lên và chỉ có 7,5% số mắt có TL ≥ 20/25. 

Trong khi đó ở nhóm không điều trị laser mức độ TL có tốt hơn với 54,05% 

số mắt có TL từ 20/40 trở lên và 21,62% số mắt có TL ≥ 20/25. 

Bảng 3.7. Thị lực của nhóm bệnh nhân nghiên cứu có điều trị laser khi được 

chỉnh kính 

Thị lực 

Điều trị  

<20/200 20/200 -20/50 20/40 - 20/30 ≥ 20/25 Tổng 

Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) Số mắt (%) 

Có điều trị 
9 

(5,63%) 
80 

(50,0%) 
50 

(31,25%) 
21 

(13,13%) 
160 

(100%) 

Không điều trị 0 
3 

(8,11%) 
11 

(29,73%) 
23 

(62,16%) 
37 

(100%) 

Tổng 
9 

(4,57%) 
83 

(42,13%) 
61 

(30,96%) 
44 

(22,34%) 
197 

(100%) 
 

Nhận xét: Sau khi được đo khúc xạ và điều chỉnh kính, ở nhóm điều trị 
laser số mắt có TL ≥20/25 tăng gần gấp 2 lần so với trước khi được chỉnh 
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kính là 13,13%. Trong khi đó ở nhóm không điều trị có 62,16% số mắt có TL 
≥20/25. Khi tính chung cả nghiên cứu có 22,34% số mắt có thị lực ≥20/25 và 
53,3% số mắt có thị lực ≥20/40.  
3.2. Tình trạng khúc xạ trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

3.2.1.  Tỷ lệ các loại khúc xạ cầu 

Bảng 3.8. Tỷ lệ các loại khúc xạ cầu(theo số mắt)  

                    Số mắt 
Tật khúc xạ  

Số mắt Tỷ lệ % 

Cận thị  249 66,57 

Viễn thị  103 27,54 

Chính thị 22 5,89 

Tổng 374 100 
 

 
 Nhận xét: Trong số 374 mắt đo được khúc xạ trong nghiên cứu, khúc 

xạ hay gặp nhất là cận thị 249 mắt chiếm tỷ lệ 66,57%. Viễn thị gặp ở 103 

mắt chiếm tỷ lệ 27,54%, chỉ có 22 mắt chính thị chiếm tỷ lệ 5,89%. Như vậy 

tỷ lệ tật khúc xạ trong nghiên cứu là 94,11%. 

  
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ cận thị cao và thấp Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ viễn thị cao và 
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trong nghiên cứu thấp trong nghiên cứu 

Nhận xét: Trong 249 mắt cận thị có 79 mắt cận thị cao chiếm tỷ lệ 

31,72% và 170 mắt cận thị thấp chiếm tỷ lệ 68,28%. Với nhóm viễn thị có 7 mắt 

viễn thị cao chiếm tỷ lệ 6,79% và 96 mắt viễn thị thấp chiếm tỷ lệ 93,21%. 

3.2.2. Tỷ lệ loạn thị  

 

Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ loạn thị  

Trong nghiên cứu có 178 mắt bị loạn thị chiếm tỷ lệ 47,59% và 196 

mắt không bị loạn thị chiếm tỷ lệ 52,41%.  

- Tỷ lệ loạn thị cao và thấp 
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Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ loạn thị cao và thấp trong nghiên cứu 

Nhận xét: Trong 178 mắt loạn thị có 77 mắt loạn thị cao chiếm tỷ lệ  

43,25% và 101 mắt loạn thị thấp chiếm tỷ lệ 56,75%. Độ loạn thị trung bình 

là 2,24 ± 1,16D. Độ loạn thị thấp nhất là 1D và cao nhất là 6,5D.  

- Trục loạn thị 

Bảng 3.9. Trục loạn thị  

Trục loạn thị  Thuận Ngược Chéo Tổng  

Số mắt  157 7 14 178 

Tỷ lệ % 88,20 3,93 7,87 100 

 

Nhận xét: Trong 178 mắt bị loạn thị có 157 mắt loạn thị thuận chiếm tỷ 

lệ cao nhất là 88,20%, 14 mắt bị loạn thị chéo chiếm tỷ lệ 7,87% và thấp nhất 

là loạn thị ngược 7 mắt chiếm tỷ lệ 3,93%.  

3.2.3. Tỷ lệ lệch khúc xạ  

 

Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ lệch khúc xạ 
 

Formatted: Bd, Left
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 Trong nghiên cứu có 47 bệnh nhân bị lệch khúc xạ, chiếm tỷ lệ 

23,98% và 149 bệnh nhân không bị lệch khúc xạ, chiếm tỷ lệ 76,02%. 

 Độ lệch trung bình của nghiên cứu là 3,68 ± 2,99 D, trong đó độ lệch thấp 

nhất là 1,5D và cao nhất là 13,5D.  
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3.2.4. Tương đương cầu trung bình trong nhóm nghiên cứu 

 

 

Bảng 32,33.34 bỏ 

Bảng 3.1035. Tương đương cầu trung bình trong nhóm nghiên cứu  

Tương đương cầu (SE) 
số Số 

mắt 

trung 

Trung bình 
SD Min Max 

tương SE chung của 

nghiên cứu  
374 -2.81 4,.16 -16.,5 +5 

SE ở nhóm điều trị 276 -3,70 4,35 -16,5 4,5 

SE ở nhóm không điều trị 98 -0,28 2,03 -11 5 
 

Nhận xét: Tương đương cầu trung bình của nghiên cứu là -2,81 ± 4,16D. 

Trong đó cận thị cao nhất là -16,5D và viễn thị cao nhất là +5D. 

Tương đương cầu trung bình ở nhóm điều trị là -3,7 ± 4,35D trong khi đó ở 

nhóm không điều trị là -0,28 ± 2,03D. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.3. Các yếu tố liên quan đến khúc xạ trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu  

3.3.1. Liên quan giữa khúc xạ và cân nặng lúc sinh   

3.3.1.1. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo cân nặng lúc sinh  

Bảng 3.11. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo cân nặng lúc sinh (theo số mắt) 

Cân nặng 

Khúc xạ 

≤ 1250g 1251-1500g ≥ 1501g Tổng 

p Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Cận thị 77 74,76 99 71,22 73 55,30 249 66,57 
0,002* 

Viễn thị 24 23,30 30 21,58 49 37,12 103 27,54 
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Chính thị 2 1,94 10 7,2 10 7,58 22 5,89 

Tổng 103 100 139 100 132 100 374 100 

p cận thị 
Nhóm ≤ 1250g và ≥ 1501g: 

0,002* 

Nhóm 1251 -1500g và ≥ 1501g: 

0,007* 

* Test 2 

 

Nhận xét: Tương ứng với từng nhóm cân nặng lúc sinh, khúc xạ hay 

gặp là cận thị. Trong đó nhóm có cân nặng khi sinh ≤ 1250g có tỷ lệ cận thị 

cao nhất là 74,76%, nhóm từ 1251 - 1500g và ≥ 1501g có tỷ lệ cận thị tương 

ứng là 71,22% và 55,30%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ cận thị 

theo cân nặng lúc sinh (p < 0,05). 

- Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo cân nặng lúc sinh 

Bảng 3.1226. Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo cân nặng lúc sinh   
Cân nặng 

Mức độ cận 

< 

1000 
1001 - 1250 1251-1500 1501-1750 ≥1751 

SE 
≤ -6D      

> -6D      

MSE      

SE = tương đương cầu 

 

Cân 

nặng 

 

Cận thị 

≤ 1250g 1251-1500g ≥ 1501g Tổng 

p Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

≥ 6D 38 49,35 32 32,32 9 12,32 79 31,72 0,00* 
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< 6D 39 50,65 67 67,68 64 87,68 170 68,28 

Tổng 77 100 99 100 73 100 249 100 

SE 

TB±SD 
-5,79 ± 3,98D -4,86±4,05D -3,34±2,86D -4,7±3,8D 

p 
Nhóm ≤ 1250g và ≥ 1501g:  

0,00 ** 

Nhóm 1251 - 1500g và ≥ 1501g: 

0,002** 

* Test chính xác của Fisher 
** Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị cao ở nhóm có cân nặng khi sinh ≤ 1250g là cao 

nhất, chiếm tỷ lệ 49,35%, nhóm 1251 - 1500g chiếm tỷ lệ 32,32%, nhóm ≥ 

1501g có tỷ lệ thấp nhất là 12,32%. Bên cạnh đó mức độ cận thị trung bình ở 

nhóm ≤ 1250g là -5,79 ± 3,98D cao hơn 2 nhóm còn lại lần lượt là - 4,86 ± 

4,05D và - 3,34 ± 2,86D. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

- Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo cân nặng lúc sinh 

Bảng 3.1327. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo cận nặng   

Cân nặng 

Mức độ viễn 
< 1000 

1001 - 

1250 
1251-1500 1501-1750 

SE 
> +3D     

≤ +3D     

MSE     

Cân 
nặng 

 

≤ 1250g 1251-1500g ≥ 1501g Tổng 

Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ 

Formatted: Justified, Indent: First line:  1,27
cm, Space Before:  6 pt, Line spacing:  1,5 lines



65 

Viễn thị 
mắt  % mắt  % mắt  % mắt  % 

≥ 3D 3 12,5 4 13,33 0 0 7 6,79 

< 3D 21 87,5 26 86,67 49 100 96 93,21 

Tổng 24 100 30 100 49 100 103 100 

SE 

TB±SD 
1,54 ± 1,12D 1,39 ± 1,20D 0,91 ± 0,48D 1,2 ± 0,94D 

p Nhóm ≤ 1250g và nhóm 1251 - 1500g: 1,0* 

 

* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Trong nghiên cứu viễn thị cao chỉ gặp ở 2 nhóm cân nặng là 

nhóm ≤ 1250g chiếm tỷ lệ 12,5% và nhóm 1251 - 1500g chiếm tỷ lệ 13,33%. 

Tỷ lệ viễn thị trung bình ở nhóm ≤ 1250g là 1,54 ± 1,12D cao hơn so với 

nhóm 1251 - 1500g là 1,39 ± 1,2D và nhóm ≥ 1501g là 0,99 ± 0,48D, nhưng 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Formatted: Justified, Indent: First line:  1,27
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3.3.1.2. Tỷ lệ loạn thị theo cân nặng lúc sinh  

 

Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ loạn thị theo cân nặng lúc sinh 
* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị theo cân nặng lúc sinh ở 2 nhóm cân nặng là  

≤ 1250g và nhóm 1251 - 1500g gần tương đương nhau lần lượt là 52,43% và 

53,24% cao hơn so với nhóm ≥ 1501g là 37,88%. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). 

p = 0,02* 

Tỷ lệ loạn thị   

Cân nặng(g) 
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- Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo cân nặng lúc sinh 

Bảng 3.14. Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo cân nặng lúc sinh  

Cân nặng 

 

Loạn thị 

≤ 1250g 1251 - 1500g ≥ 1501g Tổng 

p Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ 

lệ % 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Loạn thị cao 27 50 31 41,89 19 38 77 43,25 

0,4* 

Loạn thị thấp  27 50 43 58,11 31 62 101 56,75 

Tổng 54 100 74 100 50 100 178 100 

TB±SD 2,31 ± 1,18D 2,14 ± 0,93D 2,31 ± 1,42D 2,24 ± 1,16D 

p 
Nhóm ≤ 1250g và ≥ 1501g: 

0,21** 

Nhóm 1251 - 1500g và ≥ 1501g: 

0,66** 

* Test chính xác của Fisher 

** Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị cao ở nhóm cân nặng khi sinh ≤ 1250g là 50% 

cao hơn so với 2 nhóm còn lại là 1251 - 1500g và ≥ 1500g lần lượt là 41,89% 

và 38%. Độ loạn thị trung bình của nhóm trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 1250 là 

2,31 ± 1,18D gần tương đương với 2 nhóm còn lại là 2,14 ± 0,93D và 2,31 ± 

1,42D. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ loạn thị cao và 

mức độ loạn thị theo cân nặng lúc sinh (p > 0,05). 

Formatted: bb2, Left, Line spacing:  Double
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3.3.1.3. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo cân nặng lúc sinh 

  

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.1117. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo cân nặng 

(theo số bệnh nhân,lệch khúc xạ anh đó giải thớch rồi, bệnh nhõn chỉ cú 

một mắt và mắt kia hỏng thỡ khụng tớnh là lệch khỳc xạ)   

Cân nặng 

Lệch 

khúc xạ 

< 1000 1001 - 1250 1251-1500 1501-1750 ≥1751 

      

p = 0,059* 

g g g 

Tỷ lệ LKX 

Cân nặng 

Formatted: Title Char, Line spacing:  1,5 lines
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* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Hai nhóm cân nặng lúc sinh là ≤ 1250g và 1251 - 1500g có 

tỷ lệ lệch khúc xạ là 27,78% và 30,14% cao hơn so với nhóm ≥ 1501g là 

14,49%. Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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3.3.2. Liên quan giữa khúc xạ và tuổi thai lúc sinh  

3.3.2.1. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo tuổi thai lúc sinh  

Bảng 3.15. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo tuổi thai lúc sinh  

Tuổi thai 

 

Khúc xạ 

< 28 tuần 28-32 tuần >32 tuần Tổng 

p Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Cận thị 22 84,62 217 68,67 10 31,25 249 66,57 

0,00* 

Viễn thị 4 15,38 82 25,94 17 53,12 103 27,54 

Chính thị 0 0 17 5,39 5 15,36 22 5,89 

Tổng 26 100 316 100 32 100 374 100 

p cận thị Nhóm < 28 t và > 32 t:  

0,00* 

Nhóm 28 - 32 t và > 32 t: 

0,00* 

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở nhóm trẻ có tuổi thai < 28 tuần cao nhất là 

84,62%. Nhóm có tuổi thai 28 - 32 tuần có tỷ lệ cận thị 68,67% và thấp nhất 

là nhóm > 32 tuần có tỷ lệ cận thị là 31,25%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p < 0,05). 
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- Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh 

Bảng 3.1623. Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh ,tỡm p 
Điều trị 

Mức độ cận 
≤ 28 tuần 29 - 32 tuần ≥ 32 tuần 

SE 
≤ -6D    
> -6D    

MSE    
SE = tương đương cầu 

MSE = tương đương cầu trung bình 

 

Tuổi thai 

Cận thị 

< 28 tuần  28 - 32 tuần > 32 tuần Tổng 

p Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

≥<= 6D 12 54,54 66 30,41 1 10 79 31,72 

0.,02* 

< 6D 10 45,46 151 69,59 9 90 170 68,28 

Tổng 22 100 217 100 10 100 249 100 

SE TB±SD -6.,4 ± 5.,15D -4.,63 ± 3.,8D 
-2.,66 ± 

1.,5D 
-4.,7 ± 3.,8D 

p 
Nhóm < 28 t và 28 - 32 t: 

0,02* 

Nhóm < 28 t và > 32 t: 

0,02* 

Trung 

bình 
tb±sd=-6.4±5.15 

tb±sd=-

4.63±3.8 

tb±sd=-

2.66±1.5 

tb±sd=-

4.7±3.8 

* Test chính xác của Fisher 
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Nhận xét: Khi phân tích tỷ lệ cận thị cao và thấp theo tuổi thai lúc 

sinh chúng tôi thấy tỷ lệ cận thị cao ở nhóm < 28 tuần là cao nhất chiếm tỷ 

lệ 54,54%, tiếp đến là nhóm 28 - 32 tuần, chiếm tỷ lệ 30,41% và thấp nhất 

là > 32 tuần, chiếm tỷ lệ 10%. Bên cạnh đó mức độ cận thị trung bình ở 

nhóm < 28 tuần là -6,4 ± 5,15D cao hơn so với nhóm 28 - 32 tuần và nhóm > 

32 tuần lần lượt là -4,63 ± 3,8D và -2,66 ± 1,5D. Sự  khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). 
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- Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh 

 

Bảng 3.174. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh  

 

Điều trị 

Mức độ cận 
≤ 28 tuần 29 - 32 tuần ≥ 32 tuần 

SE 
> +3D    

≤ +3D    

MSE    

 

Tuổi 

thai 

Viễn 

thị 

< 28 tuần 28 - 32 tuần > 32 tuần Tổng 

p Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

≥ 3D 0 0 7 8,53 0 0 7 6,79 

0,7* 

< 3D 4 100 75 91,47 17 100 96 93,21 

Tổng 4 100 82 100 17 100 103 100 

SE 

TB±SD 
0,62 ± 0,32D 1,28 ± 1,01D 0,97 ± 0,51D 1,2 ± 0,94D 
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p Nhóm < 28t và 28 - 32 t: 1,0* Nhóm 28 - 32t và > 32 t: 0,6* 

* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Trong nghiên cứu, viễn thị cao chỉ gặp ở nhóm trẻ có tuổi 

thai lúc sinh từ 28 - 32 tuần chiếm tỷ lệ 8,53%. Nhóm < 28 tuần và > 32 tuần 

tuổi không có mắt nào bị viễn thị cao. Mức độ viễn thị trung bình ở nhóm trẻ 

có tuổi thai 28 - 32 tuần là 1,28 ± 1,07D cao hơn so với nhóm có tuổi thai < 

28 tuần là 0,62 ± 0,32D và nhóm > 32 tuần là 0,97 ± 0,51D. Tuy nhiên sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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3.3.2.2. Tỷ lệ loạn thị theo tuổi thai lúc sinh  

 

Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ loạn thị theo tuổi thai lúc sinh 

loại 

viễn 

<28 28-32 >32 Tổng p( 

Fisher

's 

exact 

test) 

Số mắt Tỷ lệ % Số mắt 
Tỷ lệ 

% 
Số mắt Tỷ lệ % 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

>=3 0 0 7 100 0 0 7 100 

0.7 <3 4 4.17 75 78.13 17 17.71 96 100 

Tổng 4 3.88 82 79.61 17 16.5 103 100 

Trung 

bình 
TB±SD=0.625±0.32 

TB±SD=1.28±1.0

1 

TB±SD=0.971.2±

0.51 
TB±SD=1.2±0.94 

* Test 2 

p = 0,001* 

Tỷ lệ loạn thị 

Tuổi thai (tuần) 
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Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị của nhóm trẻ có tuổi thai < 28 tuần là 73,08% 

cao hơn so với nhóm trẻ có tuổi thai 28 - 32 tuần là 47,78% và nhóm trẻ có 

tuổi thai > 32 tuần là 25%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
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- Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh 

Bảng 3.18 

25. Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo tuổi thai lúc sinh  

 

Tuổi thai ≤ 28 tuần 29 - 32 tuần ≥ 32 tuần 

Cao    

Thấp    

Độ loạn thị 

trung bình 
   

Tổng    

Tuổi thai 

Loạn thị 

< 28 tuần 28-32 tuần >32 tuần Tổng 

p  
Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Loạn cao  11 57,89 63 41,72 3 37,5 77 43,25 

0,385* 

Loạn thấp  8 42,11 88 58,28 5 62,5 101 56,75 

Tổng 19 100 151 100 8 100 178 100 

TB ± SD 2,67 ± 1,48D 2,20 ± 1,2D 1,96 ± 1,42D 2,24 ± 1,16D 

p Nhóm < 28t và > 32 t: 0,42* Nhóm 28 - 32t và > 32t: 1,0* 
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loại 

loạn 

<28 28-32 >32 Tổng p( 

Fisher

's 

exact 

test)  

Số mắt  Tỷ lệ % Số mắt  Tỷ lệ 

% 

Số mắt  Tỷ lệ % Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

loan 

cao  11 14.29 63 81.82 3 3.9 77 100 0.386 

loạn 

thấp  8 7.92 88 87.13 5 4.95 101 100   

Tổng  19 10.67 151 84.83 8 4.49 178 100   

Trung 

bình  TB±SD=2.67±1.48 TB±SD=2.20±1.2 

TB±SD=1.96±1.4

2 

TB±SD=2.24±1

.16   

 * Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị cao ở nhóm có tuổi thai dưới 28 tuần là 

57,89%, nhóm có tuổi thai 28 - 32 tuần là 41,72% và nhóm có tuổi thai > 32 

tuần là 37,5%. Độ loạn thị trung bình ở nhóm có tuổi thai < 28 tuần là 2,67 ± 

1,48D cao hơn so với hai nhóm còn lại là 2,20 ± 1,2D và 1,96 ± 1,42. Tuy 

nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. 
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3.3.2.3. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo tuổi thai lúc sinh 

 
Biểu đồ 3.1318. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo tuổi thai lúc sinh(số bệnh nhõn  

* Test chính xác của Fisher 

) 

Nhóm 

lệch khúc 

xạ  

Nhóm tuổi thai  

≤ 28 tuần 29 - 32 tuần ≥ 32 tuần Tổng  p( 

Fisher'

s exact 

test)  

Số bệnh 

nhân 

Tỷ lệ % Số bệnh 

nhân 

Tỷ lệ % Số bệnh 

nhân 

Tỷ lệ 

% 

Số 

bệnh 

nhân 

Tỷ lệ 

% 

Có lệch  4 28.57 42 25.45 1 5.88 47 23.98 

0.146 

Không 

lệch  10 71.43 123 74.55 16 94.12 149 76.02 

Tổng  14 100 165 100 17 100 196 100 

Tuổi thai 
(tuần) 

Tỷ lệ LKX 

p = 0,146* 

Formatted: Bd, Line spacing:  Double
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Nhận xét: Tỷ lệ lệch khúc xạ theo tuổi thai khi sinh cao nhất là nhóm 

có tuổi thai < 28 tuần, chiếm tỷ lệ 28,57%, nhóm tuổi thai 28 - 32 tuần chiếm 

tỷ lệ 25,45% và thấp nhất là nhóm có tuổi thai > 32 tuần, chiếm tỷ lệ 5,88%. 

Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Formatted: Bd, Justified, Indent: First line: 
1,27 cm
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3.3.3. Liên quan giữa khúc xạ với nhóm điều trị và không điều trị  

3.3.3.1. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo nhóm điều trị và không điều trị 

 
Biểu đồ 3.14. Tỷ lệ khúc xạ theo điều trị  

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở nhóm điều trị laser là 76,45% cao hơn so với 
nhóm không điều trị laser là 38,78%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
- Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị  

p = 0,000* 

Tỷ lệ % 
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Bảng 3.19



1 
 

 

19. Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị (theo 

mắt),tỡm p  

ĐIỀU TRỊ 

MỨC ĐỘ CẬN 
Điều trị Không điều trị 

SE 
� -6D   

> -6D   

MSE   
SE = tương đương cầu  
MSE = tương đương cầu trung bình 

Điều trị 
 

Cận thị 

Điều trị Không điều trị Tổng 
p  

Số mắt Tỷ lệ 
% Số mắt Tỷ lệ 

% Số mắt Tỷ lệ 
% 

≥ 6D 77 36,49 2 5,26 79 31,72 

0,000* 
< 6D 134 63,51 36 94,74 170 68,28 

Tổng 211 100 38 100 249 100 

SE  TB±SD -5,19 ±3,87D -2,02±2,13D -4,71±3,8D 

Tổng 211 84.74 38 15.26 249 100  

MSE trung bình  

* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: tỷ lệ cận thị cao ở nhóm điều trị laser là 36,49% cao hơn so 

với nhóm không điều trị là 5,26%. Bên cạnh đó mức độ cận thị trung bình ở 

nhóm điều trị là -5,19 ± 3,87D, cao hơn gấp 2 lần so với nhóm không điều trị là 

-2,02 ± 2,13D. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

- Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị   

Bảng 3.± 
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200. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị theo m 

),tỡm p 

ĐIỀU TRỊ 

MỨC ĐỘ VIỄN 
Điều trị Không điều trị 

SE 
> +3D   

≤ +3D   

MSE   
SE = tương đương cầu 

MSE = tương đương cầu trung b ình 

Điều trị 

Viễn thị 

Điều trị Không điều trị Tổng 

p (  
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

≥ 3D 5 9,25 2 4,08 7 6,79 

0.,441* 

< 3D 49 90,75 47 95,92 96 93,21 

Tổng 54 100 49 100 103 100 

SE 

TB±SD 
1,37 ± 0,97D 1 ± 0,87D 1,2 ± 0,94D 

MSE 
 

* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Tỷ lệ viễn thị cao ở nhóm điều trị là 9,25% và không điều trị 

là 4,08%. Bên cạnh đó mức độ viễn thị trung bình ở nhóm điều trị là 1,37 ± 

0,97D và nhóm không điều trị 1 ± 0,87D. Sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05).  
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3.3.3.2. Tỷ lệ loạn thị theo nhóm điều trị và không điều trị  

 
Biểu đồ 3.15. Tỷ lệ loạn thị theo nhóm điều trị và không điều trị  

* Test 2 

Nhận xét: ở nhóm điều trị laser có tỷ lệ loạn thị là 52,90% cao hơn so với 

nhóm không điều trị là 32,65%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

-  Trục loạn thị theo nhóm điều trị và không điều trị   

 
Biểu đồ 3.1622. Trục loạn thị ở nhóm điều trị và không điều trị ,tỡm p 

p = 0,35* 

p = 0,001* 

Tỷ lệ% 

Formatted: Bd, Left
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Trục 

Thuận Ngược Chéo 

Điều trị    

Không điều trị    

Tổng    
* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Trục loạn thị ở cả nhóm điều trị và không điều trị chủ yếu là 

loạn thị thuận, tỷ lệ tương ứng là 86,3% và 96,88%. Loạn thị ngược ở nhóm 

điều trị là 4,80%, không có mắt nào ở nhóm không điều trị có loạn thị ngược, 

loạn thị chéo ở nhóm điều trị là 8,9% cao hơn so với nhóm không điều trị 

3,12%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trục loạn thị ở 2 nhóm 

điều trị và không điều trị (p > 0,05). 

- Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị   

Bảng 3.211. Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo nhóm điều trị và không điều trị 

,tỡm p 

Điều trị Có  Không 

Loạn thị cao   

Loạn thị thấp   

Độ loạn thị trung bình   

Tổng   
 

Điều trị Điều trị Không điều trị Tổng p (  
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Loạn thị 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

Loạn cao 67 45,89 10 31,25 77 43,25 

0.,13* 

Loạn thấp 79 54,11 22 68,75 101 56,75 

Tổng 146 100 32 100 178 100 

Độ loạn thị 

trung 

bìnhTB±S

D 

TB±SD=2.,32 ± 

1.,21D 

tb+sd=1.,89 ± 

+0.,85D 

TB±SD=2.,24 ± 

1.,16D 

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị cao ở nhóm điều trị là 45,89%, trong khi đó tỷ 

lệ này ở nhóm không điều trị là 31,25%. Bên cạnh đó độ loạn thị trung bình ở 

nhóm điều trị là 2,32 ± 1,21D cao hơn nhóm không điều trị là 1,89 ± 0,85D, 

nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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3.3.3.3. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo nhóm điều trị và không điều trị 

 

 

 

Tuổi  

Lệch khúc xạ 
≤  3  3 - 5 6 - 7 

    

 

Nhóm 

lệch khúc 

xạ  

Nhóm tuổi  

≤  3  3-<=5 6'-7 Tổng  p( 

Fisher

's 

exact 

Số bệnh 

nhân 

Tỷ lệ % Số 

bệnh 

nhân 

Tỷ lệ 

% 

Số bệnh 

nhân 

Tỷ lệ 

% 

Số 

bệnh 

nhân 

Tỷ lệ 

% 

p = 0,003* 

Tỷ lệ LKX 

Formatted Table
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test)  

Có lệch  16 17.78 13 26.53 18 31.58 47 23.98 

0.144 

Không 

lệch  74 82.22 36 73.47 39 68.42 149 76.02 

Tổng  90 100 49 100 57 100 196 100 

 

Biểu đồ 3.17. Tỷ lệ lệch khúc xạ theo nhóm điều trị và không điều trị  

 
* Test 2 

Nhận xét: Khi phân tích tỷ lệ lệch khúc xạ giữa hai nhóm có điều trị 

và không điều trị chúng tôi thấy tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm có điều trị cao 

hơn hẳn nhóm không điều trị 29,05% so với 6,25%. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 313.. Tỷ lệ lệch khúc xạ (theo số bệnh nhân)(bảng này mới thờm) 

                    Số bệnh nhân 

Lệch khúc xạ  
Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 

Có 47 23,98 

Không 149 76,02 

Tổng 196 100 

 

 Bảng cho thấy trong nghiên cứu có 47 bệnh nhân bị lệch khúc xạ, 

chiếm tỷ lệ 23,98% và 149 bệnh nhân không bị lệch khúc xạ, chiếm tỷ lệ 

76,02%. 

Bảng 3.14. Tỷ lệ tật khúc xạ theo nhóm tuổi (theo số mắt) 
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Tật khúc xạ 

Nhóm tuổi 

≤ 3 3 - ≤ 5 6-7 tuổi Tổng 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Cận thị 69 62,73 25 22,73 16 14,55 110 100 

Viễn thị 47 70,15 15 22,39 5 7,46 67 100 

Loạn thị 13 25,49 19 37,25 19 37,25 51 100 

Cận thị-loạn thị 28 31,11 20 22,22 42 46,67 90 100 

Viễn thị-loạn thị 17 45,95 11 29,73 9 24,32 37 100 

 

 Bảng cho thấy khi thống kê tỷ lệ cận thị theo các nhóm tuổi trong 

nghiên cứu, ở nhóm ≤ 3 tuổi tỷ lệ cận thị là 62,73%, nhóm 3 - ≤ 5 tuổi là 

22,73% và nhóm 6 - 7 tuổi là 14,55%. 

 

 

Bảng 3.154. Tỷ lệ tật khúc xạ theo nhóm tuổi (theo số mắt) 

Tật khúc xạ 

Nhóm tuổi 

≤ 3 3 - ≤ 5 6-7 tuổi Tổng 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Cận thị 69 38,98 25 26,04 16 15,84 110 29,41 

Viễn thị 47 26,55 15 15,63 5 4,95 67 17,91 

Loạn thị 13 7,34 19 19,79 19 18,81 51 13,64 
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Cận thị-loạn thị 28 15,82 20 20,83 42 41,58 90 24,06 

Viễn thị-loạn thị 17 9,6 11 11,46 9 8,91 37 9,89 

Chính thị 3 1,69 6 6,25 10 9,9 19 5,08 

Tổng 177 100 96 100 101 100 374 100 

 

 Bảng cho thấy khi thống kê tỷ lệ cận thị theo các nhóm tuổi trong 

nghiên cứu, ở nhóm ≤ 3 tuổi tỷ lệ cận thị là 38,98%, nhóm 3 - ≤ 5 tuổi là 

26,04% và nhóm 6 - 7 tuổi là 15,84%. 
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Bảng 3.16. 

Tật khúc xạ 

Nhóm tuổi 

p 
≤ 3 3 - ≤ 5 6-7 tuổi Tổng 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Không cận thị 67 37,85 37 38,54 21 20,79 125 33,42 

0,007 Có cận thị 110 62,15 59 61,46 80 79,21 249 66,58 

Tổng 177 100 96 100 101 100 374 100 

 

Khi so sánh tỷ lệ cận thị giữa các nhóm tuổi theo tương đương cầu 

chúng tôi thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

 

Bảng 3.174. Phân bố tật khúc xạ theo điều trị (số mắt)(tỡm p của cận thị và 

p của lệch khỳc xạ) tỡm p giữa nhúm điều trị và không điều trị) 

Tật khúc xạ 
Có điều trị Không điều trị Tổng 

Số mắt Tỷ lệ % Số mắt Tỷ lệ % Số mắt Tỷ lệ % 

Cận thị 85 30,8 25 25,51 110 29,41 

Viễn thị 35 12,68 32 32,65 67 17,91 

Loạn thị 43 15,58 8 8,16 51 13,64 

Cận thị-loạn thị 86 31,16 4 4,08 90 24,06 

Viễn thị-loạn thị 17 6,16 20 20,41 37 9,89 

Chính thị 10 3,62 9 9,18 19 5,08 
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Tổng 276 100 98 100 374 100 

 

 

 Theo bảng tỷ lệ cận thị ở nhóm có điều trị laser là 30,8% cao hơn so 

với nhóm không điều trị là 25,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ cận - loạn thị ở nhóm có 

điều trị là 4,08%. Như vậy có thể thấy tỷ lệ số mắt có yếu tố cận thị ở nhóm 

điều trị là 61,96% cao hơn so với nhóm không điều trị là 29,59%. 

Bảng 3.18. 

Tật khúc xạ 

Có điều trị Không điều trị Tổng 

p Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Không cận thị 65 23,55 60 61,22 125 33,42 

0 Có cận thị 211 76,45 38 38,78 249 66,58 

Tổng 276 100 98 100 374 100 

  

 Khi tính theo tương đương cầu tỷ lệ cận thị ở nhóm điều trị lasre là 

76,45% và nhóm không điều trị laser là 38,78%. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. 

 

 

Bảng 3.210. Tỷ lệ tật khúc xạ theo tuổi thai (số mắt) 

Tật khúc xạ 

Nhóm tuổi thai 

<28 28-32 >32 Tổng 

Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ 
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mắt % mắt % mắt % mắt % 

Cận thị 6 23,08 98 31,01 6 18,75 110 29,41 

Viễn thị 1 3,85 51 16,14 15 46,88 67 17,91 

Loạn thị 5 19,23 43 13,61 3 9,38 51 13,64 

Cận thị-loạn thị 10 38,46 79 25 1 3,13 90 24,06 

Viễn thị-loạn thị 4 15,38 29 9,18 4 12,5 37 9,89 

Chính thị 0 0 16 5,06 3 9,38 19 5,08 

Tổng 26 100 316 100 32 100 374 100 
 

 Bảng cho thấy tỷ lệ tật khúc xạ theo tuổi thai khi sinh so với cận thị và 

cận loạn thị cao nhất ở nhóm dưới 28 tuần, chiếm tỷ lệ 62,26% (23,08% + 

38,46%). Nhóm tuổi thai từ 28-32 tuần chiếm tỷ lệ 56,01% (31,01% + 25%). 

Nhóm tuổi thai > 32 tuần có tỷ lệ thấp nhất là 21,88%.  

Formatted: Font: Times New Roman, 5 pt

Formatted: Centered, Line spacing:  1,5 lines



13 
 

Bảng 3.2216 

Tật khúc xạ 

Nhóm tuổi thai (tuần) 

p 
<28 28-32 >32 Tổng 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt 

Tỷ lệ 

% 

Không cận thị 4 15.38 99 31.33 22 68.75 125 33.42 
0 

  

  

Có cận thị 22 84.62 217 68.67 10 31.25 249 66.58 

Tổng 26 100 316 100 32 100 374 100 

 

 

tật khúc 

xạ  nhóm tuổi thai  

p 

  <28 28-32 >32 Tổng 

  

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Số 

mắt  

Tỷ lệ 

% 

Không 

cận thị  4 15.38 99 31.33 22 68.75 125 33.42 0 

có cận thị  22 84.62 217 68.67 10 31.25 249 66.58   

Tổng  26 100 316 100 32 100 374 100   
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SE = tương đương cầu 

MSE = tương đương cầu trung bình 

 

 

 

* so sanh do lech trung binh cua nhom dieu tri va Không điều trị trong nhom 

lech khuc xa 

  

số quan 

sát  

trung 

bình  SD Min  Max  

Chung  47 3.68 2.99 1.50 13.75 

Nhóm có điều 

trị  44 3.53 2.84 1.50 13.75 

Nhóm không 

điều trị  3 5.83 4.91 2.75 11.50 

p( ranksum 

test)  0.1973 
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Trung TB±SD=1.25±0. TB±SD=1.13±1. TB±SD=1.11±1. TB±SD=1.2±0.9
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bình  83 07 24 4 
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3.3.4. Liên quan giữa khúc xạ với tình trạng võng mạc  

3.3.4.1. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo tình trạng võng mạc 

Bảng 3.22. Tỷ lệ khúc xạ cầu theo tình trạng võng mạc  

Tình 
trạng 

VM 

Khúc xạ 

Sẹo laser VM 
tốt, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Không thoái 
triển hoàn 

toàn, xơ co kéo 

Không điều 
trị, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Tổng 

p 

Số mắt 
Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

Cận thị 188 73,77 29 97,36 32 34,78 249 66,57 

0,00* 

Viễn thị 53 21,72 1 2,64 49 53,26 103 27,54 

Chính thị 11 4,51 0 0 11 11,96 22 5,89 

Tổng 252 100 30 100 92 100 374 100 

TB ± SD -3,37 ± 4,06D -6,61 ± 5,48D -0,001 ± 1,49D -2,8 ± 4,16D 

p 
Nhóm sẹo laser VM tốt, xơ tiêu 

và nhóm xơ co kéo: 0,007** 

Nhóm xơ co kéo và không điều 

trị xơ tiêu hoàn toàn: 0,000** 

* Test chính xác của Fisher 
** Test 2 

Nhận xét: Khi tìm hiểu mối liên quan giữa khúc xạ với tình trạng võng 

mạc chúng tôi thấy tỷ lệ cận thị cao nhất ở những mắt có tổ chức xơ co kéo 

võng mạc (bệnh thoái triển không hoàn toàn) là 97,36%. Những mắt điều 

trị laser kết quả tốt xơ tiêu có tỷ lệ cận thị là 73,77%. Ở nhóm bệnh thoái 

triển hoàn toàn không điều trị tỷ lệ này là 34,78%. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). Bên cạnh đó tương đương cầu trung bình của nhóm 

điều trị laser xơ tiêu hoàn toàn là -3,37 ± 4,06D thấp hơn có ý nghĩa thống 

kê so với nhóm xơ co kéo võng mạc là -6,61 ± 5,48D.  
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Bảng 3.23. Tỷ lệ cận thị cao và thấp theo tình trạng võng mạc  

Tình 

trạng 

VM 

 

Cận thị  

Sẹo laser VM 
tốt, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Không thoái 
triển hoàn 

toàn, xơ co kéo 

Không điều 
trị, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Tổng 

p 

Số mắt 
Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

≥ 6D 66 35,1 13 44,83 0 0 79 31,72 

0,000* < 6D 122 64,9 16 55,17 32 100 170 68,28 

Tổng 188 100 29 100 32 100 249 100 

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị cao ở những mắt có tổ chức xơ co kéo võng 

mạc là 44,83% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với những mắt điều trị bệnh 

thoái triển hoàn toàn là 35,1% (p < 0,05).  

Bảng 3.24. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp theo tình trạng võng mạc  

Tình 
trạng 

VM  
 

Viễn thị  

Sẹo laser VM 
tốt, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Không thoái 
triển hoàn 

toàn, xơ co kéo 

Không điều 
trị, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Tổng 

p 

Số mắt 
Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

≥ 3D 4 7,55 1 100 2 4,08 7 6,79 

0,058* < 3D 49 92,45 0 0 47 95,92 96 93,21 

Tổng 53 100 1 100 49 100 103 100 

* Test chính xác của Fisher 

Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ viễn 

thị cao ở những mắt có tổ chức xơ co kéo võng mạc so với những mắt 

điều trị bệnh thoái triển hoàn toàn và những mắt bệnh tự thoái triển hoàn 

toàn (p = 0,058).  
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3.3.4.2. Tỷ lệ loạn thị theo tình trạng võng mạc 

 

Biểu đồ 3.18. Tỷ lệ loạn thị theo tình trạng võng mạc  

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị ở những mắt có tổ chức xơ co kéo võng mạc là 

60% và những mắt điều trị laser kết quả tốt xơ tiêu có là 51,59%, cao hơn so 

với nhóm bệnh thoái triển hoàn toàn không điều trị là 32,61%. Sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

p = 0,003* 

Tỷ lệ loạn thị 

Tình trạng VM 
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- Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo tình trạng võng mạc 

Bảng 3.25. Tỷ lệ loạn thị cao và thấp theo tình trạng võng mạc  

Tình 

trạng 

VM 

Loạn thị 

Sẹo laser VM 
tốt, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Không thoái 
triển hoàn 

toàn, xơ co kéo 

Không điều 
trị, xơ tiêu 
hoàn toàn 

Tổng 

p 

Số mắt 
Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 
Số mắt 

Tỷ lệ 

% 

Loạn cao  54 41,54 13 72,22 10 33,33 77 43,25 

0,02* Loạn thấp 76 58,46 5 27,78 20 66,67 101 56,75 

Tổng 130 100 18 100 30 100 178 100 

* Test 2 

Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị cao ở những mắt có tổ chức xơ co kéo võng 

mạc là 72,22% cao hơn so với nhóm điều trị bệnh thoái triển hoàn toàn là 

41,54% và nhóm bệnh không điều trị tự thoái triển là 33,33%, sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  
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3.3.5. Trục nhãn cầu  

 

 Trục nhãn cầu trung bình của nhóm nghiên cứu là 22,21 ± 1,24mm, 

trong đó trục nhãn cầu ngắn nhất là 19mm, dài nhất là 25,9mm. 

3.3.5.1. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm điều trị và không điều trị Bảng 3.43.  

 Tìm độ lệch khúc xạ trung bình( mục này mới thờm)  

Độ lệch khúc xạ trung bình ở nhóm điều trị và không điều trị (bảng này thờm)  

 

 

 
số quan sát 

trung 

bình 
SD Min Max 

Chung 47 3.68 2.99 1.50 13.75 

Nhóm có điều trị 44 3.53 2.84 1.50 13.75 

Nhóm không điều trị 3 5.83 4.91 2.75 11.50 

p( ranksum test) 0.1973 

 

Bảng 3.2639. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm điều trị và không điều trị tỡm 

p 

Điều trị 

 

Có Không 

Trục trung bình   

Số mắt    
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trục Trục nhan 

nhãn caucầu 
số Số mắt 

trung 

Trung bình 
SD Ngắn nhất Dài nhất 

có Có điều trị 276 22.,38 1.,30 19 25.,9 

không Không 

điều trị 
98 21.,74 0.,94 19.,7 24.,9 

p (ranhsum test) 0 

 Nhận xét:  

 

Ở nhóm mắt điều trị laser, trục nhãn cầu trung bình là 22,38 ± 1,80mm trong 

khi đó ở nhóm không điều trị trục nhãn cầu trung bình ngắn hơn là 21,74 ± 

0,94mm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.3.5.2. Trục nhãn cần trung bình ở nhóm cận thị cao và thấp 

Bảng 3.273. Trục nhãn cần trung bình ở nhóm cận thị cao và thấp  

Cận thị Số mắt Trung bình SD Ngắn nhất Dài nhất 

≥ 6D 79 23.60 1.13 20 25.9 

< 6D 170 22.19 0.88 20.3 24.5 

p (ranhsum test) 0 

 
Nhận xét: Nhóm cận thị cao có trục nhãn cầu trung bình là 23,60 ± 

1,13mm dài hơn nhóm cận thấp là 22,19 ± 0,88mm. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). 

3.3.5.3. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm viễn cao và thấp   
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Bảng 3.2844. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm viễn cao và thấp   

Viễn thị Số mắt Trung bình SD Ngắn nhất Dài nhất 

≥ 3D 7 19,97 0,78 19 21,2 

< 3D 96 21,33 0,85 19,7 24 

p (ranhsum test) 0,0007 

 

Nhận xét: Với nhóm mắt viễn thị, trục nhãn cầu trung bình ở nhóm viễn 

cao là 19,97 ± 0,78mm, ngắn hơn nhóm viễn thấp là 21,33 ± 0,85mm. Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

3.3.5.4. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm loạn cao và thấp   

Bảng 3.2945. Trục nhãn cầu trung bình ở nhóm loạn cao và thấp   

Loạn thị Số mắt Trung bình SD Ngắn nhất Dài nhất 

Loạn cao 77 22,61 1,34 20 25,9 

Loạn thấp 101 22,18 1,23 19 25,3 

p (ranhsum test) 0,09 

 
 Nhận xét: Với những mắt loạn thị chúng tôi thấy trục nhãn cầu trung 

bình ở hai nhóm loạn cao và loạn thấp là tương đương nhau 22,61 ± 1,34mm 

và 22,18 ± 1,23mm. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
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3.4. Tỷ lệ khúc xạ sau 6 tháng  

Sau 6 tháng theo dõi, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ cận thị là 66,57%, viễn 

thị là 27,54% và chính thị là 5,89%. Tỷ lệ loạn thị là 47,59%, tỷ lệ lệch khúc 

xạ 23,89%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ khúc xạ sau 6 tháng theo dõi.  

3.4.1. Tỷ lệ cận cao và thấp tại 2 thời điểm 

Bảng 3.308. Tỷ lệ cận cao và thấp tại 2 thời điểm   

Thời điểm  
khám 

 

Cận thị 

thời Thời điểm 

khám thứ nhất 
sau Sau 6 tháng p  

(z test)(  
Số mắt Tỷ lệ % Số mắt Tỷ lệ % 

≥ 6D 79 31,73 80 32,13 

0.,9 < 6D 170 68,27 169 67,87 

Tổng 249 100 249 100 

  
Bảng 3.30 cho thấy tỷ lệ cận thị cao ở thời điểm 6 tháng theo dõi là 

32,13% cao hơn so với thời điểm khám thứ nhất là 31,73%. Có 1 mắt cận thị 

thấp tại thời điểm khám thứ nhất, sau 6 tháng mức độ cận thị tăng lên thành 

cận thị cao. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

3.4.2. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp 2 thời điểm 

 

Bảng 3.3149. Tỷ lệ viễn thị cao và thấp 2 thời điểm   

Thời điểm 
khám 

Viễn thị 

thời Thời điểm khám thứ 
nhất 

sau Sau 6 tháng p  

(z test) (  Số mắt Tỷ lệ % Số mắt Tỷ lệ % 
≥ 3D 7 6,8 7 6,8 

1 < 3D 96 93,2 96 93,2 
Tổng 103 100 103 100 
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Nhận xét: Tỷ lệ viễn thị cao và thấp tại hai thời điểm không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê. 

3.4.3. Tỷ lệ loạn cao và thấp tại 2 thời điểm  

Bảng 3.320. Tỷ lệ loạn cao và thấp tại 2 thời điểm  

Thời điểm khám 

Loạn thị 

thời Thời điểm 

khám thứ nhất 
sau Sau 6 tháng 

p  

(z test) 

(  Số mắt Tỷ lệ % Số mắt Tỷ lệ % 

Loạn cao 77 43,26 77 43,26 

1 Loạn thấp 101 56,74 101 56,74 

Tổng 178 100 178 100 

 
Nhận xét: Tỷ lệ loạn thị cao và thấp tại hai thời điểm cũng không có sự  

khác biệt có ý nghĩa thống kê.  

3.4.4. Tương đương cầu trung bình sau 6 tháng  

 Tương đương cầu trung bình sau 6 tháng là -2,86 ± 4,19, cao hơn thời 

điểm khám thứ nhất là -2,81 ± 4,16, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. 

3.4.5. Trục nhãn cầu trung bình sau 6 tháng   

 

Mục 52,53,54 bỏ 

Trục nhãn cầu trung bình sau 6 tháng là 22,23 ± 1,24 dài hơn thời điểm 

khám thứ nhất là 22,21 ± 1,24. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu  

4.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới  

Trong các nghiên cứu về khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non, 

nhiều tác giả đưa ra các con số thống kê khác nhau về tỷ lệ phân bố theo giới 

tính trong nhóm nghiên cứu. Một số tác giả nhận thấy tỷ lệ nam nhiều hơn nữ 

như Dogra (2001)[85], Kieselbach (2006) [86], Sara Pozzi (2000) [64], Võ 

Nguyên Uyên Thảo [61], trong khi đó một số tác giả khác lại nhận thấy tỷ 

lệ nữ nhiều hơn nam như Connolly (1998) [66], Theng (2000) [52], Yang 

(2010) [87], Ospina (2005) [83], Đinh Thị Thanh (2011) [65]. 

 Bảng 4.1. Tỷ lệ nam nữ trong nghiên cứu của các tác giả khác 

Tác giả n 
Tỷ lệ % 

Nam Nữ 

Dogra[85] 26 61,53 38,47 

Sara Pozzi[64]  14 60 40 

Kieselbach[86] 19 52,65 47,37 

Võ Nguyên Uyên Thảo[61]  64 54,68 45,32 

Connolly[66] 25 44 56 

Theng [52] 113 49,55 50,45 

Yang [87] 30 43 57 

Ospina[83]  21 28,58 71,42 

Đinh Thị Thanh[65] 57 43,9 56,1 

Nguyễn Văn Huy (2014) 196 52,55 47,45 
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Nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ nam nữ là 52,55% và 47,45%, sự phân bố 

bệnh nhân theo giới có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận xét của tác giả khác như Kieselbach 

(2006) [86]. 

4.1.2. Tuổi bệnh nhân nghiên cứu 

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 4,17 ± 1,65 tuổi, thấp 

nhất là 2 tuổi và cao nhất là 7 tuổi. 

Trong các nghiên cứu về khúc xạ trên trẻ BVMTĐN một số tác giả đánh 

giá tình trạng khúc xạ vào thời điểm trước 2 tuổi, đặc biệt là từ 3 tháng, 6 

tháng và 1 tuổi đến 2 tuổi với lý do trong giai đoạn này khúc xạ biến đổi 

nhiều nhất như Laws (1997) đánh giá 2 thời điểm 3 tháng và 12 tháng [69], 

Holmström (1998) 6 tháng và 30 tháng [5], Schalij-Delfos (2000) 3 tháng, 6 

tháng 12 tháng và 30 tháng [6]; Sahni (2005) 6 tháng và 36 tháng [11], Hsieh 

(2012) 2 tuổi [88], Katoch (2011) nghiên cứu sau 1 năm [62], Dhawan  (2008) 

sau 1 năm [89]. Tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Tịnh (2007) đánh giá thời điểm 

6 tháng và 12 tháng sau điều trị laser [3] còn Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) là 

1 năm sau điều trị laser [61].  

Trong khi đó, một số các tác giả khác đánh giá tình trạng khúc xạ ở độ 

tuổi lớn hơn trên 2 tuổi. Ở giai đoạn này, tình trạng khúc xạ đã ổn định hơn 

như nghiên cứu của Connolly (1998) tuổi trung bình là 5,8 tuổi [66], Gnanaraj 

(2003) từ 2 - 12 tuổi, trung bình là 5 năm [90], nghiên cứu của Nissenkorn 

(1983) từ 2 - 8 tuổi trung bình 3 năm [49], Ospina (2005) từ 5 - 7,6 tuổi trung 

bình 6,2 tuổi [83].  
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Nghiên cứu của Seiberth (1990) [91] và Saw (1997) [92] từ 2 - 7 tuổi 

tương tự lứa tuổi nghiên cứu của chúng tôi.  

Theo Schalij-Delfos (2000) cho rằng trẻ đẻ non có tuổi thai khi sinh < 32 

tuần và đặc biệt là trẻ BVMTĐN cần được thăm khám đánh giá tình trạng lác, 

nhược thị và tật khúc xạ vào lúc 1 tuổi, 2,5 tuổi và trước tuổi đi học [6].  

Nghiên cứu của chúng tôi đánh giá tình trạng khúc xạ ở độ tuổi trung 

bình là 4,17 ± 1,65 là lứa tuổi chuẩn bị đến trường, qua đó giúp cho trẻ nếu bị 

tật khúc xạ thì có thể được chỉnh kính để đạt thị lực tốt nhất. Điều này phù 

hợp với Schalij-Delfos (2000) [6].  

4.1.3. Cân nặng và tuổi thai lúc sinh 

Nghiên cứu của chúng tôi có cân nặng trung bình khi sinh là 1426,28 ± 

271,34g, trong đó bệnh nhân có cân nặng nhẹ nhất là 700g và nặng nhất là 

1950g. Tuổi thai trung bình 30,09 ± 1,88 tuần trong đó bệnh nhân có tuổi thai 

thấp nhất là 25 tuần và cao nhất là 34 tuần.  
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Bảng 4.2. Cân nặng và tuổi thai khi sinh trong các nghiên cứu  

của các tác giả khác  

Tác giả Năm Nước 
Cân nặng  

(g) 
Tuổi thai (tuần) 

B.P. Connolly [66]  1998 Mỹ 731g 
(440 - 1318g) 

25,4 
(23 - 32) 

L.H Ospina [83]  2005 Canada 828  
(530 - 1335) 

25,7 
(23 - 35) 

DM Knight - Nanan [9]  1996 Ireland 918  
(660 - 1500) 

26,77 
(24 - 32) 

G.Holmström [5]  1998 Thụy Điển 1161 ± 222 
(675 - 1500) 

29 ± 2,3  
(24 - 35) 

Sara Pozzi [64]  2000 Brazil 929,7  
(590 - 1600) 

27,8  
(25 - 33) 

Đinh Thị Thanh [65]  2011 Việt Nam 1406,14±250,37 
(800 - 1900) 

30,39 ± 1,81 
27 - 35 

Võ Nguyên Uyên Thảo [61] 2010 Việt Nam 1331,25±228,91 
(800 - 1950) 

29,08±1,73 
26 - 33 

Nguyễn Văn Huy  2014 Việt Nam 1426,28±271,34 
(700 - 1950) 

30,09±1,88 
25 - 34 

Như vậy cân nặng và tuổi thai trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự 
các tác giả trong nước như Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) [61] và Đinh Thị 
Thanh (2011) [65] nhưng cao hơn các tác giả trên thế giới đặc biệt các nước 
phát triển. 

Điều này được lý giải là do ở nước ta khả năng hồi sức sơ sinh chưa tốt 
nên những trẻ sinh non được cứu sống chưa nhiều đặc biệt là trẻ có cân nặng 
khi sinh dưới 1000g và tuổi thai khi sinh dưới 28 tuần.  
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4.1.4. Tình trạng võng mạc  

Trong nghiên cứu của chúng tôi ở nhóm điều trị có 24 mắt xơ tiêu không 

hoàn toàn gây co kéo võng mạc chiếm tỷ lệ 8,7%. Như vậy ở nhóm điều trị 

91,3% các trường hợp bệnh thoái triển, sẹo laser võng mạc tốt. Trong khi đó ở 

nhóm không điều trị vẫn còn 6 mắt bệnh không thoái triển hoàn toàn, tổ chức 

xơ gây co kéo võng mạc chiếm tỷ lệ 6,12%. Như vậy ở nhóm này 93,88% các 

trường hợp bệnh thoái triển hoàn toàn.  

 Bảng 4.3. Tình trạng võng mạc theo các tác giả khác  

Tác giả n 
Tuổi trung bình 

nghiên cứu (năm) 

Tình trạng 

võng mạc tốt 

(%) 

Võ Nguyên Uyên Thảo[61] 64 1 89,8 

Gnanaraj[90] 21 5 90 

Kisselbach[86] 19 45 ± 14 tháng 97 

Sahni[11]  85 3  92,6 

O'Keefe[93]  37 4,3 80,6 

Axer-Siegel R[94] 100 33,6 ± 27,2 tháng 92,3 

Yang[87] 30 7,8 98,3 

McLoone[84]  25 11 93 

Đinh Thị Thanh[65]  57 5,9 69,9 

Nguyễn Văn Huy (2014) 196 4,17 ± 1,65 91,3 
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Kết quả của chúng tôi ở nhóm điều trị (91,3% bệnh thoái triển sẹo laser 

tốt) tương đồng với một số tác giả như Võ Nguyên Uyên Thảo 89,8%, Axer-

Siegel 92,3%, Sahni 92,6% và Gnanaraj là 90% nhưng thấp hơn các tác giả 

khác như Kieselbach, Yang và McLoone là do bệnh nhân trong nghiên cứu 

của chúng tôi được điều trị laser vào thời điểm mới bắt đầu ứng dụng kỹ thuật 

này trong điều trị vì thế tỷ lệ thành công chưa cao. Theo báo cáo của tác giả 

Nguyễn Xuân Tịnh (2007) tỷ lệ thành công về mặt giải phẫu là 79,2% sau 1 

năm [3]. Trong khi đó kết quả của chúng tôi cao hơn của Đinh Thị Thanh 

(2011) 69,9% và O'Keefe (1998) là 80,6% điều này có thể do đối tượng 

nghiên cứu của các tác giả chủ yếu là trẻ có BVMTĐN nặng, giai đoạn 3 

vùng I, II [65], [93]. 

4.1.5. Tình trạng lác trên nhóm nghiên cứu  

Lác mắt được cho là hay gặp ở trẻ có BVMTĐN đặc biệt là những trẻ 

cần phải điều trị. Nghiên cứu của Holsmtröm (1999) cho thấy tỷ lệ lác ở 

những trẻ BVMTĐN là 22,0% trong khi đó tỷ lệ này ở trẻ không có 

BVMTĐN là 5,9%. Bên cạnh đó tác giả cũng nhận thấy 40% trẻ BVMTĐN 

điều trị bị lác so với 10,39% không điều trị bị lác [95].  

Tuy nhiên, tỷ lệ lác trong các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 

nước rất khác nhau giao động từ 4,7% đến gần 60% tùy thuộc vào cỡ mẫu 

nghiên cứu, thời gian theo dõi, mức độ bệnh và phương pháp điều trị. 

Kết quả ở bảng 3.3 cho thấy trong nghiên cứu chúng tôi gặp 32 bệnh 

nhân bị lác chiếm tỷ lệ 16,32%, trong đó nhóm điều trị có 30 bệnh nhân bị lác 

chiếm tỷ lệ 20,27% và nhóm không điều trị có 2 bệnh nhân bị lác chiếm tỷ lệ 

4,12%. 



33 
 

Bảng 4.4. Tỷ lệ lác trong nghiên cứu của các tác giả khác  

Tác giả n Thời điểm theo dõi Tỷ lệ lác (%) 

Võ Nguyên Uyên Thảo[61] 64 1 năm 4,7 

Katoch[62]  36 1 năm 8,3 

Yang[87]  30 7 năm 30 

McLoone[84]  25 11 năm 32 

Ospina[83]  21 6,2 năm 28,5 

Ng.EY[96] 66 1 năm 62 

Gnanaraj[90]  21 5 năm 36,4 

Axer-Siegel [94]   100 33,6 tháng 28,8 

Sahni[11] 85 6 và 36 tháng 29,4 và 50 

Đinh Thị Thanh[65] 57 5 năm 24,6 

Nguyễn Xuân Tịnh[3] 131 6 và 12 tháng 40,8 và 55,9 

Theng[52] 113 3 năm 20 

Schalij-Delfos[6] 130 5 năm 22 

Dogra[85]  26 28 tháng 19,23 

Holsmtröm[95]  229 6 tháng 22 

Nguyễn Văn Huy  196 4,17 năm 16,32 
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Tỷ lệ lác trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn một số tác giả như Võ 

Nguyên Uyên Thảo (2010), Katoch (2011) lý giải điều này là do thời gian theo 

dõi của các tác giả đó ngắn hơn của chúng tôi (1 năm so với 4,17 năm) [61], 

[62]. Một số tác giả như Nguyễn Xuân Tịnh (2007), Sahni (2005), Katoch 

(2011) đều nhận thấy tỷ lệ lác tăng theo thời gian theo dõi [3], [11], [62].  

Cũng vì thế mà một số nghiên cứu có thời gian theo dõi dài có tỷ lệ lác 

lớn hơn nghiên cứu của chúng tôi như Yang (2010), McLoone (2006), Ospina 

(2005), Ng.EY (2002). Theo Schalij-Delfos (2000), Katoch (2011), Dogra 

(2001), Yang (2010) cho rằng tỷ lệ lác có liên quan đến tuổi thai khi sinh, 

mức độ nặng nhẹ của bệnh võng mạc trẻ đẻ non, phạm vi tổn thương, phương 

pháp điều trị bệnh, bệnh thoái triển hoàn toàn hay không, còn tổ chức xơ gây 

co kéo đĩa thị hoàng điểm [6],[62],[85],[87]. Nghiên cứu của Schalij-Delfos 

(2000) cho thấy tỷ lệ lác ở trẻ có tuổi thai khi sinh < 28 tuần là 39,0%, từ 28 - 

32 tuần là 33% và trên 33 tuần là 5% [6].  

Tỷ lệ lác của chúng tôi thấp hơn của một số tác giả khác như Nguyễn 

Xuân Tịnh (2007), Sahni (2005), Đinh Thị Thanh (2011), Axer-Siegel (2008) 

điều này có thể do đối tượng trong nghiên cứu của các tác giả này có 

BVMTĐN nặng [3],[11],[65],[94]. Như nghiên cứu của Axer-Siegel (2008) 

chủ yếu là bệnh nặng ở vùng I và II [94], Sahni (2005) bệnh giai đoạn 3 [11], 

Đinh Thị Thanh (2011) nhiều bệnh nhân ở vùng I [65], Nguyễn Xuân Tịnh 

(2007) đánh giá tỷ lệ lác trên cả những bệnh nhân có kết quả xấu giải phẫu 

như teo nhãn cầu [3]. 

Nghiên cứu của chúng tôi đánh giá tỷ lệ lác bao gồm cả 2 nhóm là có 

điều trị và không điều trị bệnh tự thoái triển, tỷ lệ lác ở nhóm điều trị là 

20,27% gần tương đương với các nghiên cứu khác như Schalij-Delfos (2000), 

Theng (2000), Dogra (2001) [6], [52], [85]. Trong nghiên cứu chúng tôi nhận 
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thấy tỷ lệ lác ở nhóm điều trị cao hơn nhóm không điều trị có ý nghĩa thống 

kê, nhận định này phù hợp với Holmström (1999) [95].  

Cũng theo một số tác giả khi đánh giá tình trạng lác trên trẻ BVMTĐN 

cho thấy tỷ lệ lác trong nhiều hơn lác ngoài như Katoch (2011) trong số 3 

bệnh nhân bị lác có 2 bệnh nhân lác trong và 1 bệnh nhân lác ngoài [62], 

Holmström (1999) là 77,4% lác trong và 22,6% lác ngoài [95], Gnanaraj 

(2003) 75% lác trong và 25% lác ngoài [90], Al-Otaibi (2012) 81% lác trong 

và 19% lác ngoài [97], Mohd - Ali (2011) 64,28% lác trong và 35,72% lác 

ngoài [98]. Nhận định này phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ lác 

trong nhiều hơn lác ngoài (55,25% so với 43,75%). Sự xuất hiện của lác có 

thể do tật khúc xạ, lệch khúc xạ, bệnh không thoái triển hoàn toàn xơ co kéo 

đĩa thị, hoàng điểm gây định thị lệch tâm.  

4.1.6. Tình trạng rung giật nhãn cầu  

Những trường hợp BVMTĐN không thoái triển hoàn toàn, tổ chức xơ 

tăng sinh gây co kéo đĩa thị, hoàng điểm làm giảm thị lực trầm trọng có thể 

dẫn đến rung giật nhãn cầu.  

Tỷ lệ rung giật nhãn cầu trong nghiên cứu của chúng tôi là 8,16% tương 

đương một số tác giả khác như Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) 9,2% [61], 

Đinh Thị Thanh (2011) 8,7% [65], Al-Otaibi (2012) 8,8% [97], thấp hơn của 

McLoone (2006) là 12% [84] và Ospina (2005) 14,3% [83] có thể do trong 

nghiên cứu của các tác giả này BVMTĐN nặng vùng I, II, giai đoạn 3 và bệnh 

rush - disease.  

Theo Al-Otaibi (2012) tỷ lệ rung giật nhãn cầu liên quan có ý nghĩa 

thống kê đến sự tổn hại thị lực ở trẻ BVMTĐN [97]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi ở nhóm điều trị có 13 bệnh nhân bị RGNC và nhóm không điều trị 

có 3 bệnh nhân bị RGNC. Tất cả các trường hợp này bệnh đều thoái triển 
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không hoàn toàn, tổ chức xơ co kéo võng mạc, đĩa thị hoàng điểm. Chúng tôi 

không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ RGNC ở nhóm 

điều trị và không điều trị (p > 0,05).   

4.1.7. Thị lực của nhóm bệnh nhân nghiên cứu  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3.6 cho thấy nhóm điều trị laser khi không 

chỉnh kính có 20,63% số mắt có thị lực từ 20/40 trở lên, trong khi đó ở nhóm 

bệnh tự thoái triển tỷ lệ này là 54,05%. Tuy nhiên sau khi chỉnh kính theo 

bảng 3.7 thị lực cải thiện rõ rệt có ý nghĩa thống kê với nhóm điều trị và 

không điều trị lần lượt là 44,38% và 91,89%, tính chung của nghiên cứu là 

53,3%. Điều này cho thấy việc đánh giá tình trạng tật khúc xạ và chỉnh kính 

trên nhóm trẻ BVMTĐN là hết sức cần thiết. Kết quả của chúng tôi tương 

đương với một số tác giả như Gnanaraj (2003) 56,7% [90] và thấp hơn của 

một số tác giả như Ospina (2005) 71% [83], McLoone (2006) 73% [84] và 

Yang (2010) 65,5% [87], Axer - Siegel (2008) 70,83% [94]. Kết quả của 

chúng tôi cao hơn Đinh Thị Thanh (2011) là 29,1% do trong nghiên cứu của 

tác giả có nhiều trẻ bị bệnh vùng I là vùng có tỷ lệ điều trị thành công bằng 

laser thấp và kết quả thị lực cũng thấp sau điều trị [65]. 

4.2. Tình trạng khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non  

4.2.1. Tỷ lệ cận thị, viễn thị, chính thị  

Trong nghiên cứu của chúng tôi khúc xạ hay gặp nhất là cận thị chiếm tỷ 

lệ 66,57%, viễn thị chiếm tỷ lệ 27,54% và chỉ có 5,89% chính thị. Như vậy tỷ 

lệ bị tật khúc xạ trong nghiên cứu là 94,11%.  

Khi tìm hiểu các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về tật 

khúc xạ trên trẻ có BVMTĐN chúng tôi nhận thấy tỷ lệ các loại tật khúc xạ 

của các tác giả có khác nhau.   
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Bảng 4.5. Tỷ lệ khúc xạ trong các nghiên cứu của các tác giả khác  

Tác giả n 
Thời gian 
theo dõi 

trung bình 

Khúc xạ 

Cận Viễn Chính thị 

Katoch (2011)[62] 36 1 năm 26,1%   

Theng (2000)[52] 113 1 năm 33,3%   

Dogra (2001) [85] 26 28 tháng 40,8%   

McLoone (2006) [84] 25 11 năm 50%   

Nissenkorn (1983) [49] 155 3 năm 50%   

Axer-Siegel (2008)[94] 100 33,6 tháng 55,2%   

Sara Pozzi (2000) [64] 14 1 năm 55,6% 33,3% 11,1% 

Ospina (2005) [83]  21 6,2 năm 62%   

Nguyễn Xuân Tịnh (2007) [3] 131 1 năm 62,5% 31,6% 2,9% 

Al-Otaibi (2012) [97] 57 5,2 năm 64% 29% 7% 

Đinh Thị Thanh (2011) [65] 57 5,9 năm 71,8% 23,1% 5,1% 

Yang (2010) [87] 30 7 năm 77%   

Dhawan (2008) [89] 93 1 năm 80,43%   

Võ N. Uyên Thảo (2010) [61] 64 1 năm 83,3% 16,7%  

Yang (2013) [99]  24 9 năm 93%   

Nguyễn Văn Huy (2014) 196 4,17 năm 66,57% 27,54% 5,89% 
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Như vậy tỷ lệ cận thị trong các nghiên cứu của các tác giả khác nhau dao 

động từ 26,1% - 93,0%. Theo Katoch (2011), Dogra (2001), Mohd - Ali 

(2011) có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tật khúc xạ đặc biệt là cận thị trên 

trẻ đẻ non như cân nặng, mức độ bệnh, có bệnh hay không có bệnh, bệnh 

phải điều trị hay tự thoái triển, phương pháp điều trị, bệnh thoái triển hoàn 

toàn hay không và thời gian theo dõi, vì thế với các nghiên cứu khác nhau 

chỉ cần đối tượng nghiên cứu không tương đồng một trong các yếu tố trên 

là có thể đưa đến tỷ lệ tật khúc xạ khác nhau [62], [85],[98]. Tỷ lệ cận thị 

trong nghiên cứu của chúng tôi là 66,57% thấp hơn một số tác giả trong 

nước như Đinh Thị Thanh (2011) 71,8% do nghiên cứu của Đinh Thị 

Thanh có nhiều bệnh nhân bị bệnh vùng I tức là bệnh nặng [65] hoặc 

nghiên cứu của Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) 83,3% do tác giả chỉ đánh 

giá trên nhóm bệnh nhân phải điều trị laser [61]. Trong khi đó kết quả của 

chúng tôi cao hơn một số tác giả như Nissenkorn (1983), Theng (2000), 

Katoch (2011), Dogra (2001) do thời gian nghiên cứu của chúng tôi cao 

hơn (4,17 năm so với 1 năm) [49],[52],[62],[85]. 

Mặc dù tỷ lệ tật khúc xạ có khác nhau trong các nghiên cứu nhưng các 

tác giả đều nhận thấy một điểm chung cận thị là tật khúc xạ hay gặp nhất 

trong các nghiên cứu. Khi tìm hiểu tỷ lệ cận thị trên nhóm trẻ đẻ đủ tháng 

theo các tác giả khác nhau chúng tôi thấy tỷ lệ cận thị rất thấp trong các 

nghiên cứu.  
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Bảng 4.6. Tỷ lệ cận thị trên nhóm trẻ đẻ đủ tháng trong các nghiên cứu  

của các tác giả khác  

Tác giả n Tuổi Tỷ lệ cận thị (%) 

Mohindra[100]  170 0,6 - 4,9 năm < 10 

Atkinson[101]  3166 6 - 9 tháng 1,6 

Gallo[45]  1047 5 - 10 năm  1,8 

Mantyjarvi[102] 4786 7 - 15 năm  2,6 

Laatikainen[103] 822 7 - 15 năm 9,9 

Tỷ lệ cận thị trên nhóm trẻ đẻ đủ tháng trong các nghiên cứu của các tác 

giả khác nhau rất thấp dao động từ 1,6% đến dưới 10%. 

Bên cạnh đó theo một số tác giả tỷ lệ cận thị ở trẻ có BVMTĐN cao hơn 

so với trẻ không có BVMTĐN như nghiên cứu của Nissenkorn (1983) cho 

thấy tỷ lệ cận thị ở nhóm trẻ bị BVMTĐN là 50% cao hơn có ý nghĩa thống 

kê so với nhóm trẻ không bị bệnh là 15,9% [49]. Trong khi đó, nghiên cứu 

của Theng (2000) tỷ lệ cận thị ở nhóm trẻ BVMTĐN là 33,3% và nhóm trẻ 

không có BVMTĐN là 3,7% [52], còn nghiên cứu của Robinson (1993) là 

27,5% đối với nhóm bị BVMTĐN và 8,8% đối với nhóm không bị 

BVMTĐN [51].   

Cho đến nay cơ chế chính xác của việc tăng tỷ lệ cận thị ở bệnh nhân 

BVMTĐN chưa được sáng tỏ. Theo một số tác giả có thể do quá trình chính 

thị hóa ở trẻ đẻ non bị ảnh hưởng thông qua việc tác động làm chậm phát 

triển của bán phần trước dẫn tới làm tăng khúc xạ giác mạc, giảm độ sâu 

tiền phòng và tăng công suất thể thủy tinh góp phần phát sinh cận thị trên 

trẻ đẻ non [104], [105], [106]. Trong khi đó một số tác giả cho rằng  sự xuất 
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hiện của cận thị có liên quan đến sự thoái triển không hoàn toàn của 

BVMTĐN, vẫn còn tổ chức xơ dịch kính, võng mạc [7], [53], [71], [107].  

Theo Yang (2010) sự xuất hiện của cận thị ở nhóm trẻ điều trị laser có 

thể do laser tác động lên củng mạc làm giãn, yếu củng mạc [87]. Nghiên cứu 

của Brancato (1983) cho thấy laser Argon tác động phá hủy lớp võng mạc 

ngoài và trong nhưng ít ảnh hưởng đến hắc mạc còn laser Diod phá hủy lớp 

võng mạc phía ngoài và hắc mạc [108].  

Biểu đồ 3.5 cho thấy trong nghiên cứu của chúng tôi có 79 mắt cận thị 

cao chiếm tỷ lệ 31,72% và 170 mắt cận thị thấp chiếm tỷ lệ 68,28%. Nghiên 

cứu của Quinn (2008) tỷ lệ cận thị cao tại thời điểm đo khúc xạ 2 tuổi là 34% 

và thời điểm đo khúc xạ 3 tuổi là 37,9% [72]. Theo một số tác giả cận thị cao 

hay gặp ở trẻ BVMTĐN hơn so với trẻ không BVMTĐN.  

Bảng 4.7. Tỷ lệ cận thị cao ở nhóm trẻ có BVMTĐN  

và không có BVMTĐN theo các tác giả khác        

Tác giả n BVMTĐN Không BVMTĐN 

Quinn (1992)[107] 2895 3% 0,4% 

Kim (1992) [109]  180 27,3% 3,6% 

Page (1993) [55] 110 6,9% 1,9% 

Quinn (1998) [53] 827 6,1% 2,1% 

Cats (1989) [110] 84 9,7% 2,3% 

Tỷ lệ cận thị cao trên nhóm trẻ BVMTĐN theo các tác giả có khác nhau 

nhưng các tác giả đều có nhận định chung tỷ lệ cận thị cao ở nhóm trẻ 

BVMTĐN hay gặp hơn so với nhóm trẻ không BVMTĐN.  
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Biểu đồ 3.6 tỷ lệ viễn thị cao trong nghiên cứu là 6,79%, nghiên cứu của 

Holsmtröm (1998) cũng cho thấy tỷ lệ viễn thị cao tại thời điểm đo khúc xạ 

2,5 tuổi là 4,4% ở mắt phải và 4,0% ở mắt trái [5].  

4.2.2. Tỷ lệ loạn thị 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 178 mắt bị loạn thị chiếm tỷ lệ 

47,59%, có 77 mắt loạn thị cao >2D chiếm tỷ lệ 43,25%.   

Theo Atkinson (1980) và cộng sự tỷ lệ loạn thị ở trẻ đẻ non cao hơn trẻ 

đủ tháng (21% so với 4 - 9%) [111]. Trong khi đó Holmström (1998) cho 

rằng loạn thị là tật khúc xạ hay gặp trên trẻ có BVMTĐN, khi nghiên cứu trên 

247 trẻ đẻ non với thời gian theo dõi trung bình 3,5 năm tác giả nhận thấy tỷ 

lệ loạn thị là 51,8% [5]. Kết quả loạn thị của nghiên cứu CRYO-ROP cho 

thấy tỷ lệ loạn thị 60% ở thời điểm 5,5 năm [112]. Bên cạnh đó theo Sara  

varughere (2005) tỷ lệ loạn thị trên trẻ BVMTĐN là 67,8% [113].  

Khi tìm hiểu tỷ lệ loạn thị trong các nghiên cứu ở nhóm trẻ đủ tháng 

chúng tôi thấy tỷ lệ loạn thị là 28,4% trẻ em Mỹ và gần 22% trẻ em Canada 

tại thời điểm 4 tuổi [114], [115]. Trẻ em Hồng Kông ở độ tuổi đi học có tỷ lệ 

loạn thị là 21,1% và tỷ lệ này ở trẻ em Úc lúc 6 tuổi là 6,8%[116], [117]. 

Trong khi đó ở trẻ em Đài Loan trên 6 tuổi có tỷ lệ loạn thị là 11,4% [118]. 

Điều này cho thấy tỷ lệ loạn thị ở nhóm trẻ đủ tháng thấp hơn so với nhóm 

trẻ đẻ non.  

Tỷ lệ loạn thị trong nghiên cứu của chúng tôi gần tương tự các tác giả 

như Theng (2000) nghiên cứu 113 bệnh nhân cho thấy tỷ lệ loạn thị 44% sau 

2 năm [52]. Davitt và cộng sự khi nghiên cứu trên 401 trẻ có BVMTĐN tại 

thời điểm 3 năm tỷ lệ loạn thị là 40% và tại thời điểm 6 năm là 53,7% [73], [75]. 

Nghiên cứu của Law (1997) 50% loạn thị lúc 1 tuổi [69]. Tuy nhiên tỷ lệ loạn 

thị cao trong nghiên cứu của chúng tôi là 43,25% cao hơn so với của tác giả 



42 
 

tại thời điểm 3 năm là 20% và tại thời điểm 6 năm là 25%. Điều này có thể là 

do đối tượng nghiên cứu của tác giả là trẻ có BVMTĐN được điều trị sớm 

trước ngưỡng.  

Tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn 

của Yang (2013) khi nghiên cứu trên 46 mắt điều trị laser tại thời điểm 9 năm 

tác giả nhận thấy 98% loạn thị và 50% loạn thị cao [119]. Tuy nhiên tác giả 

đánh giá độ loạn thị từ 0,5D trở lên, còn nghiên cứu của chúng tôi đánh giá 

độ loạn thị ≥ 1D.  

Loạn thị hay gặp trong nghiên cứu của chúng tôi là loạn thị thuận 

chiếm tỷ lệ 88,20%. Nhận xét của chúng tôi tương đồng với của Yang 

(2013) khi nghiên cứu trên 24 trẻ BVMTĐN tác giả nhận thấy có đến 

97,7% loạn thị thuận [119], Ospina (2005) khi nghiên cứu trên 21 bệnh 

nhân có BVMTĐN cho tỷ lệ 62% loạn thị thuận [83]. Davitt (2009) là trên 

80% loạn thị thuận [73]. Còn theo nghiên cứu của Sara varughere (2005) 

85% loạn thị thuận [113].  

Độ loạn thị trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 2,24 ± 1,16D 

tương đương với nghiên cứu của Ospina (2005) là 2D [83] và thấp hơn của 

Yang (2013) là 3,47D với thời gian theo dõi 9 năm và 7 năm là 2,96 ± 

1,58D [119].  

4.2.3. Tỷ lệ lệch khúc xạ  

Nghiên cứu của chúng tôi có 47 bệnh nhân bị lệch khúc xạ chiếm tỷ lệ 

23,98%. Trong đó nhóm điều trị có 44 bệnh nhân lệch khúc xạ chiếm tỷ lệ 

29,73% và 3 bệnh nhân không điều trị bị lệch khúc xạ chiếm tỷ lệ 6,25%, 

độ lệch trung bình là 3,68 ± 2,99D trong đó lệch cao nhất là 13,7D và thấp 

nhất là 1,5D.  



43 
 

Bảng 4.8. Tỷ lệ lệch khúc xạ trong các nghiên cứu của các tác giả khác  

Tác giả n Tỷ lệ lệch khúc xạ (%) 

Yang (2010)[87] 30 46,7 

Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) [61] 64 31,7 

Đinh Thị Thanh (2011) [65] 57 43,3 

Dogra (2001) [85] 26 26,92 

Holmström (1998) [5] 247 13,8 

Quinn (1992) [107] 961 4,8 

Nguyễn Văn Huy (2014) 196 23,98 

Tỷ lệ lệch khúc xạ trong nghiên cứu của chúng tôi (23,98%) thấp hơn 

một số tác giả như Yang (2010) 46,7%, Võ Nguyên Uyên Thảo (2010) 

37,1%, Đinh Thị Thanh (2011) 43,3%. Điều này có thể do trong nghiên cứu 

của chúng tôi tính tỷ lệ lệch khúc xạ chung trên cả 2 nhóm là nhóm có điều trị 

và nhóm bệnh tự thoái triển. Trong khi đó nghiên cứu của các tác giả chỉ 

đánh giá trên nhóm điều trị laser hoặc nhóm điều trị laser và bệnh nặng ở 

vùng I như nghiên cứu của Đinh Thị Thanh [65] hoặc bệnh giai đoạn III 

như nghiên cứu của Yang (2010) [87].  

Theo Law (1992) và cộng sự có mối liên quan giữa tỷ lệ lệch khúc xạ 

và giai đoạn bệnh. Tỷ lệ lệch khúc xạ thấp ở giai đoạn bệnh nhẹ và tỷ lệ 

tăng lên ở giai đoạn nặng hơn [60]. Đồng quan điểm này Holmström 

(1998) cho rằng tỷ lệ và mức độ lệch khúc xạ tỷ lệ thuận với sự tăng của 

giai đoạn bệnh [5].   
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Độ lệch khúc xạ trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi khá cao 

gần tương đương với tác giả Laws (1997) là 3,8D [69]. Lệch khúc xạ 2 mắt 

có thể gây nhược thị ở trẻ nhỏ. Việc điều trị nhược thị do lệch khúc xạ ở 

nhóm trẻ BVMTĐN gặp khó khăn do độ lệch 2 mắt cao, nhiều trường hợp 

trẻ không đeo được kính. 

4.2.4. Số D trung bình của nghiên cứu  

Tương đương cầu trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là -2,81 ± 

4,16D trong đó cận thị cao nhất là -16,5D và viễn thị cao nhất là +5D.   

Kết quả của chúng tôi tương đương với tác giả Mohd-Ali (2011) khi 

nghiên cứu trên trẻ BVMTĐN cho thấy tương đương cầu trung bình là -

2,78 ± 4,99D tại thời điểm 6 tuổi [98]. Nghiên cứu của Choi (2000) trên 

nhóm trẻ BVMTĐN giai đoạn I, II là -2,37 ± 3,65D tại thời điểm 6 tháng 

[7]. Bên cạnh đó các tác giả cũng nhận thấy tương đương cầu trung bình 

của nhóm trẻ BVMTĐN cận thị hơn so với nhóm trẻ không có BVMTĐN. 

Nghiên cứu của Choi (2000) với nhóm trẻ không có BVMTĐN là +0,22 ± 

2,6D và của Mohd-Ali (2011) là -0,12 ± 1,95D [7], [98].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi ở nhóm có điều trị laser tương đương 

cầu trung bình là -3,70 ± 4,35D (-16,5D đến +4,5D).  
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Bảng 4.9. Tương đương cầu trung bình trên nhóm bệnh nhân điều trị laser 

trong các nghiên cứu của tác giả khác 

Tác giả Số 
mắt 

Thời gian  
theo dõi 

trung bình 
Số D trung bình 

Sahni[11]  81 3 năm -2,4D (-13D ÷ +4D) 

Kent[77]  21 3,4 năm -2,35D  

Ospina[83]  42 6,2 năm -4,95D (-16D ÷ +2,75D) 

Shalev[120] 10 7 năm -6,5D 

McLoone[84]  16 11 năm -2,33D 

Yang (2010) [87] 60 7 năm -3,87D (-19D ÷ +0,75D) 

Al-Otaibi[97]  114 5,2 năm -3,7D (-21 ÷ +17D)  

Nissenkorn[49]  42 3 năm -4D (-0,25 ÷ -15,5D) 

Dhawan[89]  184 1 năm -4,71D 

Yang (2013) [99] 46 9 năm -4,49D 

Pearce[67] 59 3 năm -2,2D (-14,25 ÷ +4D) 

Nguyễn Văn Huy 276 4,17 năm -3,7 ± 4,35D (-16,5 ÷ +4,5D) 

Tương đương cầu trung bình trên nhóm bệnh nhân điều tri laser trong 

nghiên cứu của các tác giả có khác nhau điều này được lý giải có thể do số 

lượng bệnh nhân nghiên cứu khác nhau, mức độ bệnh, phương pháp điều trị, 

bệnh thoái triển hoàn toàn hay không và thời gian theo dõi khác nhau.  

Al-Otaibi (2012) nghiên cứu 57 trẻ BVMTĐN có thời gian theo dõi, cân 

nặng trung bình, tuổi thai trung bình tương tự 12 bệnh  nhân trong nghiên cứu 

của White and Repka tuy nhiên tương đương cầu của 2 nghiên cứu khác nhau 
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tương ứng là -3,7D và -6,6D từ đó tác giả cho rằng sự khác biệt này có thể 

một phần do cỡ mẫu khác nhau [97], [121]. 

Nghiên cứu của Choi (2000) và cộng sự cho thấy tương đương cầu ở 

nhóm BVMTĐN giai đoạn I, II là -3,55 ± 4,47D so với  nhóm giai đoạn III là 

-5,13 ± 5,26D tại thời điểm đánh giá 3 năm [7]. Nghiên cứu của O'Connor 

(2006) cũng chỉ ra rằng tương đương cầu trung bình của nhóm BVMTĐN giai 

đoạn I, II, III tương ứng là +0,85 D, +0,71D và -1,18D [8]. Trong khi đó Chen 

(2010) ở nhóm BVMTĐN giai đoạn III là -3,64D và nhóm BVMTĐN nhẹ là -

0,20D [122].  

Khi so sánh tương đương cầu trung bình giữa nhóm điều trị lạnh đông và 

quang đông nhiều tác giả nhận thấy điều trị lạnh đông có kết quả tương đương 

cầu thấp hơn so với điều trị quang đông như Connolly (1998) là -3,5D nhóm 

quang đông và -5,08D nhóm lạnh đông [66], Sahni (2005) là -6,5D ở nhóm 

lạnh đông và -2,4D ở nhóm quang đông [11]. Nghiên cứu của Sara Pozzi 

(2000) cũng cho kết quả tương tự là -3,1D ở mắt phải và -3,25D ở mắt trái 

của nhóm lạnh đông so với -0,58D ở mắt phải và -0,83D ở mắt trái của nhóm 

quang đông [64].  

Theo Pearce (1998) tại thời điểm 36 tháng tương đương cầu trung bình 

của nhóm điều trị lạnh đông là -7,3D và nhóm quang đông là -2,2D [67].  

Theo Khwarg (1995) khi so sánh tương đương cầu trung bình của nhóm 

mắt có BVMTĐN thoái triển hoàn toàn và không hoàn toàn tại thời điểm 3 

năm là -5,68 ± 4,41D so với nhóm thoái triển không hoàn toàn là -6,86 ± 

3,80D. Từ đó tác giả cho rằng mức độ thoái triển bệnh có liên quan đến tương 

đương cầu trung bình trong nghiên cứu [74].  

Năm 1998 Pearce và cộng sự so sánh tương đương cầu trung bình tại các 

thời điểm theo dõi cho thấy thời điểm 12 tháng là -2,5D và 24 tháng là -3,7D 
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[67]. Nghiên cứu của Choi (2000) tương đương cầu trung bình tại các thời 

điểm 6 tháng và 3 năm ở nhóm BVMTĐN nhẹ là -2,3 ± 3,6D và -3,55 ± 

4,47D [7]. Nghiên cứu của Sahni (2005) thời điểm 6 tháng là -0,91D và 36 

tháng là -2,43D [11]. Điều này cho thấy thời gian theo dõi có liên quan đến 

tương đương cầu trung bình trong nghiên cứu. 

Ở nhóm bệnh thoái triển trong nghiên cứu của chúng tôi tương đương cầu 

trung bình là -0,28 ± 2,03D giao động từ -11D đến +5D. Kết quả này tương 

đương với Sahni (2005) là -0,22D [11] và của Chen (2010) là -0,2D [122].  

Khi so sánh tương đương cầu trung bình giữa nhóm điều trị laser và 

nhóm thoái triển chúng tôi thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Nhận định này phù hợp với Sahni (2005) và Chen (2010) [11], [122].   

4.3. Các yếu tố liên quan đến khúc xạ trên trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non 

4.3.1. Liên quan giữa khúc xạ với cân nặng lúc sinh  

4.3.1.1. Liên quan giữa khúc xạ cầu với cân nặng lúc sinh  

Bảng 3.11 và 3.12 cho thấy tỷ lệ cận thị, cận thị cao và mức độ cận thị 

của nhóm trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 1250 g tương ứng là 74,76%, 49,35% và 

-5,79 ± 3,98D cao hơn so với 2 nhóm cân nặng khi sinh từ 1251 - 1500g và ≥ 

1500g là 71,22%, 32,32%, -4,86 ± 4,05D và 55,30%, 12,32% và -3,34± 

2,86D. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), điều này cho thấy cân 

nặng khi sinh càng thấp thì tỷ lệ cận thị, cận thị cao và mức độ cận thị càng 

cao. Nhận định này của chúng tôi phù hợp với Nissenkorn và cộng sự (1983) 

khi nghiên cứu trên 155 trẻ có cân nặng khi sinh từ 600 - 2000g nhận thấy có 

mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa cận thị và cân nặng khi sinh. Phần lớn 

các trường hợp cận thị gặp ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh từ 750g - 1350g 
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với mức độ cận thị trung bình là -4D, mức độ cận thị trung bình giảm khi cân 

nặng khi sinh tăng lên. Bên cạnh đó tác giả cũng nhận thấy nhóm trẻ có cân 

nặng khi sinh < 1000g có mức độ cận thị -5,37D, nhóm 1001 - 1250g là -

4,02D và nhóm 1251 - 1500g là -2,63D [49].  

Đồng quan điểm này, Holmström và cộng sự  (1998) khi nghiên cứu trên 

248 trẻ sinh non cũng nhận thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao hay gặp ở nhóm 

trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 750g [5]. Trong khi đó Fletcher và cộng sự (1955) 

cũng cho rằng tỷ lệ cận thị ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh < 1500g cao hơn 

có ý nghĩa thống kê so với nhóm có cân nặng khi sinh > 1700g [123], còn 

theo Page (1993) khi nghiên cứu 190 trẻ đẻ non cân nặng khi sinh < 1251 g 

cho thấy ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh < 751g có tỷ lệ cận thị cao gấp 3,2 

lần nhóm trẻ có cân nặng khi sinh từ 751g đến 1000g và gấp 10 lần so với 

nhóm có cân nặng khi sinh từ 1001 - 1250g [55].  

Quinn (1992) và cộng sự khi nghiên cứu về cận thị ở nhóm trẻ có cân 

nặng khi sinh < 1251g nhận thấy cân nặng khi sinh và mức độ nặng của 

BVMTĐN được xem là những yếu tố dự báo cho sự xuất hiện cận thị ở trẻ đẻ 

non [107], còn theo Varghese (2009) và cộng sự tỷ lệ cận thị tăng khi cân 

nặng khi sinh giảm và tác giả còn khuyến cáo có thể lấy cân nặng khi sinh 

dùng như một tiêu chuẩn cho khám sàng lọc tật khúc xạ [124]. Theo Katoch 

(2011)  mức độ cận thị tỷ lệ nghịch với cân nặng khi sinh và mức độ nặng của 

BVMTĐN [62]. 

Mặc dù vậy cũng có tác giả nhận thấy cân nặng khi sinh không có sự liên 

quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng khúc xạ như O'Connor (2006) và 

Shapiro (1980) [8], [125].  
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Bảng 3.13 cho thấy tỷ lệ viễn thị cao ở nhóm trẻ có cân nặng khi sinh ≤ 

1250g và 1251 - 1500g gần tương đương nhau. Mức độ viễn thị trung bình 

của 3 nhóm cân nặng khi sinh không có sự khác biệt thống kê (p > 0,05). 

Nhận định này phù hợp với Holmström (1998) khi tác giả cũng không nhận 

thấy có sự liên quan giữa viễn thị và cân nặng lúc sinh của trẻ BVMTĐN [5]. 

4.3.1.2. Liên quan giữa loạn thị với cân nặng lúc sinh 

Biểu đồ 3.10 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ loạn 

thị ở nhóm cân nặng lúc sinh ≤ 1250g và 1251 - 1500g so với nhóm cân nặng 

lúc sinh ≥ 1501g. 

Điều này chứng tỏ cân nặng lúc sinh càng thấp thì tỷ lệ loạn thị càng cao, 

nhận xét này của chúng tôi phù hợp với tác giả Holmström (1998) và cộng sự 

khi nghiên cứu trên 247 trẻ sinh non nhận thấy có mối liên quan rõ ràng giữa 

sự xuất hiện của loạn thị và cân nặng lúc sinh. Tỷ lệ loạn thị tăng khi cân 

nặng lúc sinh giảm [5]. 

Bảng 3.11 phân tích mối liên quan giữa tỷ lệ loạn thị cao và thấp với cân 

nặng lúc sinh, nhóm có cân nặng lúc sinh ≤ 1250g có tỷ lệ loạn thị cao là 50% 

cao hơn 2 nhóm còn lại. Bên cạnh đó độ loạn thị trung bình của nhóm ≤ 

1250g và ≥ 1501g cao hơn so với nhóm cân nặng từ 1251 - 1500g. Tuy nhiên 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy không có sự liên 

quan giữa tỷ lệ loạn thị cao và mức độ loạn thị với cân nặng lúc sinh. 

4.3.1.3. Liên quan giữa lệch khúc xạ với cân nặng lúc sinh  

Biểu đồ 3.14 cho thấy 2 nhóm cân nặng lúc sinh là ≤ 1250g và 1251 - 

1500g có tỷ lệ lệch khúc xạ cao hơn nhóm có cân nặng lúc sinh ≥ 1501g, 

nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng tỏ không có 
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mối liên quan giữa cân nặng lúc sinh với tình trạng lệch khúc xạ. Nhận định 

này của chúng tôi tương tự Holmström và cộng sự (1998) [5]. 

4.3.2. Liên quan giữa khúc xạ với tuổi thai lúc sinh 

4.3.2.1. Liên quan giữa khúc xạ cầu với tuổi thai lúc sinh 

Bảng 3.15 cho thấy tỷ lệ cận thị ở nhóm dưới 28 tuần tuổi là cao nhất 

chiếm tỷ lệ 84,62%, tỷ lệ này cao hơn so với nhóm 28 - 32 tuần tuổi và nhóm 

> 32 tuần tuổi lần lượt là 68,67% và 31,25%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05), điều này cho thấy tuổi thai khi sinh càng thấp thì tỉ lệ cận thị 

càng cao. Nhận định này của chúng tôi phù hợp với O'Connor (2006) và cộng 

sự [8]. Trong khi đó theo Holmström (1998) cận thị hay gặp nhất ở nhóm trẻ 

có tuổi thai từ 24 - 26 tuần [5].   

Theo Schalij - Delfos (2000) khi nghiên cứu trên 130 trẻ sinh non 

nhận thấy tỷ lệ tật khúc xạ ở  nhóm < 28 tuần là 29% cao hơn so với nhóm 

28 - 32 tuần là 25% và nhóm > 32 tuần là 5% sự khác biệt về tỷ lệ tật khúc 

xạ của nhóm < 28 tuần và nhóm 28 - 32 tuần so với nhóm > 32 tuần có ý 

nghĩa thống kê [6].  

Bảng 3.16 khi tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ cận thị cao và mức độ 

cận thị theo tuổi thai chúng tôi thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). Nhóm dưới 28 tuần có tỷ lệ cận thị cao là 54,54% cao hơn so với 2 

nhóm còn lại là 28 - 32 tuần và > 32 tuần lần lượt là 30,41% và 10%. Bên 

cạnh đó, mức độ cận thị của nhóm dưới 28 tuần là -6,4 ± 5,15D cao hơn nhóm 

28 - 32 tuần là -4,63 ± 3,8D và nhóm trên 32 tuần là -2,66 ± 1,5D. Điều này 

cho thấy tuổi thai càng thấp thì mức độ cận thị càng cao. Nhận xét của chúng 

tôi phù hợp với Holmström (1998) khi tác giả nhận thấy cận thị cao chỉ gặp ở 

nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh dưới 30 tuần [5]. Còn theo O'Connor (2006) 
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nhóm trẻ có tuổi thai khi sinh trung bình là 28,6 tuần có độ cận thị trên -3D 

trong khi đó nhóm có tuổi thai trung bình là 31,3 tuần có độ cận thị trung bình 

dưới -3D [8]. 

Bảng 3.17 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) 

về tỷ lệ viễn thị cao và mức độ viễn thị ở 3 nhóm tuổi thai khi sinh. Nhận xét 

này cũng phù hợp với Holmström (1998) không có mối liên quan giữa tuổi 

thai và viễn thị [5].  

4.3.2.2. Liên quan giữa loạn thị với tuổi thai lúc sinh 

Biểu đồ 3.12 cho thấy tỷ lệ loạn thị ở nhóm tuổi thai < 28 tuần là 73,08% 

cao hơn so với nhóm 28 - 32 tuần và nhóm > 32 tuần lần lượt là 47,78% và 

25%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy tuổi thai càng thấp 

thì tỷ lệ loạn thị càng cao. Theo Holmström (1998) khi đánh giá tỷ lệ loạn thị 

theo tuổi thai ở thời điểm 6 tháng thấy không có sự liên quan giữa tuổi thai và 

loạn thị nhưng tại thời điểm 30 tháng cho thấy tỷ lệ loạn thị ở nhóm trẻ có 

tuổi thai > 30 tuần thấp hơn so với nhóm ≤ 30 tuần [5]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi khi tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ loạn thị cao và mức độ loạn thị 

chúng tôi thấy nhóm < 28 tuần có tỷ lệ loạn thị cao là 57,89% và mức độ loạn 

thị là 2,67 ± 1,48D cao hơn nhóm 28 - 32 tuần là 41,72% và 2,20 ± 1,2D và 

nhóm > 32 tuần là 37,5% và 1,96 ± 1,42D. Tuy nhiên sự khác biệt này không 

có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

Theo Davitt (2011) khi nghiên cứu trên 401 trẻ BVMTĐN tỷ lệ loạn thị 

cao của nhóm trẻ BVMTĐN đến ngưỡng cao hơn nhóm trước ngưỡng và 

nhóm bệnh tự thoái triển. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 

kê. Tác giả nhận thấy nhóm trước ngưỡng và nhóm bệnh tự thoái triển có tuổi 

thai khi sinh cao hơn nhóm đến ngưỡng. Từ đó tác giả nhận định tỷ lệ loạn thị 

cao không có mối liên quan có ý nghĩa so với tuổi thai lúc sinh [75].  
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4.3.2.3. Liên quan giữa lệch khúc xạ với tuổi thai lúc sinh 

Biểu đồ 3.13 cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ lệch khúc xạ với 

tuổi thai lúc sinh. Tỷ lệ lệch khúc xạ của nhóm trẻ có tuổi thai ≤ 28 tuần là 

28,57% cao hơn nhóm trẻ có tuổi thai 28 - 32 tuần là 25,45% và nhóm trẻ có 

tuổi thai > 32 tuần là 5,88% nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 

kê (p = 0,146). Theo Holmström (1998) lệch khúc xạ ≥ 2D hay gặp ở nhóm 

trẻ có tuổi thai khi sinh từ 24 - 26 tuần, nhưng không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với các nhóm tuổi thai lớn hơn [5].    

4.3.3. Liên quan giữa khúc xạ với nhóm điều trị và không điều trị  

4.3.3.1. Liên quan giữa khúc xạ cầu với nhóm điều trị và không điều trị 

Biểu đồ 3.14 cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ cận thị 

ở nhóm điều trị laser (76,45%) so với nhóm không điều trị laser (38,78%). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi những trường hợp phải điều trị laser là bệnh 

nặng, còn những trường hợp không điều trị laser là  bệnh nhẹ tự thoái triển.  

Bên cạnh đó theo bảng 3.19 tỷ lệ cận thị cao và mức độ cận thị ở nhóm 

điều trị laser là 36,4% và -5,19 ± 3,87D cao hơn so với nhóm bệnh thoái triển 

là 5,26% và -2,02 ± 2,13D sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng 

tỏ bệnh nặng phải điều trị thì tỷ lệ và mức độ cận thị cao hơn so với trường 

hợp bệnh nhẹ tự thoái triển, nhận định này của chúng tôi phù hợp với Shani 

(2005), Quinn (1998), Wang  (2013), Dogra (2001), Al O-taibi (2012), Mohd - 

Ali (2011), có sự liên quan có ý nghĩa thống kê giữa cận thị và mức độ 

BVMTĐN [11],[53],[63],[85],[97],[98].   

Theo O'Connor (2006) tỷ lệ cận thị và độ cận tăng theo giai đoạn 

bệnh và tình trạng nặng nhẹ của bệnh. Bệnh nặng, phạm vi tổn thương 

rộng thì khả năng bị cận và mức độ cận càng cao [8]. Nghiên cứu của 
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Katoch (2011) cũng có nhận xét tương tự khi tác giả nhận thấy phạm vi 

tổn thương BVMTĐN và số nốt laser trung bình điều trị ở nhóm bị cận thị 

cao hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm không bị cận thị [62]. 

Trong nghiên cứu Choi và cộng sự (2000) nhận thấy cận thị cao 

không gặp ở những mắt có BVMTĐN giai đoạn I và II, chỉ gặp ở những 

mắt có bệnh giai đoạn III. Mức độ cận thị trung bình ở nhóm bệnh giai 

đoạn I và II là -2,37 ± 3,65D thấp hơn so với nhóm bệnh giai đoạn III là -

5,16 ± 4,64D (p = 0,006) tại thời điểm đo khúc xạ 6 tháng [7].  

Nghiên cứu của Sahni (2005) cũng cho thấy nhóm bệnh nhân bị 

BVMTĐN nhẹ, bệnh giai đoạn III nhưng tự thoái triển có tỷ lệ cận thị 

thấp hơn nhiều so với nhóm bị bệnh đến ngưỡng và cần điều trị, tác giả 

cũng nhận thấy tỷ lệ cận thị cao ở nhóm điều trị laser là 29,6% cao hơn có 

ý nghĩa thống kê so với nhóm thoái triển 5,8%[11].  

Trong khi đó Davitt (2005) khi nghiên cứu trên 401 trẻ có cân nặng 

khi sinh < 1251g nhận thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao ở nhóm điều trị là 

78,2% và 53,3% cao hơn so với nhóm tự thoái triển lần lượt là 37,6% và 

11,2% [71].  
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Bảng 4.10. Tỷ lệ cận thị, cận thị cao ở nhóm điều trị và không điều trị bệnh tự 

thoái triển theo các tác giả khác   

Tác giả 
Điều trị 

Không điều trị bệnh 

tự thoái triển 

Cận Cận cao Cận Cận cao 

Sara Pozzi (2000)[64] 55,6% 20%   

Fledelius (1995) [126]    25%  

Khwarg (1995) [75] 91,7% 37,6%   

McLoone (2006) [84] 50% 35% 22,2%  

Davitt (2005) [72] 78,2% 53,3% 37,6% 11,2% 

Quinn (2008) [73]  83,2% 51,0% 52,7% 17,2% 

Sahni (2005) [11]  29,6%  5,8% 

Ricci (1999) [127] 38,3%  15,7%  

Yang (2013)[99] 93% 28,3%   

Al-Otaibi (2012) [97] 64% 28,9%   

Nguyễn Văn Huy (2014) 76,45% 36,49% 38,7% 5,26% 

 

Mặc dù tỷ lệ cận thị và cận thị cao trong các nghiên cứu của các tác giả 

có khác nhau nhưng đều có chung nhận định tỷ lệ cận thị và cận thị cao ở 

nhóm điều trị cao hơn so với nhóm bệnh tự thoái triển.  
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Trong nghiên cứu của chúng tôi mức độ cận thị ở nhóm điều tri laser cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh tự thoái triển, kết quả này phù hợp 

với McLoone (2006) là -6,45D so với -0,75D [84].  

Nguyên nhân của việc tăng độ cận thị ở nhóm điều trị chưa được sáng tỏ 

nhưng theo một số tác giả điều này có thể là do hiệu ứng phá hủy của laser tác 

động lên sự phát triển của củng mạc, với những trường hợp điều trị lạnh đông, 

hiệu ứng phá hủy của lạnh đông nhiều hơn laser nên tỷ lệ và mức độ cận thị 

cũng cao hơn [66], [67].  

Mức độ cận thị của nhóm điều trị laser trong nghiên cứu của chúng tôi là 

-5,19  3,87D thấp hơn của McLoone (2006) -6,45D [84]. Điều này là do 

trong nghiên cứu của tác giả ở nhóm điều trị laser có nhiều bệnh nhân nặng 

giai đoạn III. Mức độ cận thị trung bình của nhóm không điều trị trong nghiên 

cứu của chúng tôi là -2,02 ± 2,13D tương đương với tác giả Gallo (1993) là -

2,26  1,16D [128]. 

Theo bảng 3.20 không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ viễn 

thị cao và mức độ viễn thị ở nhóm điều trị so với nhóm không điều trị. Nhận 

định này phù hợp với Holmström (1998) [5]. 

4.3.3.2. Liên quan giữa loạn thị với nhóm điều trị và không điều trị 

Biểu đồ 3.15 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ loạn thị giữa 

nhóm điều trị và không điều trị. Điều này cho thấy tỷ lệ loạn thị tăng ở nhóm 

bệnh nặng cần điều trị laser so với những mắt bệnh nhẹ không cần điều trị. 

Nhận định này của chúng tôi phù hợp với Holmström (1998) khi tác giả nhận 
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thấy mức độ BVMTĐN và đặc biệt là bệnh cần phải điều trị có liên quan đến 

tỷ lệ loạn thị [5].  

Mohd-Ali (2011) cũng có cùng nhận định như trên khi nghiên cứu trên 

102 trẻ đẻ non cho thấy có mối liên quan giữa tỷ lệ loạn thị và bệnh nặng, 

bệnh càng nặng tỷ lệ loạn thị càng cao [98]. Trong khi đó, Laws (1997), Kent 

(2000) cho rằng có sự tăng tỷ lệ loạn thị theo giai đoạn BVMTĐN [69],[77]. 

Cũng theo Laws cơ chế của việc tăng độ loạn thị do nhiều yếu tố và việc điều 

trị được xem là một trong những yếu tố cấu thành [69].  

Trong khi đó Davitt (2009) nghiên cứu 401 trẻ BVMTĐN với thời gian 

theo dõi 3 năm tác giả nhận thấy tỷ lệ loạn thị ở nhóm điều trị lúc 2 tuổi và 3 

tuổi tương ứng là 38,1% và 43,3% cao hơn so với nhóm tự thoái triển 34,7% 

và 35,5% [74]. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Bên 

cạnh đó tại thời điểm theo dõi 5 tuổi và 6 tuổi tỷ lệ loạn thị ở nhóm điều trị là 

56,0% và 59,9% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm tự thoái triển là 

39,1% và 44,0% [75].  

Biểu đồ 3.16 cho thấy không có sự khác biệt về trục loạn thị ở 2 nhóm 

điều trị và không điều trị, cả hai nhóm đều chủ yếu là loạn thị thuận với tỷ lệ 

tương ứng là 86,3% và 96,88%. Trong nghiên cứu của Holmström (1998) và 

cộng sự nhận thấy ở nhóm điều trị laser gặp loạn thị chéo nhiều hơn nhóm 

không phải điều trị. Tuy nhiên sự khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê [5].  

Mặc dù tỷ lệ loạn thị tăng theo mức độ BVMTĐN nhưng khi tìm hiểu 

mối liên quan giữa loạn thị cao và mức độ loạn thị ở nhóm điều trị và không 

điều trị theo bảng 3.21 chúng tôi thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
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kê. Nhận định này phù hợp với Mohd-Ali (2011) đó là mức độ loạn thị không 

có mối liên quan đến tình trạng nặng của bệnh [98]. 

Bảng 4.11. Tỷ lệ loạn thị, loạn thị cao ở nhóm điều trị  

và không điều trị theo các tác giả  

Tác giả 
Thời gian 

theo dõi 

Nhóm điều trị Không điều trị 

Loạn Loạn cao Loạn Loạn cao 

Davitt (2009)[73] 3 năm 43,3% 15,3% 35,5% 8,6% 

Davitt (2011)[75] 6 năm 59,9% 29,9% 44,0% 18,0% 

Nguyễn Văn Huy 4,17 năm 52,43% 45,89% 32,65% 31,25% 

Khi tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ loạn thị cao ở hai nhóm điều trị 

laser và bệnh tự thoái triển tại thời điểm 3 năm Davitt (2009) nhận thấy tỷ lệ 

loạn thị cao ở nhóm điều trị cao hơn nhóm tự thoái triển nhưng không có sự 

khác biệt thống kê. Mặc dù vậy tại thời điểm 6 tuổi tỷ lệ loạn thị cao ở 

nhóm điều trị cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm tự thoái triển 

(29,9% so với 18%) [73], [75].  

Độ loạn thị trung bình ở nhóm điều trị trong nghiên cứu của chúng tôi là 

2,32  1,21D thấp hơn của Yang (2010) là 2,96  1,58D tại thời điểm 7 năm 

và 3,47D tại thời điểm 9 năm điều này có thể là do Yang lựa chọn loạn thị cao 

là > 3D còn nghiên cứu của chúng tôi loạn thị cao là > 2D [87].  

4.3.3.3. Liên quan giữa lệch khúc xạ với nhóm điều trị và không điều trị 

Biểu đồ 3.17 tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm điều trị là 29,05% cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm không điều trị là 6,25%. Điều này cho thấy 

những trẻ có bệnh nặng, cần phải điều trị có tỷ lệ lệch khúc xạ cao hơn so với 

nhóm bệnh nhẹ, tự thoái triển.  
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Nhận định này của chúng tôi phù hợp với Yang (2010) khi nghiên cứu 

trên 30 trẻ BVMTĐN tác giả nhận thấy lệch khúc xạ và mức độ lệch khúc xạ 

cao hay gặp ở trẻ BVMTĐN điều trị laser [87], còn Holmström (1998) cho 

rằng lệch khúc xạ cao ( 2D) hay gặp ở trẻ BVMTĐN điều trị hơn là trẻ 

BVMTĐN không điều trị bệnh tự thoái triển [5]. Theo Wang (2013) tỷ lệ lệch 

khúc xạ ở nhóm bệnh nặng cao gấp 3 lần nhóm bệnh nhẹ [63]. Nghiên cứu 

của Laws (1992) cũng cho thấy tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm trẻ BVMTĐN giai 

đoạn I là 3,3%, giai đoạn II 7,7% và giai đoạn III 41,2% [60]. Trong khi đó 

Laws (1997) báo cáo tình trạng lệch khúc xạ và độ lệch khúc xạ cao ở những 

bệnh nhân có mức độ bệnh hai mắt không giống nhau, lệch khúc xạ cao hay 

gặp ở những bệnh nhân điều trị một mắt và mắt kia bệnh tự thoái triển [69]. 

Các tác giả Kushner (1982) và Shaffer (1984) cũng cho rằng lệch khúc xạ hay 

gặp ở những bệnh nhân có mức độ thoái triển 2 mắt không cân xứng nhau 

[129], [130]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có gặp 3 bệnh nhân có độ lệch 

khúc xạ rất cao là 11,5D, 12,75 và 13,75D. Cả 3 bệnh nhân này bị bệnh 2 mắt 

và được điều trị bằng laser nhưng một mắt thoái triển hoàn toàn còn mắt kia 

không thoái triển hoàn toàn, xơ tăng sinh co kéo võng mạc.  

4.3.4. Liên quan giữa khúc xạ với tình trạng võng mạc   

4.3.4.1. Liên quan giữa khúc xạ cầu với tình trạng võng mạc 

Bảng 3.22 và bảng 3.23 cho thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao ở những mắt 

còn tổ chức xơ gây co kéo võng mạc (97,36% và 44,83%) cao hơn so với 

những trường hợp điều trị bệnh thoái triển (73,77% và 35,1%) và nhóm bệnh 

không điều trị tự thoái triển hoàn toàn (34,78% và 0%), sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều này chứng tỏ có mối liên quan có ý nghĩa 
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giữa tình trạng xơ võng mạc với tỷ lệ cận thị và cận thị cao. Nhận định này 

phù hợp với Davitt (2005) khi nghiên cứu trên 401 trẻ BVMTĐN có cân nặng 

< 1251g tác giả nhận thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao tăng lên ở nhóm những 

mắt có co kéo võng mạc gây lạc chỗ hoàng điểm (93,3% và 53,5%) hoặc 

những mắt có bất thường của góc giữa hai mạch máu võng mạc phía thái 

dương (91,7% và 33,3%) so với nhóm bệnh thoái triển không còn xơ võng 

mạc (60,6% và 20,8%) [71].  

Bảng 4.12.  Tỷ lệ cận thị và cận thị cao theo tình trạng võng mạc trong 

nghiên cứu của các tác giả khác  

Cận thị 

Tác giả 

Bệnh thoái triển  

hoàn toàn 

Bệnh thoái triển  

không hoàn toàn 

Cận thị Cận thị cao Cận thị Cận thị cao 

Davitt (2005)[71]  60,6% 20,8% 93,3% 53,5% 

Quinn (2008)[72] 65% 35% 100% 70% 

Nguyễn Văn Huy (2014) 73,77% 35,1% 97,36% 44,83% 

Quinn (2008) và cộng sự khi nghiên cứu trên 401 trẻ có BVMTĐN nhận 

thấy tại thời điểm 3 năm theo dõi tỷ lệ cận thị và cận thị cao ở nhóm mắt có 

tình trạng võng mạc bình thường là gần 65% và 35% trong khi đó ở nhóm có 

bất thường về mạch máu võng mạc phía thái dương (thoái triển không hoàn 

toàn) là trên 80% và 60%, còn với những mắt có xơ võng mạc co kéo gây lạc 

chỗ hoàng điểm là gần 100% cận thị và 70% cận thị cao. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê [72].  
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Cũng chính tác giả này năm (1998) khi nghiên cứu 827 trẻ BVMTĐN 

nhận thấy tại thời điểm 5 năm tỷ lệ cận thị ở nhóm trẻ không có BVMTĐN 

khoảng 5% và cận thị cao xấp xỉ 2%, tỷ lệ cận thị ở nhóm bệnh thoái triển 

hoàn toàn là 20% và tỷ lệ cận thị cao khoảng 4,4%, trong khi đó ở nhóm bệnh 

không thoái triển xơ co kéo võng mạc tỷ lệ cận thị nhiều hơn gấp 4 lần là 80% 

và cận thị cao là gần 60% [53].  

Nghiên cứu của Khwarg (1995) cũng nhận thấy ở nhóm võng mạc bình 

thường (thoái triển hoàn toàn) thì tỷ lệ cận thị là 91,7% và cận thị cao là 

37,6% tại thời điểm 3 năm thấp hơn so với nhóm có bất thường võng mạc (xơ 

không tiêu hoàn toàn) là 92,3% và 69,2%. Điều này một lần nữa khẳng định 

có mối liên quan có ý nghĩa giữa tình trạng võng mạc với tỷ lệ cận thị và cận 

thị cao. Những mắt có xơ co kéo võng mạc có tỷ lệ cận thị và cận thị cao hơn 

nhóm bệnh thoái triển hoàn toàn. Bên cạnh đó tương đương cầu trung bình ở 

nhóm bệnh thoái triển hoàn toàn là -6,25D  4,14D thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nhóm bệnh không thoái triển hoàn toàn, võng mạc còn xơ 

co kéo là -7,49  3,17D [74]. Kết quả này có cao hơn so với của chúng tôi 

là -3,37 ± 4,06D và -6,61 ± 5,48D, tuy nhiên chúng tôi có cùng nhận định 

với tác giả.  

Trong khi đó bảng 3.24 cho thấy không có mối liên quan có ý thống kê 

về tỷ lệ viễn thị cao với tình trạng võng mạc (p > 0,05). 

4.3.4.2. Liên quan giữa loạn thị với tình trạng võng mạc   

Biểu đồ 3.18 và bảng 3.25 cho thấy những mắt còn xơ co kéo võng mạc 

có tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao (60% và 72,22%) cao hơn nhóm bệnh tự thoái 

triển hoàn toàn (32,61% và 33,33%) và nhóm sẹo võng mạc tốt xơ tiêu hoàn 

toàn sau điều trị (51,59% và 41,54%). Điều này chứng tỏ sự xuất hiện của 
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loạn thị có liên quan đến sự thoái triển không hoàn toàn của BVMTĐN. Nhận 

định của chúng tôi phù hợp với Davitt (2009) khi nghiên cứu 401 trẻ 

BVMTĐN cho thấy tại thời điểm 3 tuổi tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao ở nhóm 

võng mạc bình thường là 40% và 11% thấp hơn so với nhóm có bất thường 

mạch máu võng mạc thái dương là 46% và 19%. Nhóm có xơ võng mạc co 

kéo lệch chỗ hoàng điểm thì tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao còn nhiều hơn là 

57% và 29% [73]. Tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao tại thời điểm 6 tuổi cũng cho 

thấy ở nhóm dịch kính võng mạc bình thường tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao là 

53% và 23%, nhóm có bất thường mạch máu võng mạc thái dương là 59% và 

50%, với nhóm xơ co kéo lạc chỗ hoàng điểm là 69% và 23% [75].  

4.3.5. Liên quan giữa khúc xạ với trục nhãn cầu 

- Trục nhãn cầu trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 22,21  

1,24mm, trong đó trục nhãn cầu trung bình ở nhóm điều trị là 22,38 ± 

1,30mm dài hơn so với nhóm không điều trị là 21,74 ± 0,94 mm. Có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê và độ dài trục nhãn cầu ở nhóm điều trị và không 

điều trị. Nhóm điều trị có tỷ lệ và mức độ cận thị cao hơn nhóm bệnh thoái 

triển, điều này cho thấy trục nhãn cầu có liên quan đến sự xuất hiện của cận 

thị trên trẻ BVMTĐN trong nghiên cứu.  

Trục nhãn cầu trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn của 

tác giả Chen (2010) là 23,07  1,41mm [122]. Bên cạnh đó, trục nhãn cầu 

trung bình ở nhóm điều trị thấp hơn của Connolly (2002) là 22,9mm [76] và 

Yang (2013) là 23,32mm [119], McLoone (2006) 22,81  1,88mm [84], kết 

quả của chúng tôi có khác so với các tác giả có thể là do thời gian theo dõi 

của chúng tôi ngắn hơn là 4,17 năm so với Chen là 8,06  0,85 năm [122], 

Connolly là 10 năm [76] và Yang là 9 năm [119], McLoone 9,0 - 12,8 năm [84]. 
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Trong nghiên cứu của chúng tôi trục nhãn cầu trung bình ở nhóm cận thị 

cao là 23,60 ± 1,13mm dài hơn nhóm cận thị thấp là 22,19 ± 0,88mm, sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy mức độ cận càng cao thì trục càng 

dài. Nhận định này phù hợp với Choi (2000) trục nhãn cầu trung bình ở nhóm 

cận cao là 24,62± 1,39mm dài hơn nhóm cận thấp có ý nghĩa thống kê là 

22,56 ± 1,39mm [7], còn trong nghiên cứu của O'Connor (2006) trục nhãn cầu 

trung bình nhóm cận cao là 24,288 ± 2,14mm dài hơn nhóm cận thấp là 

23,128± 0,83mm [8]. Tuy nhiên khi đối chiếu với kết quả trục nhãn cầu của 

Đường Thị Anh Thơ trên nhóm trẻ bình thường cho thấy trục nhãn cầu trung 

bình ở nhóm cận thị từ 0 - 3D là 23,99mm, từ 3 - 6D là 24,90  0,74 mm và 

trên 6D là 25,96  1,23mm cao hơn so với nhóm cận cao trong nghiên cứu 

của chúng tôi [131]. Điều này cho thấy mặc dù trục nhãn cầu có liên quan đến 

cận thị ở trẻ đẻ non, tuy nhiên độ dài trục nhãn cầu không tương xứng với số 

D cận thị. Nhận định này của chúng tôi tương tự Sahni (2005), Mc Loone 

(2006) [11], [84]. Bên cạnh đó một số tác giả như Gallo (1993) độ dài trục 

nhãn cầu trung bình của nhóm trẻ đẻ non bị cận thị (23,09mm) ngắn hơn của 

nhóm trẻ đẻ đủ tháng bị cận thị (24,21mm) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

[128]. Mặc dù tỷ lệ và mức độ cận thị ở nhóm trẻ đẻ non cao hơn nhóm trẻ đẻ 

đủ tháng. Nghiên cứu của Sharanjeet - Kaur (2010) cũng cho thấy trục nhãn 

cầu trung bình của nhóm trẻ đẻ non (21,85 ± 0,76mm) ngắn hơn của nhóm trẻ 

đủ tháng (22,32 ± 0,88mm) [132]. 

Năm 2006 McLoone khi so sánh trục nhãn cầu trong nghiên cứu của tác 

giả với Fledelius (1976, 1996) nhận thấy trục nhãn cầu trung bình ở nhóm trẻ 

đủ tháng là 23,50mm dài hơn nhóm trẻ thiếu tháng là 22,98mm và trẻ 

BVMTĐN nhẹ là 22,47mm, tuy nhiên khúc xạ của 3 nhóm này lần lượt là 

+0,61D, + 0,93D và -2,33D [84], [133], [134]. 
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Đối với nhóm viễn thị, trục nhãn cầu ở nhóm viễn thị cao (19,97± 

0,78mm) ngắn hơn trục nhãn cầu ở nhóm viễn thị thấp (21,33±0,85mm), sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều đó cho thấy trục nhãn cầu càng ngắn 

mức độ viễn thị càng cao, nhận định này phù hợp với O'Connor (2006) trục 

nhãn cầu trung bình ở nhóm viễn thị cao là 22,10  0,74mm ngắn hơn ở 

nhóm viễn thị thấp là 22,46  0,79mm [8]. Theo Đường Thị Anh Thơ, mắt 

có độ viễn dưới 3D có trục nhãn cầu trung bình là 22,37  0,78mm và viễn 

thị 3D - 6D là 21,50  0,78mm, 6D - 9D là 20,48  0,65mm dài hơn so với 

trục nhãn cầu trung bình ở nhóm viễn thị cao và thấp của chúng tôi [131]. 

Điều này thêm một lần nữa cho thấy trục nhãn cầu ở nhóm trẻ đẻ non 

không tương xứng với số D. 

Đối với nhóm mắt loạn thị trục nhãn cầu trung bình ở nhóm loạn cao 

(22,61±1,34mm) và thấp (22,18±1,23mm) không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. Điều này cho thấy không có mối liên quan giữa loạn thị và trục 

nhãn cầu. 

4.4. Tình trạng khúc xạ sau 6 tháng 

Sau 6 tháng tỷ lệ cận thị là 66,57%, viễn thị 27,54%, chính thị 5,89% và 

loạn thị 47,59%, lệch khúc xạ 23,89%. Như vậy tình trạng khúc xạ sau 6 

tháng không có sự khác biệt so với thời điểm khám thứ nhất.  

Bảng 3.30 tỷ lệ cận thị cao sau 6 tháng là 32,13% cao hơn so với thời 
điểm khám thứ nhất là 31,72% nhưng không có sự khác biệt thống kê (p > 
0,05). Bên cạnh đó bảng 3.31, 3.32  tỷ lệ viễn thị cao và thấp, loạn thị cao và 
thấp không có sự khác biệt tại hai thời điểm khám.  

Tương đương cầu trung bình sau 6 tháng là -2,86  4,19D cao hơn thời 

điểm khám thứ nhất là -2,81  4,16D, tuy nhiên sự khác biệt không có ý 
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nghĩa thống kê (p > 0,05). Trong khi đó trục nhãn cầu trung bình sau 6 

tháng là 22,23  1,24mm dài hơn thời điểm khám thứ nhất là 22,21 ± 

1,24mm nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.  

Theo một số tác giả có sự thay đổi tình trạng tật khúc xạ theo thời điểm 

theo dõi. Nghiên cứu của Knight-Nanan (1996) cho thấy tỷ lệ cận thị ở nhóm 

điều trị laser tại thời điểm 1 năm là 38,5% và 3 năm là 45,5%. Sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê [9]. Trong khi đó nghiên cứu của Sahni (2005) tỷ lệ cận thị 

cao 6 tháng là 11,9% và 36 tháng là 28,7% [11], còn Khawrg (1995) mức độ 

cận thị 6 tháng là -3,8D  3,11D và 3 năm là -6,26D  4,14D [74].  

Nghiên cứu của Quinn (2008) cũng cho thấy tỷ lệ cận thị và cận thị cao 
tăng theo thời điểm theo dõi 6 tháng - 9 tháng - 24 tháng và 36 tháng [72].  

Bảng 4.13. Tỷ lệ cận thị và cận thị cao tại các thời điểm theo dõi  

trong nghiên cứu của Quinn (2008) 

Thời điểm theo dõi  Cận thị  Cận cao  

6 tháng 61,4% 20,2% 

9 tháng 70,7% 26,4% 

24 tháng 71,5% 34,0% 

36 tháng 71,6% 37,9% 

Nguồn: Quinn GE, Dobson V, Davitt BV, et al (2008) [72] 

Bên cạnh đó Davitt (2009) cũng nhận thấy tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao 

tăng theo thời gian theo dõi.  
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Bảng 4.14. Tỷ lệ loạn thị và loạn thị cao tại các thời điểm theo dõi 

 trong nghiên cứu của Davitt (2009) 

Thời điểm theo dõi  Loạn thị  Loạn thị cao  

6 tháng 32,0% 11% 

9 tháng 40,4% 15,7% 

Nguồn: Davitt BV, Dobson V, Quinn GE, et al (2009) [73] 

Nhận định của chúng tôi khác với các tác giả trên là do các tác giả đều 

đánh giá sự thay đổi khúc xạ ở thời điểm 6 tháng, 9 tháng hoặc dưới 1 tuổi so 

với 3 năm nên có sự thay đổi rõ rệt có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của 

chúng tôi đánh giá sau 2 tuổi, vào giai đoạn này tình trạng tật khúc xạ đã bắt 

đầu ổn định hơn và khoảng thời gian theo dõi ngắn hơn nên tình trạng khúc xạ 

có thay đổi nhưng không có ý nghĩa thống kê. Theo Quinn (2008), Hsieh 

(2010) tỷ lệ và mức độ cận, loạn thị tăng nhanh trong vòng 6 - 9 tháng tuổi và 

ổn định sau 1 năm [72],[88]. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 374 mắt của 196 bệnh nhân BVMTĐN chúng tôi rút ra 

một số kết luận sau: 

1. Tình trạng tật khúc xạ trên trẻ mắc BVMTĐN  

- Trẻ mắc BVMTĐN có tỷ lệ tật khúc xạ rất cao (94,11%), trong đó cao 

nhất là cận thị chiếm tỷ lệ 66,57%, cận thị cao ≥ 6D là 31,72%. Tỷ lệ viễn thị: 

27,54%, tỷ lệ viễn thị cao ≥ 3D là 6,79%. Chỉ có 5,89% số mắt là chính thị.  

- Tỷ lệ loạn thị: 47,59%, trong đó 43,25% loạn thị cao >2D.  

+ Trục loạn thị: 88,2% loạn thị thuận, 3,93% loạn thị ngược và 7,87% 

loạn thị chéo. 

+ Độ loạn thị trung bình: 2,24 ± 1,16D 

+ Độ loạn thị thấp nhất là 1D và cao nhất là 6,5D. 

- Tỷ lệ lệch khúc xạ: 23,98% 

+ Độ lệch trung bình 3,68 ± 2,99D.  

+ Độ lệch thấp nhất 1,5D và cao nhất 13,5D. 

- Số Diop trung bình của nghiên cứu: -2,81 ± 4,16D dao động từ -16,5D 

đến +5D. Trong đó số Diop trung bình của nhóm điều trị laser: -3,7 ± 

4,35D, dao động từ -16,5 đến 4,5D và số Diop trung bình của nhóm không điều 

trị, bệnh tự thoái triển: -0,28 ± 2,03D, dao động từ -11D đến +5D.  

- Tỷ lệ lác: 16,32% trong đó 56,25% lác trong và 45,75% lác ngoài. 

- Tỷ lệ RGNC: 8,16%. 

2. Các yếu tố liên quan đến tật khúc xạ trên trẻ có BVMTĐN  

- Cận thị có mối liên quan chặt chẽ với cân nặng và tuổi thai lúc sinh, 
bệnh điều trị hay không điều trị tự thoái triển và mức độ thoái triển của bệnh.  

Cân nặng và tuổi thai khi sinh càng thấp, bệnh cần điều trị, bệnh không 
thoái triển hoàn toàn thì tỷ lệ cận thị, cận thị cao và mức độ cận thị càng cao.   
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- Viễn thị cao và mức độ viễn thị không có mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê với cân nặng và tuổi thai lúc sinh, bệnh điều trị hay không điều trị tự 
thoái triển và mức độ thoái triển của bệnh. 

- Loạn thị có mối liên quan chặt chẽ với cân nặng và tuổi thai lúc sinh, 
bệnh điều trị hay không điều trị tự thoái triển và mức độ thoái triển của bệnh. 

+ Cân nặng và tuổi thai khi sinh càng thấp, bệnh cần điều trị, bệnh thoái 
triển không hoàn toàn thì tỷ lệ loạn thị càng cao. Trong khi đó tỷ lệ loạn thị 
cao và mức độ loạn thị không có sự liên quan có ý nghĩa thống kê với cân 
nặng và tuổi thai khi sinh, bệnh cần điều trị hay tự thoái triển, mà có liên quan 
với mức độ thoái triển của bệnh.   

- Lệch khúc xạ không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với cân nặng 
và tuổi thai lúc sinh, nhưng có mối liên quan chặt chẽ với nhóm bệnh điều trị 
và không điều trị. Tỷ lệ lệch khúc xạ ở nhóm điều trị cao hơn có ý nghĩa 
thông kê so với nhóm không điều trị bệnh tự thoái triển.   

- Trục nhãn cầu  
+ Trục nhãn cầu trung bình 22,21 ± 1,24mm, trong đó trục nhãn cầu 

trung bình nhóm điều trị là 22,38 ± 1,30mm và nhóm không điều trị là 21,74 
± 0,94mm. 

+ Trục nhãn cầu có liên quan đến tật khúc xạ trên trẻ có BVMTĐN, tuy 
nhiên chiều dài trục nhãn cầu không tương xứng với số D.  

- Tình trạng tật khúc xạ sau 6 tháng theo dõi.  
Tỷ lệ cận thị, tương đương cầu trung bình, trục nhãn cầu cao hơn so với 

trước 6 tháng nhưng không có sự khác biệt thống kê. 
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ĐÓNG GÓP MớI CủA LUậN ÁN  

 

- Luận án đã tổng kết được tỷ lệ tật khúc xạ bao gồm tỷ lệ cận thị, viễn 

thị, loạn thị, lệch khúc xạ ở trẻ có bệnh võng mạc trẻ đẻ non cũng như các yếu 

tố liên quan. 

- Việc xác định tình trạng tật khúc xạ ở trẻ đẻ non khác biệt so với trẻ đủ 

tháng, trong đó đặc biệt là cận thị và cận thị cao giúp cho trẻ BVMTĐN được 

chỉnh kính sớm tránh nguy cơ nhược thị. 
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HƯớNG NGHIÊN CứU TIếP 

 

- Nghiên cứu các chỉ số về khúc xạ giác mạc, độ sâu tiền phòng, công 

suất thể thủy tinh trên nhóm trẻ BVMTĐN.  

- Nghiên cứu tình trạng khúc xạ ở những trẻ BVMTĐN điều trị bằng 

tiêm Avatin nội nhãn. 

- Nghiên cứu sự thay đổi khúc xạ ở trẻ BVMTĐN trong vòng 2 năm đầu 

sau khi phát hiện và điều trị. 
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